Luận văn tốt nghiệp                                                    


Lời cảm ơn

         Để hoàn thành luận văn “ Đầu tư phát triển ngành Chè Việt Nam - Thực trạng và giải pháp  “ tôi đã được sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy, các cô giáo trong Bộ môn Kinh tế Đầu tư, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà nội; của các chuyên gia đầu ngành Cục Chế biến Nông Lâm sản và nghề Muối; của Tổng Công ty Chè  Việt Nam - VINATEA- và Hiệp Hội Chè Việt Nam -VITAS - và nhiều chuyên viên kinh tế, khoa học kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.


Tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ này, đặc biệt là cảm ơn:

· Nhà giáo Tiến sĩ Từ Quang Phương - Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế Đầu tư, Trường Đại học kinh tế Quốc dân Hà Nội - người đã trực tiếp hướng dẫn tôi hoàn thành nội dung Thực tập chuyên đề;

· Tiến sĩ Nguyễn Tấn Phong - Tổng thư ký Hiệp hội chè Việt Nam;  

· Ông Bạch Quốc Khang - Tiến sĩ khoa học - Cục trưởng  và các ông Cục phó : Nguyễn Đức Xuyền, Vũ Công Trứ, Đỗ Chí Cường và các chuyên viên của Cục Chế biến Nông Lâm sản và nghề Muối, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi tiếp cận các tài liệu chuyên ngành để hoàn thành việc thực tập chuyên đề của tôi 

Tuy nhiên, trong bản Luận văn này của tôi còn nhiều khiếm khuyết chưa nêu được hết bức tranh đầu tư phát triển của ngành chè. Tôi mong được các thầy cô, các chuyên gia của ngành chè và các bạn đồng môn đóng góp thêm ý kiến.

Xin cảm ơn.

Mở đầu.
Từ xa xưa, cây chè đã trở nên rất đỗi thân quen với người dân Việt Nam. Chè đã có mặt ngay trong những gánh hàng nước giản dị chốn thôn quê, trong câu ca dao chan chứa tình yêu thương của bà, của mẹ cho đến các áng văn thơ trác tuyệt của các văn nhân thi sĩ hay những lúc luận bàn chính sự. ở đâu người ta cũng nói đến chè, uống chè và bình phẩm về văn hoá chè Việt. 

 Ngày nay, chè đã không còn chỉ là một người bạn lúc “trà dư tửu hậu” mà đã trở thành một nguồn sống của rất nhiều bà con ở những vùng sâu, vùng xa, hẻo lánh và lạc hậu. Chè còn là một nguồn thu ngoại tệ to lớn cho đất nước, là cây mũi nhọn trong chiến lược phát triển, hoà nhập cùng cộng đồng quốc tế.

 Thế nhưng, bước sang năm 2003, ngành chè đã thực sự bước vào hoàn cảnh khó khăn nhất từ trước đến nay. Thị trường xuất khẩu dần dần mất ổn định. Thị trường IRAQ chiếm 36,7% tổng sản lượng xuất khẩu đã trở nên đóng băng với mặt hàng chè Việt Nam sau thời kỳ chiến sự. Thị trường Mỹ và EU thì từ chối chè Việt Nam do không đảm bảo điều kiện vệ sinh và an toàn thực phẩm. Thị trường trong nước bị cạnh tranh gay gắt bởi các hãng chè nổi tiếng trên thế giới như: Lipton, Dilmah, Qualitea.. . Thị phần ngành chè bị thu hẹp. Hàng loạt công ty đứng trên bờ vực của sự phá sản.

 Chính vì vậy, trong lúc này, cần phải có một cái nhìn tổng quan về toàn bộ quá trình đầu tư phát triển ngành chè VN, mà trước hết là quá trình đầu tư phát triển chè nguyên liệu, phân tích nguyên nhân của những tồn tại để từ đó rút ra những giải pháp đầu tư hữu hiệu nhất nhằm cứu cánh cho ngành chè VN vượt qua khủng hoảng.

A- Mục tiêu nghiên cứu của đề tài.

 Giống như một bài toán dự báo, đề tài “Đầu tư phát triển ngành chè Việt Nam -Thực trạng và giải pháp” cũng đã nhìn lại và phân tích những dữ liệu trong quá khứ để đề ra những giải pháp cho tương lai, đánh giá tình hình đầu tư phát triển ngành chè VN, nhìn nhận những mặt đã làm được, những mặt chưa làm được, từ đó có định hướng đúng đắn trong tương lai để làm những cái mà quá khứ còn hạn chế, khắc phục những tồn tại, phát huy những thế mạnh, đưa ngành chè tiến xa hơn nữa.

B- Phương pháp nghiên cứu.

Bằng việc thu thập số liệu sơ cấp và thứ cấp, từ mạng Internet, sách, báo, tạp chí, thông qua phỏng vấn trực tiếp những người làm chè có kinh nghiệm, các báo cáo tổng kết chiến lược sản xuất - kinh doanh ngành chè VN trong những năm qua, sử dụng phần mềm EXCEL, QUATRO để xử lý, phân tích và đánh giá số liệu trong quá khứ, làm cơ sở rút ra những nhận xét xác đáng, tìm ra giải pháp khắc phục khó khăn.

C- Phạm vi nghiên cứu.

Luận văn “Đầu tư phát triển ngành chè Việt Nam - Thực trạng và giải pháp” chủ yếu phân tích về mặt tổng quan tình hình hoạt động đầu tư phát triển ngành chè Việt Nam trong thời gian 2000 - 2003, bao hàm tất cả các nội dung về đầu tư phát triển chè nguyên liệu, đầu tư cho công nghệ chế  biến, đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ vùng chè, đầu tư cho hoạt động marketing sản phẩm, đầu tư phát triển nguồn nhân lực và thực trạng huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển ngành chè, những ý kiến của các chuyên viên trong và ngoài ngành chè, những ý kiến góp ý của các chuyên gia nước ngoài cho hoạt động đầu tư phát triển ngành chè Việt Nam.

D- Nội dung nghiên cứu

Luận văn “Đầu tư phát triển ngành chè Việt Nam - Thực trạng và giải pháp”  là một bức tranh tổng quát về hoạt động đầu tư phát triển ngành chè Việt Nam, bao gồm một số nội dung chủ yếu sau: 

Chương I: “Một số vấn đề lý luận chung về đầu tư phát triển ngành chè Việt Nam” đưa ra những cơ sở lý luận về đầu tư phát triển, về đặc điểm và những nội dung cơ bản trong hoạt động đầu tư phát triển ngành chè ở Việt Nam.

Chương II: “Thực trạng đầu tư phát triển ngành chèViệt Nam trong thời gian qua” là cái nhìn tổng quan về ngành chè trên tất cả các lĩnh vực: Đầu tư phát triển chè nguyên liệu - Đầu tư cho công nghiệp chế biến - Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ ngành chè - Đầu tư cho hoạt động marketing sản phẩm - Đầu tư phát triển nguồn nhân lực và Thực trạng về vốn đầu tư phát triển ngành chè Việt Nam, có những nhận xét, phân tích, đánh giá những nguyên nhân khó khăn trước mắt và rút ra một số định hướng cơ bản cho những gỉai pháp trong chương III.

Chương III: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển ngành chè Việt Nam”là kết quả tập hợp các giải pháp đầu tư mà tác giả đã rút ra được từ những phân tích của tình hình đầu tư trong thời gian qua, có sự góp ý của thầy giáo hướng dẫn và cố vấn của những người trực tiếp hoạt động trong ngành chè VN. Đây là cơ sở để ngành chè VN có những đột phá mới.

Chương một

một số vấn đề lý luận chung về đầu tư phát triển

ngành chè việt nam 
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1.1.  Khái niệm, vai trò Đầu tư phát triển.

1.1.1.Khái niệm đầu tư phát triển.

Xuất phát từ phạm vi phát huy tác dụng của các kết quả đầu tư  chúng ta có thể có những cách hiểu nhau về đầu tư.Theo nghĩa rộng, đầu tư nói chung là sự hy sinh  các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành các hoạt động  nào đó nhằm thu  về cho nhà đầu  tư các kết quả nhất định trong tương lại  lớn hơn các nguồn  lực đã bỏ ra  để đạt được các kết quả đó.

Như vậy, mục đích của việc đầu tư là thu  được cái gì đó lớn hơn những gì mình đã bỏ ra. Do vậy, nền kinh tế không xem những hoạt động như gửi tiết kiệm, là hoạt động đầu  tư vì nó  không làm tăng  của cải cho  nền kinh tế mặc dù người gửi vẫn có khoản thu lớn hơn so với số tiền gửi. Từ đó,  người ta biết đến 1 định nghĩa hẹp hơn về đầu tư hay chính là định nghĩa đầu tư phát triển.

Đầu tư phát triển là hoạt động sử dụng các nguồn lực tài chính, nguồn lực vật chất nguồn lực lao động  và trí tuệ để xây dựng, sửa  chữa nhà cửa và cấu trúc hạ tầng, mua sắm trang thiết bị và lắp đặt chúng trên nền bệ bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện chi phí thường xuyên gắn liền với sự hoạt động của các tài  sản này nhằm duy  trì tiềm lực hoạt  động của các cơ sở đang tồn tại và tạo tiềm lực mới cho nền KT-XH, tạo việc làm và nâng cao đời sống của thành viên trong xã hội

1.1.2. Vai trò của đầu tư phát triển

Trên giác độ toàn bộ nền kinh tế của đất nước vai trò của đầu tư thể hiện ở các mặt sau:

1.1.2.1.Đầu tư vừa tác động đến tổng cung vừa tác động đến tổng cầu.

Đối với tổng cầu: đầu tư là một yếu tố chiếm tỷ trọng lớn trong tổng cầu của  nền kinh tế và tác động của đầu tư đến tổng cầu là ngắn hạn. Với tổng cung chưa kịp thay đổi thì sự tăng nên của đầu tư làm tổng cầu tăng.

Đối với tổng cung: tác động của đầu tư là dài hạn. Khi thành quả của đầu tư phát huy tác dụng, các năng lực mới đi vào hoạt động thì tổng cung đặc biệt là tổng cung dài hạn tăng lên.

1.1.2.2. Đầu tư có tác động hai mặt đến sự ổn định kinh tế.

Sự tác động không đồng thời về mặt thời gian đối với tổng cầu và tổng cung của nền kinh tế dẫn đến mỗi sự thay đổi dù tăng hay giảm  của đầu tư đều là yếu tố duy trì sự ổn định, vừa là yếu tố phá vỡ sự ổn định của nền kinh tế của mọi quốc gia.

Cụ thể, những tác động tích cực đầu tư là làm tăng sản lượng, tăng trưởng kinh tế,  tạo công ăn việc làm  giải quyết thất nghiệp, tăng thu nhập và góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý. Ngược lại đầu tư tăng cũng dẫn đến tăng giá từ đó có thể dẫn đến lạm phát, lạm phát cao sẽ dẫn đến sản xuất bị đình trệ, đời sổng người lao động gặp khó khăn do không có việc làm  hoặc tiền lương thấp, thâm hụt ngân sách, kinh tế phát triển chậm lại.

1.1.2.3. Đầu tư ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế. 

Điều này được phản ánh thông qua hệ số ICOR.

           Vốn đầu tư                   i

ICOR = ----------------    =        ---------
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Trong đó i: là vốn đầu tư  

               g: là tốc độ tăng trưởng

Hệ số ICOR phản ánh mối quan hệ giữa đầu tư với mức tăng trưởng kinh tế. Hệ số ICOR thường ít có biến động lớn mà ổn định trong thời gian dài. Nếu ICOR không đổi, mức tăng GDP hoàn toàn phụ thuộc vào vốn đầu tư. Khi đầu tư tăng sẽ làm tăng GDP và ngược lại hay nói cách khác tốc độ tăng trưởng tỉ lệ thuận với mức gia tăng vốn đầu tư.

1.1.2.4. Đầu tư tác động đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Nếu có một cơ cấu đầu tư đúng sẽ làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với quy hoạch phát triển, chiến lược phát triển kinh tế xã hội của ngành, của vùng, tạo ra một sự cân đối trên phạm vi nền kinh tế giữa các ngành các vùng và lãnh thổ. Đồng thời phát huy được nội lực của vùng của nền kinh tế trong khi vẫn xem trọng yếu tố ngoại lực. 

1.1.2.5. Đầu tư ảnh hưởng tới sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ.  

Chúng ta đều biết rằng có hai con đường cơ bản để có công nghệ là tự nghiên cứu phát minh ra công nghệ và nhập công nghệ từ nước ngoài. Dù bằng cách nào cũng cần phải có vốn đầu tư. Mọi phương án đổi mới công nghệ không gắn với nguồn vốn đầu tư sẽ là những phương án không khả thi.

1.1.2.6. Đầu tư có ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng của đội ngũ lao động: về trình độ tay nghề, trình độ chuyên môn, kỹ thuật và kỷ luật lao động. Thông qua đào tạo mới và đào tạo lại.
1.2. Nội dung hoạt động đầu tư  phát triển ngành chè Việt Nam

ĐTPT chè bao gồm hai lĩnh vực là đầu tư vùng nguyên liệu và đầu tư cho công nghiệp chế biến. Hai lĩnh vực này phụ thuộc vào nhau và luôn có tác động lãn nhau, tạo nên mối quan hệ liên hoàn giữa khu vực chế biến và các vùng nguyên liệu vệ tinh. Tuy nhiên ĐTPT chè còn được mở rộng ở tất cả các khâu trong hoạt động của ngành chè như đầu tư cho công tác phát triển thị trường, cho marketing, cho phát triển cơ sở hạ tầng, cho phát triển nguồn nhân lực,.. .Tất cả những nội dung đó tạo nên một bức tranh toàn cảnh về hoạt động ĐTPT ngành chè Việt Nam.

Nội dung cơ bản đầu tư phát triển ngành chè bao gồm : 

· Căn cứ theo nội dung kinh tế kỹ thuật phát triển ngành chè, chia thành :

+ Đầu tư phát triển chè nguyên liệu

+ Đầu tư cho công nghiệp chế biến chè 

+ Đầu tư  cho công tác tiêu thụ chè. . .

· Căn cứ theo nội dung đầu tư phát triển , chia thành:

+ Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật các vùng chè

+ Đầu tư cho công tác markteting

+ Đầu tư phát triển nguồn nhân lực

1.2.1. Đầu tư phát triển chè nguyên liệu

Chất lượng chè nguyên liệu đóng vai trò quyết định cho chất lượng chè thành phẩm. Muốn chất lượng nguyên liệu tốt phải đầu tư vào tất cả các khâu : Đầu tư cho trồng mới, chăm sóc, thu hoạch; đầu tư thâm canh và cải tạo chè giảm cấp; đầu tư cho các dịch vụ khác có liên quan.

1.2.1.1.  Đầu tư cho côngtác trồng mới 

Đối với việc đầu tư trồng mới thì bước quan trọng trước tiên là phải lựa chọn được vùng đất thích hợp, năm trong quy hoạch đầu tư, có các điều kiện thiên nhiên ưu đãi. Hơn nữa, việc lưạ chọn vùng đất sản xuất chè nguyên liệu còn tạo điều kiện cơ hội hợp tác - liên kết trong sản xuất, phát triển thành vùng chuyên canh hàng hoá lớn. Mô hình này nhằm tập trung những vùng cùng điều kiện tự nhiên về thổ nhưỡng, nhằm khai thác những diện tích tuy độ phì của đất không cao, nhưng có thể áp dụng những kỹ thuật tiến bộ, và đầu tư hợp lý vẫn cho hiệu quả canh tác cao. Đồng thời tạo sự liên kết sản xuất của các nông hộ trồng chè thành những vùng sản xuất liên hoàn, để công tác cung ứng vốn, vật tư kỹ thuật, máy móc thiết bị.. .tiến hành thuận lợi.

Do đặc điểm của cây chè là chu kỳ sinh trưởng dài từ 30 - 50 năm, có cây trên 100 năm và thời gian kiến thiết cơ bản của cây chè trồng bằng hạt là 2 năm, băng giâm cành là 3 năm, nên khó có thể thay thế ngay giống chè đã đầu tư nếu thấy nó không phù hợp. Để hạn chế nhược điểm này, cần chú trọng ngay từ đầu vào công tác đầu tư giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.. .quan tâm đúng mức tới khâu làm đất, diệt trừ cỏ dại.. .Có như vậy, cây chè mới có tiền đề tăng trưởng vững chắc, cho búp to, búp khoẻ. Đây là giai đoạn vốn đầu tư bỏ ra lớn nhất, nhưng chưa có kết quả thu hoạch.

1.2.1.2. Đầu tư cho công tác chăm sóc- thu hái chè 

Giai đoạn đầu tư cho chăm sóc - thu hái chè là giai đoạn bắt đầu cho sản phẩm. Trong 2 năm đầu, vốn đầu tư bỏ ra ít hơn giai đoạn trước và tập trung vào các công đoạn : bón phân, phun thuốc trừ sâu, đốn chè tạo hình, ủ rác giữ ẩm cho chè, phòng trừ sâu bệnh. Đầu tư vào mua các hạt giống cây phân xanh, cây bóng mát trồng trên những đồi chè. Giai đoạn này đòi hỏi không chỉ lượng vốn đầu tư cung cấp kịp thời đầy đủ, mà qui trình canh tác, thu hái cũng phải được đảm bảo, để thu được búp chè có chất lượng tốt cho chế biến.

1.2.1.3. Đầu tư cho thâm canh, cải tạo diện tích chè xuốngcấp.

Diện tích chè xuống cấp là khu vực chè đã bị thoái hoá, biến chất, năng suất chè rất thấp, chất lượng chè không đảm bảo ( hàm lượng Tanin,Cafein giảm rõ rệt ). Nguyên nhân gây ra là canh tác không đúng qui trình kỹ thuật, do đầu tư thâm canh kém, nhưng lại khai thác quá mức, nên cây chè không phát triển bình thường được, và đất đai bị nghèo kiệt chất dinh dưỡng trở nên chai cứng, nguồn nước ngầm bị giảm sút. Nếu đầu tư cải tạo diện tích chè giảm cấp, đòi hỏi một khối lượng vôn đầu tư khá lớn và chăm sóc chè theo đúng qui trình kỹ thuật.

Để cải tạo chè xuống cấp, trước hết phải tìm được nguyên nhân chính xác để đề ra những giải pháp thích hợp. Chỉ nên cải tạo những nương chè ít tuổi, hoặc những nương chè có mật độ trồng tương đối cao; còn những nương chè quá cằn cỗi, mật độ cây trồng thưa, thì phá đi trồng lại.

Biện pháp cải tạo chè xuống cấp là kết hợp biện pháp thâm canh và cải tạo, tăng lượng phân hữu cơ, đảm bảo chế độ tưới tiêu.. . nhằm cải thiện tính chất lý hoá của đất. Đối với các nương chè phá đi trồng lại, nên thâm canh đầu tư qua công tác giống,cây phân xanh, cây bóng mát, bón phân hữu cơ, áp dụng qui trình canh tác hợp lý, khoa học.. .Đây là giải pháp vừa khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, quảng canh cho năng suất thấp; vừa tiến hành đầu tư theo chiều sâu, ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất cho năng suất cao và ổn định.

1.2.1.4.  Đầu tư vào các dịch vụ khác có liên quan.

( Đầu tư cho công tác cung cấp giống chè. Giống cây trồng có vai trò quy ết định đến chất lượng chè nguyên liệu và chè thành phẩm. Hoạt động đầu tư cho công tác giống bao gồm:

· Đối với giống nhập nội : đầu tư mua giống mới,( đầu tư nghiên cứu và trồng thử trong các vườn ươm để khảo nghiệm,( lựa chọn các giống tốt thích hợp ( đầu tư nhân rộng các giống này và cung cấp giống cho các nương chè thích hợp.

· Đối với giống thuần chủng : đầu tư xây dựng các trung tâm nghiên cứu các giống chè trong nước ( Lựa chọn các giống chè tốt( cải tạo các giống chè này với các điều kiện tương thích ( Đầu tư nhân rộng với từng vùng sinh thái thích hợp.

( Đầu tư cho công tác nghiên cứu, ứng dụng các tiến bô khoa học kỹ thuật.

Thông thường, hoạt động đầu tư này do Nhà nước tiến hành đầu tư gián tiếp cho ngành chè, thông qua việc đầu tư xây dựng các viện nghiên cứu, các trung tâm khảo nghiệm, các vườn ươm giống thí điểm.. . hoặc do các công ty tiến hành trong phạm vi hẹp nhằm có được các giống tốt, qui trình canh tác tiên tiến phù hợp với chu trình sản xuất.

1.2.2.Đầu tư cho công nghiệp chế biến. 

Chè nguyên liệu tươi được hái về phải chế biến ngay để giữ được phẩm cấp các thành phần vật chất khô có trong chè; nếu chậm xử lý, lá chè tươi sẽ bị ôi, các thành phần vật chất trong lá chè sẽ bị phân huỷ, làm chất lượng chè nguyên liệu bị giảm, dẫn tới chất lượng chè thành phẩm kém.

Chế biến chè có 2  hình thức là : thủ công và công nghiệp. 

Hình thức thủ công thường được áp dụng ở các hộ nông dân trồng chè với qui trình chế biến đơn giản: Chè nguyên liệu ( Vò ( Sao khô bằng chảo trên lửa ( thành phẩm. Chất lượng chè thường thấp chỉ đạt tiêu chuẩn chè bán thành phẩm( gọi là chè mộc), cho nên muốn có chất lượng cao hơn phải tinh chế lại tại các nhà máy chế biến chè.

Hình thức công nghiệp được thực hiện trên các dây chuyền thiết bị máy móc,với các qui trình phức tạp hơn tại các nhà máy chế biến, để sản xuất các sản phẩm có chất lượng cao.

(Để sản xuất chè xanh, qui trình sản xuất gồm các công đoạn: Chè nguyên liệu tươi được làm héo bằng hơi nước ( vò ( sấy khô ( sàng phân loại ( hương liệu ( đóng gói (  thành phẩm.

 (Để sản xuất chè đen có thêm khâu lên men cho chè.Qui trình công nghệ bao gồm các công đoạn : Chè nguyên liệu tươi ( làm héo ( nghiền ( xé ( vò ( lên men ( sấy khô ( sàng phân loại ( đóng gói ( thành phẩm 

Vậy muốn phát triển sản xuất chè cần phải đầu tư đồng bộ vào cả chu trình trồng trọt và sản phẩm hòan thành, từ khâu nông nghiệp để sản xuất ra chè nguyên liệu, tới khâu công nghiệp chế biến chè. Do đó, công nghệ  chế biến càng phải được đầu tư thích đáng để tương đồng với sự phát triển của sản xuất chè nguyên liệu, các thiết bị chuyên dùng trong ngành chè phải được đổi mới với công nghệ hiện đại chế biến ra nhiều loại sản phẩm, nhiều mặt hàng mới có tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, có tỷ lệ thu hồi cao, giảm thứ phẩm; chất lượng bao bì và kỹ thuật đóng gói phải đạt tiêu chuẩn bảo quản sản phẩm, hợp thị hiếu người tiêu dùng với giá cả hợp lý để cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường thế giới. Do dó, hoạt động ĐTPT công nghiệp chế biến chè đòi hỏi giải quyết các vấn đề sau:

1.2.2.1. Đầu tư xây dựng ( ĐTXD) các nhà máy chế biến  chè 

ĐTXD các nhà máy chế biến chè phải nằm trong qui hoạch đầu tư nông nghiệp và gắn với vùng cung cấp nguyên liệu chè, để khép kín chu trình nguyên liệu - chế biến, và có tác dụng qua lại với nhau, thực hiện chương trình Công nghiệp hoá - hiện  đại hoá ( CNH - HĐH ) và hình thành các vùng chè tập trung. Việc ĐTXD nhà máy chế biến chè phải có qui mô phù hợp với sản lượng vùng nguyên liệu. Nếu qui mô nhà máy quá lớn sẽ gây lãng phí về việc sử dụng công suất thiết bị; tốn nhiếu chi phí gián tiếp, chi phí khấu hao tài sản thiết bị và làm giá thành sản phẩm tăng cao. Nếu qui mô nhà máy quá nhỏ, công nghệ lạc hậu, thì sẽ lãng phí nguyên liệu và hiệu quả kinh doanh sẽ thấp. Đồng thời, hệ thống kho tàng, bến bãi. hệ thống giao thông cũng phải được đầu tư đồng bộ, để vận chuyển kịp thời nguyên liệu tươi cho nhà máy.

1.2.2.2. Đầu tư mua sắm nâng cấp các thiết bị công nghệ mới.

Cùng một loại chè nguyên liệu, nhưng muốn sản xuất ra các mặt hàng khác nhau, phải chế biến trên những qui trình công nghệ khác nhau và trên những dây chuyền thiết bị tương ứng. Hiện nay, ở Việt Nam đang sản xuất chè đen theo công nghệ Orthodox (OTD) và công nghệ  Crushing - Tearing - Curling ( CTC ); sản xuất chè xanh theo công nghệ của Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc.

Việc đầu tư mua sắm máy móc thiết bị đòi hỏi phải đầu tư cả vào phần mềm, đó là các bí quyết công nghệ (Know - How), các công trình vận hành sản xuất, hướng dẫn sử dụng, đào tạo trình độ công nhân và quản lý, phụ tùng thay thế.. Việc đầu tư phải đồng bộ và phù hợp với hiện trạng sẵn có của nhà máy, với sản lượng vùng nguyên liệu, với trình độ lành nghề của công nhân vân hành, và với thị trường tiêu thụ.. .

Việc đầu tư này cần thông qua các Hội đồng tư vấn có kinh nghiệm để có được những dây chuyền công nghệ tương thích với thực tiễn, để có những sản phẩm giá cả hợp lý, có sức cạnh tranh trên thị trường.

1.2.2.3.Đầu tư hệ thống kiểm tra chất lượng sản phẩm ( KCS ).

Chất lượng sản phẩm sau chế biến quyết định sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp nói riêng và ngành chè nói chung. Bởi lẽ, hiện nay yêu cầu và sở thích của người tiêu dùng ngày càng khắt khe, họ không những đòi hỏi chè phải có hương thơm, vị ngọt chát nhẹ, nước chè trong vắt, không lẫn tạp chất.. . mà còn đòi hỏi phải đẩm bảo vệ sinh công nghiệp và an toàn thực phẩm. Vì vậy, việc đầu tư cho công tác kiểm tra chất lượng là cần thiết để đảm bảo chất lượng hàng hoá và không để lọt những sản phẩm kém chất lượng ra ngoài thị trường. 

Chất lượng sản phẩm phải mang một khái niệm tổng hợp từ khâu chất lựơng nguyên liệu (giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.. .) đến khâu chế biến công nghiệp ( vệ sinh công nghiệp, tạp chất, an toàn thực phẩm.. .). Vì vậy, đầu tư hệ thống KCS cho chu trình sản xuất nguyên liệu - chế biến thành phẩm phải được trang bị đầy đủ từ khâu nông nghiêp đến khâu công nghiệp chế biến và theo qui chuẩn của ISO 9000, qui chuẩn HACCP. 

1.2.3.Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

Hệ thống cơ sở hạ tầng bao gồm những hệ thống về mạng lưới giao thông, điện, thuỷ lợi, hệ thống kho tàng, bến bãi, nhà máy cơ khí chế tạo, hệ thống cơ sở hạ tầng phúc lợi ( trường học, y tế.. .). Chúng là những thành tố quan trọng để đảm bảo sự hoạt động sản xuất - kinh doanh của ngành chè được vững chắc; giảm chi phí ngoài sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập và tạo tâm lý an tâm làm việc lâu dài  cho người lao động, nâng cao tích luỹ vốn để tái đầu tư cho ngành chè.

Thực tế, các nông trường chè thuộc  Tổng công ty chè và các nương chè của các gia đình hộ nông dân nằm ở các vùng nông thôn trung du, miền núi, mà các vùng này hệ thống cơ sở hạ tầng quá yếu kém. Chính điều này làm cho các nhà đầu tư băn khoăn khi phải quyết định đầu tư và tiêu thụ sản phẩm các vùng chè.

Để hạn chế phần nào nhược điểm đó, Nhà nước cần phải ĐTXD các hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn, nơi có vùng chè; hoặc phối hợp theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” huy động tối đa nguồn vốn của tất cả các thành phần kinh tế tham gia công cuộc đầu tư này, để tạo ra lợi ích kinh tế cho người lao động và các cơ sở sản xuất, kinh doanh; đồng thời tạo ra sự giao lưu giữa các miền và phát triển văn hoá của các dân tộc sinh sống trên đồi chè, dần dân xoá bỏ sự chênh  lệch mức sống giữa miền núi và miền xuôi.

1.2.4.Đầu tư cho công tác Marketing.

Vai trò của thị trường hết sức quan trọng, nó mang ý nghĩa sống còn trong nền sản xuất hàng hoá. Sản xuất chỉ được coi như thành công, khi sản phẩm của nó  được thị trường  chấp  nhận, ưa dùng. Hoạt động đầu tư Marketing là phải nắm bắt được qui luật của thị trường; nghiên cứu và xử lý tối ưu các nhu cầu và mong muốn của khách hàng, để nhằm thoả mãn nhu cầu và thị hiếu của khách hàng. Công tác Marketing vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật.

Đầu tư cho công tác Marketing trong ngành chè bao gồm :

1.2.4.1. Nghiên cứu, dự báo nhu cầu thị trường chè :

Để tìm ra đúng nhu cầu chè của thị trường (  số lượng, chất lượng, phương thức tiêu dùng, bao bì, chủng loại, phương thức bán, giá cả, công dụng, sở thích, thị hiếu.. .) cùng với các thông tin về các đối thủ cạnh tranh, các “ vật cản” phải đương đầu để chủ thể kinh doanh có thể khống chế, tập trung nguồn lực vào khâu xung yếu. Nhờ vậy, có thể đáp ứng vừa đủ nhu cầu của khách hàng một cách lâu dài và thu được lợi nhuận như mong muốn. Do đó, cần phải ĐTXD một hệ thống thông tin thông suốt, cập nhật, với tốc độ xử lý cao, hoà mạng Internet.. .và một đội ngũ chuyên môn có kinh nghiệm.

Ngoài ra, còn chú ý đầu tư  vào công tác khảo cứu thị trường, liên kết với các Hiệp hội chè của các nước để có thông tin và những quyết định chung về chè; tiến tới ĐTXD một sàn đấu giá, tạo điều kiện cho người sản xuất, tiêu thụ gặpnhau, nơi mọi thông tin về thị trường, giá cả, chất lượng.. . đều trở lên minh bạch. Công tác tham quan và làm việc với ngành chè của nước ngoài cũng là một trong những nội dung của hoạt động Marketing để các chuyên viên nghiên cứu thị trường, ký kết các hợp đồng xuất nhập khẩu, hoặc để học hỏi kinh nghiệm của bạn.. . làm tiền đề cho công tác phát triển và mở rộng thị trường.

1.2.4.2.Đầu tư cho công tác hoàn thiện sản phẩm.

Hoạt động đầu tư trong lĩnh vực này có một phạm vi rất rộng từ khâu nguyên liệu đến khâu thành phẩm, nhưng quan trọng nhất là đầu tư đa dạng  hoá sản phẩm, cho bao bì, mẫu mã sản phẩm, tìm các giải pháp khi phát hiện những dấu hiệu sản phẩm tiêu thụ chậm và tiến tới xây dựng thương hiệu chè Việt Nam chất lượng cao.

1.2.4.3. Đầu tư cho các công cụ xúc tiến hỗn hợp.

Bao gồm toàn bộ hoạt động đầu tư hỗ trợ tiêu thụ chè như : cho quảng cáo, tuyên truyền giới thiệu sản phẩm; cho hệ thống dịch vụ sau bán hàng, cho xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm mới, tham gia Hội chợ triển lãm, ngày Hội Văn hoá chè.. .

Hoạt động đầu tư Marketing ngày càng đóng vai trò quan trọng trong kinh doanh và nó chiếm một tỷ lệ không nhỏ trong chi phí đầu tư của ngành chè. Vì thế, các doanh nghiệp chè phải đưa hoạt động đầu tư Marketing vào hoạt động ĐTPT  cơ bản của doanh nghiệp chè.

1.2.5. Đầu tư phát triển nguồn nhân lực.

Đây là một hoạt động ĐTPT cần thiết cho sự phát triển của ngành chè Việt Nam, bởi lẽ nếu không có một đội ngũ cán bộ và lao động thích hợp với trình độ tương ứng thì công cuộc ĐTPT ngành chè trên một qui mô lớn là không thể thực hiện được. Điều khó khăn cho công việc này luôn là tìm cho ra nội dung , hình thức đầu tư; đối tượng được đầu tư có lợi nhất cho ngành chè.

Tình hình kinh tế xã hội của miền trung du, miền núi còn lạc hậu (  hạ tầng cơ sở chưa phát triển, trình độ dân trí chưa cao.. .), nhưng vùng đất này lại có nhiều tiềm năng chưa được khai phá để làm giàu cho đất nước. Do đó, phải  ĐTPT vào vùng này để phát triển kinh tế, tiến kịp miền xuôi.

Để khai thác vùng chè ở trung du, miền núi, ngoài việc đầu tư tiền vốn, vật tư, công sức ra còn phải ĐTPT nguồn nhân lực - mà cụ thể  là việc  đào tạo những con người thực hiện chiến lược này, là một việc hết sức quan trọng và cực kỳ cấp bách.

Đội ngũ nhân lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh chè rất đông đảo, bao gồm lực lượng lao động làm chè tại các hộ gia đình; đội ngũ công nhân nông trường trồng chè, công nhân trong các nhà máy chế biến chè; đội ngũ chuyên viên kỹ thuật, quản lý, kinh tế, văn phòng; đội ngũ nhân viên bán hàng; đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu KHKT; công tác  quản lý cấp cơ sở và trung ương.. . Vì thế, trọng tâm hoạt động ĐTPT nguồn nhân lực của ngành là tuỳ thuộc vào từng loại đối tượng mà có các giải pháp đào tạo cho thật phù hợp để mang lại hiệu quả cao.

Với mục tiêu chuyển hoạt động sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường, lấy hiệu quả làm trọng tâm và định hướng CNH - HĐH đòi hỏi đội ngũ nhân lực của ngành phải nâng cao trình độ, từ người lao động đến các cán bộ quản lý, lãnh đạo, thông qua việc đào tạo lại và đào tạo theo yêu cầu qui hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của ngành chè Việt Nam.

Hình thức đào tạo là hợp tác với các trường đại học, các viện nghiên cứu, các trung tâm đào tạo trong và ngoài ngành. .mở các lớp giảng dạy chuyên ngành, các lớp chuyên đề có liên quan với ngành chè  (  kinh tế thị trường, liên doanh - liên kết.. .). chương trình đào tạo phải thực tiễn và đa dạng hoá. Đồng thời, phải tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đội ngũ cán bộ Kinh tế, Khoa học kỹ thuật ngoài ngành  tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành bằng những cơ chế thích hợp; thu hút lực lượng nhân lực của ngành cùng hoạt động thông qua các trung  tâm nghiên cứu, các tổ chức khuyến nông, khuyến công., khuyến lâm v. v.. .

Nhìn chung, tất cả các hình thức đầu tư trên cần phải được tiến hành đồng bộ và có kế hoạch triển khai trên diện rộng nhằm tận dụng những lợi thế sẵn có tại các vùng chè, tiếp nhận sự hỗ trợ kịp thời của Nhà nước và các cấp lãnh đạo địa phương để ĐTPT ngành chè Việt Nam thực sự mang lại hiệu quả cao nhất.

1.3. Đặc điểm đầu tư phát triển ngành chè Việt Nam

Đầu tư phát triển ( viết tắt ĐTPT ) trong nông nghiệp nói chung và ngành chè nói riêng mang những đặc điểm khác biệt với các hoạt động đầu tư trong các lĩnh vực sản xuất vật chất khác. Đó là sự tác động trực tiếp và gián tiếp của điều kiện tự nhiên đối với bản thân các yếu tố đầu tư.

ĐTPT trong ngành chè thường có thời gian thu hồi vốn đầu tư dài hơn các ngành khác, bởi chè là loại cây công nghiệp dài ngày, chu trình sinh trưởng khá lâu, nên chu kỳ hoạt động kinh tế kéo dài. Thông thường đầu tư cho chè phải trải qua các giai đoạn phát triển sinh học, nên từ khi trồng đến khi bắt đầu được thu hái phải mất thời gian 3 năm, và thời gian kinh doanh có thể từ 30 đến 50 năm. Cho nên, vốn đầu tư phải phân bổ trong khoảng thời gian kéo dài và theo thời vụ của cây chè. Thêm vào đó, hiệu quả thu hoạch cây chè trong những năm đầu kinh doanh là rất thấp, hiệu quả chỉ được tăng dần trong thời gian sau. Do đó, thời gian để hoàn đủ vốn đầu tư xây dựng cơ bản là khá lâu.

ĐTPT  chè trong các lĩnh vực trồng trọt,cây giống, chăm sóc, cải tạo.. . diễn ra trong một địa bàn không gian rộng lớn, trên các vùng đồi trung du, miền núi. Điều này làm tăng tính phức tạp trong quản lý và điều hành các công việc để khai thác đầu tư có kết quả

ĐTPT chè đòi hỏi phải có hệ thống hạ tầng cơ sở tối thiểu như các viện nghiên cứu, các trung tâm khảo nghiệm, hệ thông thuỷ lợi, mạng lưới giao thông, hệ thống điện tương thích, các phương tiện thiết bị phù hợp.. . Đây là điều kiện chưa được quan tâm thích đáng trong vùng chè. Trong khi đó, các khu công nghiệp chế biến có điều kiện hạ tầng phát triển hơn lại xây dựng xa vùng nguyên liệu, gây tốn kém về chuyên chở và làm giảm chất lượng chè thành phẩm; vì chè búp tươi hái về phải chế biến ngay, nếu chậm sẽ làm giảm mạnh chất lượng chè  nguyên liệu và chè thành phẩm. Do đó, hoạt động ĐTPT trong ngành chè đòi hỏi nhà quản lý phải nghiên cứu thận trọng, đảm bảo tính phù hợp, có hệ thống và liên hoàn giữa vùng sản xuất chè nguyên liệu với khu vực chế biến chè thành phẩm.

ĐTPT các vườn chè, phần lớn giao cho các hộ gia đình quản lý chăm sóc. Khâu chăm sóc đòi hỏi vốn đầu tư lớn, nhưng thường các hộ nông dân không đủ vốn, vì thế các cơ sở sản xuất kinh doanh thường phải đầu tư loại vốn này, ứng trước vật tư kỹ thuật cho người trồng; và khả năng thu hồi nguồn vốn này là rất khó khăn.

Trong hoạt động ĐTPT chè cần chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng hàng hoá  và ĐTPT  thị trường, kể cả thị trường trong nước và thị trường nước ngoài; bởi phần lớn sản lượng chè của nước ta ( 70 - 80%) là dành cho xuất khẩu - một thị trường cạnh tranh khắc nghiệt. Để phát triển thị trường, công tác Marketing phải được chú trọng, để tìm hiểu hướng  thị trường, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng trong và ngoài nước.

ĐTPT  chè cũng như bất kỳ một hoạt động đầu tư nào khác đều phải chú trọng yếu tố con người, coi “ con người là nhân tố quyết định hết thảy”. Nó luôn  đóng một vai trò quan trọng, là trung tâm trong mọi mối quan hệ, là hạt nhân trong mọi hoạt động đầu tư. Do vậy, chiến lược ĐTPT nhân lực trong ngành chè là vô cùng hệ trọng, để tạo ra một đội ngũ lao động có tri thức, có kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh và quản lý.

1.4. Nguồn vốn đầu tư phát triển ngành chè

Nguồn vốn đầu tư là thuật ngữ dùng để chỉ các nguồn tập trung và phân phối  vốn cho đầu tư phát triển kinh tế đáp ứng nhu cấu chung của Nhà nước và của xã hội . Ngồn vốn đầu tư phát triển ngành chè bao gồm nguồn vốn đầu tư trong nước và nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

1.4.1. Nguồn vốn đầu tư trong nước

1.4.1.1. Nguồn vốn Nhà nước

( Đối với nguồn vốn Ngân sách Nhà nước : Đây chính là nguồn chi của Ngân sách Nhà nước cho đầu tư. Đó là một nguồn vốn đầu tư quan trọng trong chiến lược đưa cây chè trở thành cây công nghiệp mũi nhọn của đất nước. Nguồn vốn này thường được sử dụng cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng vùng chè, hỗ trợ cho các dự án xoá đói giảm nghèo, hỗ trợ Tổng  công ty chè nhập khẩu máy móc, thiết bị  và các hom giống chè  trong chiến lược đầu tư phát triển của các Doanh nghiệp... 

( Vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước: Cùn với quá trình đổi mới và mở cửa, tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước ngày càng đóng vai trò đáng kể trong chiến lược phát triển ngành chè. Nguồn vốn này đóng vai trò tích cực trong việc làm giảm đáng kể sự bao cấp vốn trực tiếp của Nhà nước. Với cơ chế cốn tín dụng, các đơn vị sử dụng nguồn vốn này phải đảm bảo nguyên tắc hoàn trả vốn vay. Chủ đầu tư là ngưới vay vốn phải tính kỹ hiệu quả đầu tư, sử dụng vốn tiết kiệm hơn. Vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước là hình thức quá độ chuyển từ phương thức cấp phát Ngân sách sang phương thức tín dụng đối với các dự án có khả năng thu hồi vốn trực tiếp.  

Bên cạnh đó, vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước còn phục vụ công tác quản lý và điều tiết kinh tế vĩ mô. Thông qua nguồn tín dụng đầu tư, Nhà nước thực hiện việc khuyến khích phát triển kinh tế xã hội của các vùng chè theo định hướng chiến lược của mình. Đứng ở khía cạnh là công cụ diều tiết vĩ mô, nguồn vốn này không chỉ thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà còn cả mục tiêu phát triển kinh tế xã hội . Việc phân bổ và sử dụng tín dụng đầu tư còn khuyến khích phát triển những vùng kinh tế khó khăn, giải quyết các vấn đề xã hội như xoá đói giảm nghèo . 

( Nguồn vốn đầu tư từ doanh nghiệp Nhà nước : Được xác nhận là thành phần giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, các doanh nghiệp Nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo khá lớn trong ngành chè, đóng vai trò là dơn vị hàng đầu trong chiến lược đầu tư phát triển ngành chè Việt Nam.

1.4.1.2. Nguồn vốn từ khu vực tư nhân
Đối với ngành chè, nguồn vốn tư nhân được huy động chủ yếu từ các hộ gia đình làm chè thủ công, các hợp tác xã trồng chè và các doanh nghiệp sản xuất chè tư nhân. Nhìn chung , nguồn vốn ở khu vực các hộ nông dân vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư cho ngành chè, thậm chí ở các khu vực khó khăn như vùng sâu, vùng xa , cây chè cũng bị bỏ hoang do thiếu vốn để đầu tư chăm sóc.

1.4.2. Nguồn vốn nước ngoài

Nguồn vốn đầu tư nước ngoài đầu tư cho ngành chè bao gồm vốn đầu tư trực tiếp và vốn đầu tư gián tiếp

1.4.2.1. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài :

Là vốn của các doanh nghiệp, các cá nhân người nước ngoài đầu tư  vào ngành chè ở Việt Nam và trực tiếp quản lý hoặc tham gia quản lý quá trình đầu tư. Đầu tư trực tiếp nước ngoài được thực hiên dưới các hình thức chủ yếu sau:

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh 

- Doanh nghiệp liên doanh

- Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

- Các hợp đồng BOT, BT, BTO

1.4.2.2. Vốn đầu tư gián tiếp : 

Là vốn của các chính phủ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ được thực hiện dưới các hình thức viện trợ không hoàn lại, có hoàn lại, cho vay ưu đãi với thời hạn dài lãi suất thấp cho các nước khác. Một hình thức quan trọng của hình thức này là vốn ODA.

Vốn đầu tư nước ngoài là cần thiết đối với sự phát triển ngành chè ở nước ta. Nhưng cũng cần phải khẳng định một điều đối với sự phát triển đất nước, vốn trong nước có vai trò quyết định, vốn đầu tư nước ngoài có vai trò quan trọng. Vốn trong nước quyết định chủ động trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, quyết định thực hiện thắng lợi các mục tiêu xã hội, quyết định chủ động xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý  tạo sự phát triển cân đối, quyết định tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm, là bộ phận đối ứng để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tạo cơ sở thuận lợi để thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Còn vốn đầu tư nước ngoài hỗ trợ bổ sung những thiếu hụt vốn đầu tư góp phần đẩy nhanh mức tiết kiệm nội địa và tăng tỷ trọng vốn đầu tư nội địa, góp phần nâng cao trình độ khoa học công nghệ của nền kinh tế, của các ngành, góp phần nầng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

1.5. Hiệu quả và kết quả  đầu tư phát triển ngành chè

Hiệu quả đầu tư là phạm trù kinh tế biểu hiện mối quan hệ so sánh giữa các kết quả kinh tế - xã hội đạt được của hoạt động đầu tư với các chi phí phải bỏ ra để có được các kết quả đó trong một thời kỳ nhất định.

1.5.1. Hiệu quả tài chính: 

Hiệu quả tài chính (Etc) của hoạt động đầu tư là mức độ đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ và nâng cao đời sống người lao động trong các cơ sỏ sản xuất kinh doanh dịch vụ trên cơ sở số vốn đầu tư mà cơ sở đã sử dụng so với các kỳ khác, các cơ sở khác hoặc so với định mức chung. Chúng ta có thể biểu diễn 
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[image: image11.wmf]Etc  được coi là có hiệu quả khi Etc > Etco.
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Trong đó : Etco - Chỉ tiêu hiệu quả tài chính định mức, hoặc của các kỳ khác mà cơ sở đã được chọn làm cơ sở so sánh, hoặc của các cơ sở khác được chọn làm cơ sở hiệu quả. 

Do đó để phản ánh hiệu quảtài chính của hoạt động đầu tư người ta phải sử dụng hệ thốn các chỉ tiêu. Mỗi chỉ tiêu phản ánh một khía cạnh hiệu quả và được sư dụng trong những điều kiện nhất định. Trong đó, chỉ tiêu bằng tiền được sử dụng rộng rãi.

Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính ngành chè:

[image: image13.wmf]1.5.1.1. Chỉ tiêu thu nhập thuần của cả đời cây chè

Trong đó : K : Vốn đầu tư cho xây dựng cơ bản năm đầu tiên  

                Ci : Vốn chăm sóc cho cây chè trong thời kỳ kiến thiết cơ bản và vốn             đầu tư cho chăm sóc trong các năm tiếp theo.

                   Bi : Thu nhập từ cây chè.

                     i : năm hoạt động của cây chè.      

                   m : Đời cây chè. 

1.5.1.2. Chỉ tiêu IRR:
Là tỷ suất lợi nhuận mà nếu được sử dụng để tính chuyển các khoản thu chi của toàn bộ công cuộc đầu tư, về mặt bằng thời gian ở hiện tại, sẽ làm cho tổng thu cân bằng với tổng chi. Công cuộc đầu tư được coi là có hiệu quả khi:
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Tên dự án

N/s¸ch

N/hµng
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1

ĐT Cty xây lắp
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3

Đtxd nm chè Liên Sơn
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4

Đt xưởng chè H.Phòng
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5

Đtxd nm chè Vân Hán

150000

120000

30000

6

Đt nm chè Hà Tĩnh

10000

5000

2000

3000

7

§t nnm chÌ hương T.Nguyªn

8000

4000

3000

1000

8

Đtxd nm chè Văn Tiên

3000

1800

1200

9

Đtxd nm chè Bắc Sơn

9000

1000

3000

3000

2000

10

Đtxd nm chè Sông Cầu

6000

3000

3000

11

Đtxd nm chè đặc sản S.Gòn

7500

2500

5000

12

Đtxd nm chè đặc sản T/Nguyên

15000

5000

1000

7000

2000

13

Đt DA xưởng lắp ráp tbi chè

130

130

14

D. án xưởng chè thuộc ViệnChè

2500

1000

1500

15

D.án ĐTXD chè Mộc Châu

4000

2000

2000

16

Đtxd tường bao nm chè N. An

2000

2000

Tổng cộng

267510

16000

40300

123000

77210

14000

Chia theo nguồn vốn

Cộng

IRR định mức có thể là lãi suất đi vay, nếu phải vay vốn để đầu tư; có thể là tỷ suất lợi nhuận định mức do nhà nước qui định, nếu vốn đầu tư do ngân sách cấp; có thể là mức chi phí cơ hội, nếu sử dụng vốn tự có để đầu tư. Bản chất của IRR được thể hiện như sau:
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Tên Công ty chè

Hạng mục đầu tư

Năm 

§T

Chi phÝ §T 

( triệu đồng)

1

Cty CP chÌ Kim Anh

Thiết bị sấy nhanh

1994

50

2

Cty ĐTPT chè Nghệ An

Máy đo thuỷ phần

1996

35

3

Cty LD Phú Bền

TbịKT nhanh dư

 lượng thuốc TS

1999

50

4

Cty chè Sông Cầu

Tbi ktra dư lượng

thuốc BVTV

1999

50

5

Cty chè Mộc Châu

Tbi đo nhiệt  độ

ở khâu sấy chè

2000

25

6

Cty LD Phú Đa

Máy đo thuỷ phần

2000

35

7

Cty CP chÌ Kim Anh

Tbi phân tích hoá chất

2000

4500


Trong đó : IRR là tỷ lệ nội hoàn tại đó thu nhập cả đời cây chè  tính theo thời điểm hiện tại bằng chi đầu tư cho cây chè tính theo thời điểm hiện tại.

1.5.1.3. Chỉ tiêu tỷ suất sinh lời của vốn đầu tư còn gọi là hệ số thu hồi vốn đầu tư 
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Trong đó:

NPV là tổng thu nhập thuần của cả đời một dự án đầu tư, tính ở mặt bằng thời gian khi các kết quả đầu tư bắt đầu phát huy tác dụng.

 n-1

(   W iPV  là tổng lợi nhuận thuần cả đời cây chè

i = 1

         SV PV là giá trị thanh lý tính theo mặt bằng thời gian khi cây chè phát huy tác dụng.

 npv càng lớn càng tốt.

Thông thường những chỉ tiêu hiệu quả tài chính trên chỉ áp dụng cho hình thức đầu tư sản xuất chè nguyên liệu. Bởi chè nguyên liệu có đời sống kinh tế kéo dài (thời gian cho hiệu quả kinh tế trung bình là 38 năm, trong đó có 3 năm là thời kỳ xây dựng cơ bản và  kiến thiết cơ bản), vốn đầu tư cho chè cũng được tính toán và tổng hợp một cách đầy đủ. Đối với hình thức đầu tư cho công nghiệp chế biến ( sản xuất chè búp khô) , do dặc điểm kinh tế kỹ  thuật là biến đầu vào ( chè nguyên liệu) thành đầu ra ( chè búp khô) và gắn kết với các doanh nghiệp cụ thể, rất khó có thể tổng kết cho từng loại cây chè. Chính vì vậy, người ta thường áp dụng các chỉ tiêu tính toán kết quả đầu tư sau :  

1.5.2. Kết quả đầu tư 

1.5.2.1. Chỉ tiêu lợi nhuận ròng: 
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P: tổng lợi nhuận ròng của doanh nghiệp sản xuất chè khô.

Pi: là lợi nhuận ròng từ hoạt động i.

Di: doanh thu từ hoạt động i.

Zi: chi phí toàn bộ cho hoạt động i.

To: thu nhập hoặc tổn thất ngoài hoạt động sản xuất chè khô cơ bản.

1.5.2.2. Tỷ suất lợi nhuận có thể tính théo giá thành, vốn hoặc doanh thu.

Tỉ suất lợi nhuận tính theo giá thành: 
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Tỉ suất lợi nhuận tính theo vốn:           
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Tỉ suất lợi nhuận tính theo doanh thu: 
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1.5.2.3. Các chỉ tiêu khác

· Chỉ tiêu gía trị sản lượng : 

GTSL = Khối lượng tấn chè khô sản xuất ra (Giá bán 1 tấn chè khô

· Chỉ tiêu Thu nhập / GTSL

[image: image17.wmf] 

· Chỉ tiêu lãi ròng tính trung bình cho 1 ngày công lao động

[image: image18.wmf]- Ngoài ra còn có các chỉ tiêu khác như : chỉ tiêu lãi ròng/CFSX, lãi ròng/ thu nhập, thu nhập/ ngày - người. . . 

1.5.3. Hiệu quả kinh tế xã hội
Lợi ích kinh tế xã hội của đầu tư là chênh lệch giữa các lợi ích mà nền kinh tế xã hội thu được , so với các đóng góp mà nền kinh tế xã hội phải bỏ ra khi thực hiện đầu tư.

Những lợi ích mà xã hội thu được chính là sự đáp ứng của đầu tư đối với việc thực hiện các mục tiêu chung của xã hội, của nền kinh tế. Những đáp ứng này có thể được xem xét mang tính chất định tính như: đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế, phục vỵ các chủ trương chính sách nhà nước, góp phần chống ô nhiễm môi trường, cải tạo môi sinh .. . hoặc đo lường bằng các tính toán định lượng như mức tăng thu cho ngân sách, mức gia tăng số người có việc làm, mức tăng thu ngoại tệ..  

Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế xã hội thường sử dụng trong ngành chè:

- Giải quyết công ăn việc làm cho lao động địa phương

- Tác động đến môi trường

- Nâng cao trình độ sản xuất, trình độ nghề nghiệp cho người lao động, trình độ quản lý của những người quản lý, nâng co năng suất lao động, nâng cao thu nhập của người lao động.

-  Những tác động về xã hội, chính trị và kinh tế khác (  tận dụng và khai thác tài nguyên chưa được quan tâm hay mới phát hiện, tiếp nhận các công nghệ mới nhằm hoàn thiện cơ cấu sản xuất; những tác động mạnh đến các nganh, các lĩnh vực khác; tạo thị trường mới, tham gia vào phân công lao động quốc tế, phát triển các địa phương yếu kém, các vùng xa xôi nhưng có tiềm năng về tài nguyên..

Chương Hai

Thực trạng đầu tư phát triển ngành chè

trong thời gian qua.

2.1. Tổng quan tình hình phát triển ngành chè Việt Nam

Nhìn vào lịch sử cho thấy cây chè đã được người Việt Nam sử dụng là một thứ đồ uống từ hàng nghìn năm nay, chè đã đi vào đời sống của người dân VN như một sản phẩm văn hoá gần gũi với mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi. Tuy nhiên chỉ đến sau ngày hoà bình lập lại, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, cây chè mới thực sự được quan tâm đầu tư phát triển:

( Giai đoạn 1960-1970: 

Đây là giai đoạn phồn vinh nhất trong quá trình phát triển, vì đầu tư cho sản xuất phong phú (VT đủ, đất phì nhiêu, các thiết bị khai hoang, trồng mới mở được cung cấp chu đáo, các đội quy hoạch được đào tạo gấp bổ sung cho các nông trường, lao động dồi dào, nhu yếu phẩm phong phú). Bởi vậy, chất lượng vườn chè đảm bảo, các tác nghiệp của quy trình được thực hiện ngiêm túc. Diện tích khai hoang và diện tích chè trồng mới được đầu tư phát triển nhanh. Cuối thập kỉ đã có 300 ha chè giống. Chỉ tính 12 nông trường do Liên hiệp quản lý đến năm 1970 đã có 4000 ha chè kinh doanh.

Thời kì này, năng suất - chất lượng - sản lượng đã phản ánh kết quả năng lực thực chất của cây trồng. Đại bộ phận các nương chè mở mang vẫn đảm bảo mật độ đông đặc và có khả năng cho sản lượng lớn nếu vẫn đầu tư theo đúng quy trình. Chưa xuất hiện tình trạng khai thác chạy theo số lượng. Chè được đầu tư chăm sóc thu hái theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật nên chất lượng chè thành phẩm rất tốt. Chè VN trong thời này có tiếng: Ba Đình, Hồng Đào, Thanh Trà. Cấp chè thành phẩm ổn định và có uy tín.

(Giai đoạn 1970 - 1980: 

Đây là giai đoạn chè bắt đầu bị suy thoái và đến cuối thập kỉ là bị suy thoái lớn nhất.

Các nguyên nhân chủ quan: Chiến tranh phá hoại dẫn đến thiếu vốn đầu tư, thiếu phụ tùng thay thế, TSCĐ giảm về giá trị. Đời sống nông dân không được cải thiện. Lao động về hưu, mất sức nhiều, lao động mới không đủ bù đắp. Do đó, thiếu lao động chăm sóc thu hái. Lực lượng ăn theo ngày càng lớn

Các nguyên nhân khách quan: Chè ở trong giai đoạn kinh doanh thu búp ( cả với những đơn vị được thành lập năm 1970 ). Song lực lượng quản lý kém, nổi bật là công tác kế hoạch hoá. Kế hoạch chỉ dựa vào các số liệu lịch sử rất chủ quan, dội từ trên xuống, năm sau cao hơn năm trước trung bình từ 10 - 20%. Từ đó quy trình bị cắt xén, nặng về khai thác bóc lột đất. Đến năm 1980 rất nhiều nông trường bỏ quy trình đầu tư chăm sóc chủ yếu ( Vân Lĩnh, Văn Hùng: 7/9 quy trình không được thực hiện. Tiến độ thâm canh giảm rõ, giống tạp, phân hữu cơ không có, huỷ hàng loạt diện tích ). Hậu qủa nặng nhất là những năm 1974 - 1979, tình hình này còn ảnh hưởng nặng đến những năm 1980-1981. Thí dụ, trong thời kì này, tình hình thu hái trong quý IV đến 40% ( tỷ lệ hớp lý chỉ đến 20% ).

Trong giai đoạn 1980 trở về trước, do đầu tư sản xuất và đầu tư chế biến tách rời nhau, các nông trường bán sản phẩm búp cho nhà máy đã dẫn đến tình trạng quản lý cắt khúc, phân tán. Ngành sản xuất - chế biến bị tách làm đôi, gây mâu thuẫn giả tạo vì nó không phản ánh toàn bộ chu trình sản xuất. Việc tách riêng CN và CB cùng với các nguyên nhân chủ quan khác ở trên đã làm cho đầu tư sản xuất nguyên liệu chè bị lỗ.

(Giai đoạn 1980 - 1996: 

Đây là thời kì bắt đầu thực hiện liên kết nông - công nghiệp trong kinh doanh. Thời kì này tình hình đầu tư sản xuất kinh doanh vẫn còn trì trệ và suy thoái. Hàng năm các báo cáo thống kê với tốc độ tăng trưởng 10 -15% , trồng mới 2000 - 3000 ha. Song thực tế do chạy theo lợi nhuận, đầu tư lại quá thấp và dàn trải nên chè bị suy thoái nặng. Trồng mới chỉ đủ bù thanh lý, lại không được thâm canh từ đầu nên nhiều diện tích phải huỷ. 

(Giai đoạn 1996 đến nay: 

Thời kì này, ngành chè đã đi vào ổn định tổ chức, sắp xếp lại, đầu tư sản xuất phát triển đi lên với sự ra đời của TCty Chè VN - VINATEA và Hiệp Hội Chè VN - VITAS  để thống nhất quản lý trong ngành chè. Từ năm 1996  đến năm 2000 đã đầu tư cho phát triển nông nghiệp chè là 30 triệu USD; đầu tư cải tạo 9 nhà máy chè cũ với tổng vốn đầu tư là 10,1 triệu USD; đầu tư xây dựng các nhà máy chè mới với tổng số vốn là 56,9 triệu USD; đầu tư kho bảo quản và cơ sở đóng gói chè xuất khẩu với tổng vốn đầu tư là 2,95 triệu USD.. . 

Trong giai đoạn này, ngành chè đang nỗ lực phấn đấu để nâng cao chất lượng, đa dạng hoá sản phẩm phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, đạt tổng doanh thu hàng trăm triệu USD hàng năm cho đất nước.

 2.2. Tình hình đầu tư phát triển chè nguyên liệu

Với sự nỗ lực không ngừng, đến nay chè nguyên liệu đã có mặt ở khắp 34 tỉnh thành trên cả nước, trong đó chủ yếu là các tỉnh trung du miền núi phía Bắc và Lâm Đồng (chiếm 76,4% diện tích chè nguyên liệu trong cả nước - số liệu năm 2002):

Bảng 2. 1: Kết quả quá trình đầu tư  phát triển chè nguyên liệu của Việt Nam 

thời kì 1996 - 2003.

	Năm 
	Diện tích
	Sản lư​ợng

	
	Nghìn ha
	Chỉ số

phát triển
so với

năm trư​ớc
	Nghìn tấn búp thô
	Chỉ số phát triển 
so với

năm tr​ước

	1996
	66.7
	99.1
	40.2
	95.7

	1997
	74.8
	112.1
	48.7
	116.4

	1998
	78.6
	105.1
	52.2
	115.5

	1999
	77.4
	98.5
	56.6
	108.4

	2000
	84.8
	109.6
	70.3
	124.2

	2001
	89.9
	106
	78.9
	112.2

	2002
	92.3
	107
	80.6
	103.1

	2003
	100.1
	111
	85.6
	108.5


Nguồn: Tổng cục thống kê - Tổng công ty chè VN 2003.

Đặc biệt từ khi có quyết định số 43/1999/QĐ-TTG ngày 10/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch sản xuất chè năm 1999 - 2000 và quyết định 80/2003 về bao tiêu nông sản phẩm thì ngành chè VN đã có bước phát triển rất quan trọng. Trong giai đoạn 1996 - 2003, tốc độ tăng diện tích bình quân hàng năm là 106,5%, tốc độ tăng sản lượng bình quân hàng năm là 97,6% chưa tương xứng với sự gia tăng về diện tích. Sự phát triển diện tích vùng nguyên liệu trên toàn quốc được tập trung trong 4 khu vực là Vùng trung du miền núi Bắc bộ, vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.

Bảng 2.2: Diện tích, năng suất, sản lượng chè nguyên liệu 

qua 2 năm 2000 và 2003

	Vùng
	Năm 2000
	Năm 2003

	
	Diện tích

(ha)
	Năng suất

(tÊn/ha)
	Sản lư​ợng

(1000tÊn)
	Diện tích

(ha)
	Năng suất

(tÊn/ha)
	Sản lượng

(1000

tÊn)

	Cả n​ước 
	89942
	4.96
	355080
	100061
	4.97
	385251

	9 tỉnh trọng điểm 
	72666
	5.33
	309860
	90660
	5.34
	355561

	Trung du miền 
núi Bắc bộ
	56566
	4.72
	205719
	63964
	4.85
	225732

	Đồng bằng 
Sông Hồng
	3588
	3.11
	9934
	3778
	3.13
	11080

	Duyên hải
miền Trung 
	8067
	3.75
	20157
	8977
	3.77
	21771

	Tây Nguyên
	21721
	6.16
	118910
	23322
	5.85
	126668


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thống kê.

Các vùng chè nguyên liệu của VN:

(  Vùng trung du và miền núi Bắc bộ: 

Đây là vùng có quy mô lớn nhất cả nước. Năm 1995, diện tích chè nguyên liệu của vùng là 42.720 ha chiếm 63,4% diện tích cả nước, năng suất bình quân đạt 3,4 tấn/ha. Tính đến năm 2000, cả vùng có diện tích trồng chè là 56.566 ha, chiếm 62,89% diện tích cả nước.Năng suất bình quân cả vùng là 4,72 tấn/ha. Các tỉnh có năng suất bình quân cao như Tuyên Quang, Lao Cai, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La.. . đều đạt trên 5 tấn/ha. Nói chung năng suất vùng này rất cao và đồng đều. Theo kết quả điều tra năm 1995 số diện tích chè nguyên liệu đạt trên 5 tấn/ha chiếm 30,2% và dưới 2 tấn/ha chiếm 21,3% toàn vùng.

( VùngĐồng bằng Sông Hồng: 

Đây không phải là vùng có thế mạnh về chè. Vì vậy, chè được trồng trên một số địa bàn bán sơn địa: Hà Tây, Hà Nội, NB và một số nơi khác nhưng diện tích không đáng kể. Tính đến năm 1995 , tổng diện tích chè toàn vùng là 1.862 ha ( chiếm 2,4% diện tích chè cả nước), sản lượng búp tươi là 7.034 tấn (3,9% cả nước). Năm 2000, tổng diện tích chè nguyên liệu trong vùng đã tăng lên đến 3588 ha (3,8% diện tích chè cả nước), trong đó chủ yếu là Hà Tây chiếm 70% diện tích chè nguyên liệu toàn vùng.
( Vùng Duyên hải miền Trung: 

Đây là một trong những vùng có lịch sử sản xuất chè sớm nhất ở nước ta. Đến đầu thế kỉ XX , nhiều vùng sản xuất chè được hình thành ở Quảng nam, các trung tâm chính như Đà Nẵng (500ha), Duy Xuyên (400 ha), Tam Kỳ (100 ha). Dần dần mở rộng ra các vùng khác như Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Trị. 

( Vùng Tây Nguyên: 

Năm 1995 diện tích chè cả vùng bằng 15.217 ha nhưng đến năm 2000 lên tới 21.721 ha ( chiếm 24,2% diện tích chè cả nước ), năng suất bình quân bằng 6,16 tấn/ha. Đến năm 2002 diện tích chè nguyên liệu của vùng đạt 23.322 ha, năng suất 5,85 tấn/ha , sản lượng cả năm đạt 126.168 tấn.

Các vùng chè nước ta tuỳ theo điều kiện về tự nhiên, vốn đầu tư, vật tư kỹ thuật, lực lượng lao động... mà có những chính sách đầu tư phát triển nhằm biến vùng chè nước ta thành những vùng chè chuyên canh sản xuất hàng hoá lớn. Những hoạt động đầu tư chủ yếu đó bao gồm:
2.2.1. Đầu tư cho công tác trồng mới

Đây là một công tác hết sức quan trọng nhằm mở rộng diện tích chè, từ đó nâng cao sản lượng chè phục vụ sản xuất. Hoạt động đầu tư cho công tác trồng mới bao gồm: đầu tư xây dựng và khai hoang đồng ruộng, đầu tư mua sắm dụng cụ lao động, đầu tư cho phân bón, đầu tư cho mua sắm bầu chè, cách đầu tư hạt giống cây phân xanh, đầu tư cho lao động trồng chè... 

Bảng 2.3: Diện tích và vốn đầu tư trồng mới chè từ 2000 đến 2003.

	Năm
	2000
	2001
	2002
	2003

	Diện tích trồng mới (ha)
	4550
	5200
	5700
	5950

	Tỷ lệ tăng diện tích so với năm trước (%)
	4.6
	14.29
	9.6
	4.39

	Vốn đầu tư cho trồng mới ( triệu đồng)
	38220
	43680
	47883
	49973


Nguồn: Tổng Công ty Chè VN.

Nhìn vào bảng số liệu trên ta thấy: Trong những năm qua, diện tích chè trồng mới tăng mạnh qua các năm. Nhất là năm 2001, tốc độ tăng diện tích trồng mới lên đến 14,29% do trong năm này có chính sách cho vay vốn tín dụng ưu đãi phát triển cây chè với lãi suất thấp 3,4%/ năm, nhằm phục vụ cho chương trình phủ xanh đất trống đồi trọc của các tỉnh miền núi. Trong những năm qua cây chè đã ngày càng khẳng định được vị trí và vai trò quan trọng của mình đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước Nghị quyết 10/ BCT của Bộ Chính trị với việc khoán vườn chè đến các hộ gia đình đã giải phóng hoàn toàn sức dân , tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển. Các doanh nghiệp có khả năng trong ngành chè chủ động ký kết hợp đồng với người dân trồng chè. Doanh nghiệp đầu tư ứng trước về vật tư, phân bón, thuốc trừ sâu, hỗ trợ kỹ thuật, tổ chức trạm thu mua ở những nơi cách xa nhà máy 2 km trở lên để giảm chi phí vận chuyển cho người dân. Tất cả những điều này đã làm cho người dân an tâm tập trung vào sản xuất.

Tuy nhiên, một thực tế xảy ra trong thời gian qua đã cho thấy hiện tượng đầu tư dàn trải, tư duy quảng canh, chạy theo số lượng lại được dịp bùng phát. Diện tích, năng suất chè trồng mới đã tăng quá nhanh không tương xứng với khả năng thiết bị, chất lượng và trình độ quản lý. Hơn nữa chất lượng của chè búp tươi lại rất thấp, đầu tư  chiều sâu không được chú ý đúng mức Nguyên nhân của tình trạng trên là rất nhiều song tựu trung trong những nguyên nhân chính sau:

( Một là, do không thực hiện đầy đủ quy trình đầu tư cho quá trình trồng mới. Chè chủ yếu vẫn trồng bằng hạt do thói quen.và để giảm chi phí đầu tư ban đầu nên hình thái, kích thước thân lá, búp chè không đều. Chè trồng bằng cành chỉ bằng 10 - 12% trong tổng số cây trồng. Đã thế đầu tư thâm canh thấp, mật độ trồng chè thưa và giống chè trung du chiếm 59,3% được trồng phổ biến ở vùng núi thấp và trung du. Giống chè Shan (27,3%) trồng ở vùng núi và vùng cao (trên 500 m so với mực thuỷ chuẩn) Cả hai giống này hầu hết đều chưa được tuyển chọn, phục hồi và cải tạo nên dễ bị nhiễm sâu bệnh, bị sương muối , mưa gió tàn phá làm cho giống bị suy thoái , biến chất , sinh trưởng kém.

Không chỉ đầu tư về giống bị hạn chế , mà công tác đầu tư cho vật tư, máy móc kỹ thuật . . . cũng hết sức sơ lược. Người dân không phải đầu tư  theo yêu cầu kỹ thuật cần mà đầu tư theo cái mình có. Hơn nữa, trong một hai năm trở lại đây, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật lại tăng giá khiến cho khâu đầu tư này của bà con nông dân càng hết sức hạn hẹp. Cày đất chủ yếu bằng lao động thủ công chứ không phải bằng máy nên mật độ cây không đều, cây thưa và không diệt trừ được cỏ dại. Thậm chí, nhiều hộ gia đình ở các địa phương chỉ trồng chè rồi bỏ đấy tự nó phát triển mà không cần phải có biện pháp đầu tư tối thiểu nào. Tình hình như thế khiến cho chất lượng chè búp tươi giảm.

( Hai là, vốn đầu tư cho khâu trồng mới hết sức hạn chế. Như ta đã biết chè là một loại cây cần vốn đầu tư  lớn và trải đều trong nhiều năm. Suất đầu tư cho khai hoang và trồng mới là khá lớn. Theo tính toán của các nhà kinh tế kĩ thuật thì tổng vốn đầu tư cho 1 ha trồng mới là 26,8 triệu đồng (theo giá cố định năm 1998) bao gồm:

Bảng 2.4: Suất đầu tư 1 ha chè giâm cành ( áp dụng giá cố định năm1998)

	Hạng mục đầu t​ư
	Đơn vị tính
	Khối

L­​îng
	Đơn giá
	Thành tiền 
(đồng)
	Ng​­êi

lao động 
phải vay(đồng)

	I) Khai hoang thủ công
	
	
	
	4,371,800
	2,260,900

	1) Công lao động
	Công
	404
	10,200
	4,120,800
	2,060,400

	2) Dụng cụ cầm tay
	
	
	
	150,000
	150,000

	3) Bảo hộ lao động
	Công
	404
	250
	101,000
	50,500

	
	
	
	
	
	

	II) Xây dựng đồng ruộng
	
	
	
	5,268,250
	2,734,125

	1) Công lao động
	Công
	485
	10,200
	4,974,000
	2,473,500

	2) Dụng cụ cầm tay
	
	
	
	200,000
	200,000

	3) Bảo hộ lao động
	Công
	485
	250
	121,250
	60,625

	
	
	
	
	
	

	III) Trồng chè bằng giâm cành.
	
	
	
	17,149,400
	13,894,700

	1) Công lao động 
	Công
	332
	10,200
	3,368,400
	1,693,200

	2) Dụng cụ cầm tay
	
	
	
	100,000
	100,000

	3) Bảo hộ lao động
	Công
	332
	250
	83,000
	41,500

	4) Chi phí vận chuyển
	T.km
	400
	1,300
	520,000
	

	5) Vật t​ư
	
	
	
	
	

	Phân hữu cơ
	TÊn
	20
	100,000
	2,000,000
	1,000,000

	Đạm sunphát
	kg
	100
	1,500
	150,000
	150,000

	Lân Supe
	kg
	600
	950
	570,000
	570,000

	Thuốc sâu các loại
	kg
	1
	80,000
	80,000
	80,000

	Bỗu chè cành
	Bầu
	20,000
	500
	10,000,000
	10,000,000

	Cây bóng mát
	cây
	200
	500
	100,000
	100,000

	Cây đai vùng bìa lô
	cây
	500
	200
	100,000
	100,000

	Hạt giống cây phân xanh
	kg
	10
	60,000
	60,000
	60,000


Nguồn: Cục chế biến Nông lâm sản và nghề muối - Bộ NN & PTNT.

Quả thật, với con số xấp xỉ 30 triệu/ha chè trồng mới  là một điều rất khó khăn với bà con nông dân. Tỷ lệ vay vốn của người làm chè lên tới 70% (18,89 triệu đồng) và chủ yếu là về vật tư kỹ thuật, cây bóng mát, cây phân xanh. Tuy nhiên lượng vốn này trên thực tế cũng chỉ đáp ứng 30 - 40% nhu cầu. Mặc dù nhà nước có chính sách vay vốn tín dụng ưu đãi cho nông dân song cơ chế cho vay đầu tư hiện hành của tài chính - ngân hàng không phù hợp với đặc điểm sinh thái riêng có và đặc điểm sản xuất kinh doanh của cây chè như cho vay với thời gian quá ngắn nên không có khả năng hoàn trả, hộ gia đình vay ngân hàng rất khó khăn. Nếu doanh nghiệp nhà nước làm đầu mối vay ngân hàng và đầu tư lại cho hộ gia đình có thể sẽ gặp phải bất trắc trong việc thu hồi vốn do thiếu những quy định ràng buộc của luật pháp. Do đó, chè trồng mới không được đầu tư hoàn chỉnh, chè mới không được củng cố, môi trường sinh thái không được đảm bảo cho sự phát triển bền vững.

( Ba là, do trình độ KT và kiến thức về ĐTPT còn hết sức kém của cán bộ vùng chè, nặng về kinh nghiệm chủ nghĩa, đặc biệt là các nông trường quân đội. Quá trình đầu tư phát triển trồng mới luôn ở trong tình trạng vừa sản xuất, vừa ổn định vừa cải tiến, vừa bổ sung. Việc đinh hình vì vậy kéo dài không kết thúc. Các đơn vị sản xuất kinh doanh này đã thay thế các biện pháp đầu tư phát triển bằng các biện pháp thực nghiệm chủ quan hoặc chạy theo phong trào nên dẫn tới tồn tại tình trạng bất ổn định như trong thời gian vừa qua.

2.2.2. Đầu tư cho chăm sóc - thu hái chè

        Trong những năm qua Nhà nước đã thi hành chính sách đầu tư qua giá, bảo đảm ổn định giá thu mua nguyên liệu tươi để ổn định cuộc sống cho người nông dân yên tâm đầu tư sản xuất. Ngay cả những năm sản phẩm không xuất khẩu được, TCty Chè vẫn cố gắng duy trì mức giá cho nông dân từ 1600- 1700 đ/kg chè tuỳ theo từng vùng. Với giá này người trồng chè vẫn có lãi, có điều kiện đầu tư thâm canh vườn chè, nâng cao chất lượng chè búp tươi bởi nếu chè đảm bảo đúng loại 1 và 2 thì giá sẽ lên tới 2500 - 3000 đ/kg, bà con sẽ thu được lãi lớn.  

Bên cạnh đó, công tác khuyến nông, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cũng được đẩy mạnh giúp cho các hộ gia đình có thêm kiến thức khoa học trong trồng chè, công tác đầu tư chăm sóc cũng được thực hiện tốt hơn. Việc đầu tư  dinh dưỡng cho chè đã được Viện Nghiên cứu chè phối hợp với các cơ sở sản xuất phân bón tiến hành thực nghiệm, xác định tỷ lệ N:P:K cân đối, sản xuất phân bón chuyên dùng cho chè đã góp phần đáng kể cải thiện chất lượng chè VN. Ngoài ra, việc đầu tư các dưỡng chất vi lượng cho chè cũng được người làm chè quan tâm ứng dụng. Gần đây, một số đơn vị sản xuất lớn như Mộc Châu , Phú Đa , Phú Bền đã chú trọng đầu tư  phân tổng hợp đa yếu tố cùng với việc đầu tư phân hữu cơ cho đồi chè là một việc làm đúng đắn, sản xuất lâu bền, chất lượng và an toàn thực phẩm dần được cải thiện. Tính đến năm 2002, riêng TCty đã bón 20 ngàn tấn phân hữu cơ cho chè và đang tổ chức đầu tư sản xuất 3000 tấn phân hữu cơ vi sinh tổng hợp đặc trưng cho chè đã được kiểm nghiệm trong thời gian qua để bón trên toàn bộ diện tích chè của TCty.

Ngay từ cuối vụ chè năm 2000, tất cả các vườn chè đã được đầu tư chăm sóc qua đông đúng kĩ thuật. Các vườn chè đã được đầu tư cung cấp các tủ cỏ, ép xanh và bón phân hữu cơ để giữ độ ẩm và tăng mùn cho đất. Tỷ lệ che phủ cây bóng mát tăng 30% so với những năm trước đây. Một số đơn vị đã triển khai đào rãnh thoát nước theo yêu cầu kĩ thuật của ấn độ để chống úng cho vườn chè trong mùa khô và chống xói mòn đất, Chương trình tưới nước cho vườn chè đang được triển khai tại một số đơn vị điển hình như: Phú Đa, Trần Phú, Liên Sơn, Sông Cầu và một số đơn vị khác. Hàng năm, TCty Chè VN đã đầu tư một số tiền không nhỏ cho tưới nước chăm sóc vườn chè. Năm 2000 tưới cho 1.836 ha với mức đầu tư hơn 11 tỷ. Năm 2001 đầu tư tưới cho 2.295 ha với mức đầu tư là hơn 13 tỷ.

Về khâu thu hái chè, ngành chè VN cũng đã đưa chương trình đầu tư đốn, hái bằng máy thí điểm tại Công ty chè Mộc Châu và Sông Cầu. Các vườn chè được đầu tư đốn hái bằng máy nên năng suất đã nâng lên đáng kể. Tuy nhiên, do yêu cầu về chất lượng sản phẩm chè, hái bằng máy chỉ phù hợp cho công nghệ CTC và chè xanh Nhật Bản. Chế biến theo công nghệ OTD vẫn chỉ hái bằng tay là chủ yếu. Tại các đơn vị thành viên của TCty Chè, phong trào liên kết 4 nhà (Nhà nước- Nhà nông- nhà khoa học - nhà doanh nghiệp) cũng đã được phát huy mạnh. Các đơn vị đã chú trọng đến chất lượng nguyên liệu nên việc đầu tư thu hái chè tươi có chất lượng cao được hướng dẫn đến từng hộ gia đình.

Tuy nhiên, đó mới chỉ là bề nổi của tảng băng. Cùng với diện tích và sản lượng chè búp tăng nhanh ồ ạt thì chất lượng chè nguyên liệu lại giảm sút một cách đáng báo động. Nếu không nhanh chóng khắc phục dễ dẫn tới hậu quả nặng nề cho cả người trồng chè nguyên liệu lẫn các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu. Việc đẩu tư cho chăm sóc - thu hái vẫn chưa được chú ý đúng mức, đặc biệt ở các vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa. Đồng bào dân tộc nơi đây đang quản lý một vùng lãnh thổ với diện tích đất có thể trồng chè rất lớn, nhưng họ chưa có tập quán và kiến thức cơ bản về sản xuất hàng hoá nên chưa chủ động đầu tư phát triển chè. Mặc dù, đã được các doanh nghiệp ứng trước giống, vật tư kỹ thuật, việc đầu tư chăm sóc vẫn không đảm bảo đúng quy trình kĩ thuật dẫn đến năng suất thấp, chất lượng kém, khó có khả năng thu hồi vốn.

Nếu như theo đúng lý thuyết, 1 ha trồng chè giâm cành muốn đảm bảo được phát triển bình thường, cho búp to, búp khoẻ thì phải đảm bảo suất đầu tư là 10,6 triệu đồng/ha chăm sóc chè trong giai đoạn KTCB năm thứ 1 và năm thứ 2 và chăm sóc chè trong các giai đoạn kinh doanh kế tiếp. Đây là một con số không nhỏ với nhiều gia đình nông dân còn trong tình trạng “xoá đói giảm nghèo” nên tỷ lệ các hộ được cho vay từ quỹ tín dụng và các doanh nghiệp được ứng trước lên tới 58,2% (6,19 triệu)

Bảng 2.5: Suất đầu tư chăm sóc cho 1 ha chè giâm cành (áp giá 1998)

	Hạng mục đầu t​ư
	Thành tiền 
(đồng)
	Ngư​ời lao động
phải vay

(đồng)

	Chăm sóc năm thứ 1
	4282750
	3002875

	Chăm sóc năm thứ 2
	4483000
	3190000

	Chăm sóc trong giai đoạn 

kinh doanh
	1871326
	

	Tổng
	10.637.076
	6.192.875


Nguồn: Viện Nghiên cứu Chè- TCty Chè VN.

Mặc dù vậy, trên thực tế, vốn đầu tư mà các hộ đảm nhận cho chăm sóc là rất ít, thông thường chỉ được 4 - 4,5 triệu/ha (chiếm 40% so với nhu cầu).

Đối với vùng chè của dân ở những vùng nghèo còn thấp hơn nữa, thậm chí có những vùng chè nhiều năm không được bón phân. Trong khi ở công ty Chè Sông Cầu 3 vườn chè trồng bằng giống Yabukita của Nhật đã đầu tư 35 triệu/ha (chưa kể tiền giống) thì cũng với diện tích vườn chè và giống chè đó, ở Hoàng Su Phì, vốn đầu tư kể cả tiền mua giống mới chỉ có 12 triệu/ha..

Ngoài ra, ở một số vùng miền, việc đầu tư theo các quy trình canh tác kĩ thuật cũng đã bị giảm thiểu rất nhiều, thông thường chỉ đảm bảo 50 - 60% mức thâm canh cần thiết. Nhiều hộ nông dân do tiết kiệm nên đã sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng chủng loại được cho phép; đa số là sử dụng thuốc Trung Quốc do giá rẻ. Việc đầu tư cho thuốc trừ sâu cũng không theo đúng liều lượng quy định, hiện tượng sau phun thuốc 3 - 4 ngày đã thu hái chè vẫn còn. Tình trạng đầu tư ẩu này đã dẫn đến chất lượng chè giảm sút. Năng suất chè chỉ đạt 5 tấn / ha phần lớn cũng là do kém đầu tư. Số nông trường đạt trên 10 tấn / ha chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trong khi đó (theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), năng suất bình quân của ấn Độ là 12,8 tấn / ha, Malaixia là 10,3 tấn / ha, Srilanca là 15,2 tấn/ ha. Nếu như được đầu tư đầu tư cho giống và khâu chăm sóc, chúng ta cũng có thể có những vườn chè đạt năng suất và chất lượng tương đương với chè ấn độ và chè tốt nhất của Srilanca. Đây là một vấn đề mà ngành chè cần phải quan tâm trong thời gian tới.

Tuy nhiên, khâu yếu nhất trong hoạt động đầu tư phát triển vùng nguyên liệu là khâu đầu tư cho kỹ thuật thu hái chè. Mặc dù, thông qua các chương trình khuyến nông, chuyển giao kỹ thuật, thông tin đại chúng nhưng cho đến nay vẫn không thay đổi được về nhận thức khâu thu hái chè và bảo quản vận chuyển. Do ít được đầu tư bằng máy mà chủ yếu là lao động bằng tay nên chè búp tươi được hái rất xấu, dài và không theo một tiêu chuẩn nào. Nhận thức của người trồng chè là cứ để dài, hái chè dài có lợi về mặt số lượng,   ít quan tâm đến giá và hầu như không quan tâm đến chất lượng.Khâu đầu tư cho bảo quản sau thu hoạch cũng không cẩn thận, làm cho nguyên liệu ôi, lên men, làm giảm phẩm cấp.

Tất cả những vấn đề nêu trên đã dẫn đến nhiều công ty không chủ động được nguồn nguyên liệu sản xuất. Chế biến lại kém hiệu quả do chất lượng chè búp không đạt tiêu chuẩn, sản phẩm làm ra không ổn định, nhiều khuyết tật. Giá chè xuất khẩu có xu hướng giảm sút ngày càng rõ rệt, do vậy người làm chè không đủ chi phí đầu tư cho chè. ởLâm Đồng năm 2002, chè nguyên liệu loại B mua vào với giá 2500 -3100 đ/kg, nay giảm xuống chỉ còn 1700- 1800 đ/kg. Chè C, D mua 1950 ®/ kg nay chỉ còn 1100 đ/kg. Thêm nữa, một số thị trường nước ngoài nhập chè VN đã ép giá do họ thấy chúng ta có khó khăn khi không xuất khẩu chè vào thị trường IRAQ.

Nhìn vào bức tranh tổng quát về tình hình đầu tư chăm sóc thu hái chè VN trong thời gian qua, ta thấy chính việc không quan tâm đến công tác đầu tư đầy đủ đã đẩy ngành chè VN vào cái vòng luẩn quẩn của đói nghèo: đầu tư kém ( sản phẩm chất lượng kém ( sản phẩm không tiêu thụ được ( đời sống khó khăn, thu nhập thấp ( đầu tư kém. Hơn lúc nào hết, ngành chè VN cần đi sâu vào thực tiễn, tạo điều kiện cho người dân có một nhận thức đúng đắn về đầu tư phát triển chè và có những giải pháp thiết thực giúp cho họ phát triển sản xuất tạo ra cú “huých “cho sự phát triển bền vững.

2.2.3. Đầu tư thâm canh cải tạo chè xuống cấp

Có thể nói, một thực trạng đáng báo động đối với ngành chè VN hiện nay là số diện tích chè thoái hoá, biến chất, xuống cấp ngày càng tăng lên. Theo báo cáo thống kê, tính đến tháng 9 năm 2003, cả nước có 100.061 ha chè, trong đó chỉ riêng diện tích chè phục hồi và cải tạo đã lên tới 22.520 ha, chiếm 22,5% tổng diện tích chè cả nước; thậm chí có hiện tượng thoái hoá ngay cả những vùng chè đang ở trong thời kì kinh doanh cho năng suất và chất lượng cao nhất; nhiều vùng chè cũng đã thoái hoá ngay trước chu kỳ sinh trưởng của nó.

 Nhìn vào cơ cấu nhóm tuổi chè trong cả nước ta có thể hình dung tổng quát tình hình trên như sau:

-  Chè trồng trước 1970 chiếm 4,93%.

-  Chè trồng từ 1970 đến 1980 chiếm 17,8%.
-  Chè trồng từ 1981 đến 1990 chiếm 39,3%.
-  Chè trồng từ 1990 đến nay chiếm 37,97%.
Với cơ cấu trên thì hiện tại chè kinh doanh ( trồng năn 1981) cho sản phẩm nhiều, năng suất cao và chất lượng búp ngon chiếm khoảng 40%. Diện tích chè cho năng suất tăng dần theo đặc điểm kỹ thuật cây chè( trồng năm 1991)  chiếm 37% và diện tích chè chiếm năng suất thấp dần là 23%. Như vậy, nếu loại trừ các yếu tố như năng suất, chất đất, chất chè thì đây là một cơ cấu tự hình thành hợp lý. 

Tuy nhiên trên thực tế đã xuất hiện những vườn chè được trồng từ những năm 1980 - 1990 đang lâm vào tình hình xuống cấp, ngay cả những vườn chè đang trong giai đoạn KTCB cũng có một số cây bị thoái hoá, bị sương muối và sâu bệnh tàn phá ( như vùng chè ở đồn điền Hạ Hoà - Phú Thọ, vườn chè KTCB ở Hà Giang, Vĩnh Phú..) Năng suất chè thu hoạch của vườn chè này thường rất không đều, biên độ dao động lớn từ 1,6 tấn/ ha đến 8,5 tấn/ ha.

Nguyên nhân của tình trạng này là do người dân đầu tư cho chăm sóc không đúng mức và đầy đủ, họ vẫn đầu tư sản xuất chè theo phương pháp kinh nghiệm cổ truyền, khá bảo thủ. Trên nương chè, đầu tư thâm  canh rất ít, làm đất không kỹ, giống tạp, dùng hạt là chủ yếu, thiếu phân bón nên sinh trưởng kém, trong đó có diện tích đáng kể của chương trình 327. ở một số vùng sâu, vùng xa, nhiều nương chè còn không được đầu tư chăm sóc, người dân bỏ xã để tự nó phát triển. Từ đó dẫn đến nhiều vườn chè bị mất khoảng lớn, tỷ lệ hoang hoá ngày càng tăng lên.

Nếu tính theo năng suất bình quân hiện tại của nước ta với diện tích chè trên hàng năm không cho thu hoạch với sản lượng chè 14.700 tấn búp tươi. Nếu tính theo giá bán trung bình là 2.200 ®/ kg búp tươi thì mức độ thiệt hại lên đến 38.940 triệu đồng. Đó là ta chưa tính đến diện tích chè đang dần bị xuống cấp cho năng suất thấp và chất lượng không cao làm cho thu nhập từ các nương chè này cũng thấp.

Bên cạnh thiệt hại về kinh tế, vườn chè xuống cấp còn gây ra hậu quả khôn lường cho tài nguyên đất và nước như: đất đai dần bị cạn kiệt, đất nghèo nàn, cằn cỗi, nguồn nước ngầm bị giảm sút dần và suy kiệt.

Để khắc phục được tình trạng này, các cấp lãnh đạo ở các tỉnh đã có chính sách đầu tư phục hồi, cải tạo vườn chè như Thái Nguyên, Sơn La, Vĩnh Phúc.. . Trong những năm qua, các tỉnh đã triển khai một số dự án xác lập chỉ tiêu đầu tư cải tạo các nương chè xuống cấp với nội dung:

( Xác định nương chè xuống cấp: Nương chè còi cọc, già cỗi, năng suất thấp. Nương chè lẫn giống, canh tác không đúng kỹ thuật, năng suất thấp. Hiện nay cả nước có tới 20% diện tích chè xuống cấp.

( Xác định nguyên nhân xuống cấp và tìm ra giải pháp đầu tư thích hợp. 

Bảng 7: Tình hình đầu tư thực hiện cải tạo chè xuống cấp

ở 3 tỉnh Thái Nguyên- Sơn La- Vĩnh Phú.

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	2000
	2001
	2002
	2003

	KH đầu tư​ cải tạo
chè xuống cấp
	ha
	1206
	1300
	2300
	1336

	Thực hiện
	ha
	1454.4
	1077.2
	2146
	1343

	% hoàn thành kế hoạch
	%
	120.6
	92.86
	93.3
	100.3

	KH đầu tư​ thâm canh
chè cao sản 
	ha
	1275
	2500
	2146
	2420

	Thực hiện
	ha
	2000
	3214
	2150
	2420

	% hoàn thành kế hoạch
	%
	156.86
	128.56
	100.1
	100


Nguồn: Dự án đầu tư phát triển chè và cây ăn quả.

Qua 4 năm từ 2000 đến 2003, chỉ tính riêng 3 tỉnh thái Nguyên, Sơn la, Vĩnh Phú đã tiến hành đầu tư cải tạo được 6.020,6 ha chè xuống cấp. Các tỉnh đã áp dụng biện pháp đầu tư thâm canh chè cao sản. Với những vườn chè già cỗi, không có khả năng phát triển, cho trồng lại chu kì 2 bằng cách đầu tư các giống mới có năng suất cao và khả năng chống chịu tốt. Nhiều tỉnh khác trong dự án đầu tư phát triển chè và cây ăn quả cũng đã có chính sách đầu tư hỗ trợ, khuyến khích công nhân và nông dân làm chè, đầu tư thâm canh cho các vùng chè hiện có, như đầu tư phân hữu cơ, phân NPK tổng hợp, tiếp tục thực hiện các biện pháp đầu tư tổng hợp như : trồng cây bóng mát, củng cố hệ thống ao, hồ, đập, tạo vùng tiểu khí hậu để áp dụng biện pháp IPM, xây dựng vùng nguyên liệu sạch để sản phẩm an toàn, thực phẩm có xuất xứ tiêu thụ cao trên thị trường trong và ngoài nước. Phương châm đầu tư là đầu tư đúng quy trình kỹ thuật, tránh cho các nương chè không bị thoái hoá trước thời gian cho sản phẩm, thực hiện khẩu hiệu “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”

Nhiều công trình nghiên cứu khoa học trong thời gian qua đã đi đến kết luận rằng muốn hạn chế tình trạng chè suy thoái thì biện pháp hữu hiệu nhất là biện pháp đầu tư liên tục và đầu tư thâm canh ngay từ đầu; trong đó nhấn mạnh vai trò của đầu tư tưới nước cho cây chè. Thiếu nước, chè không thể cho năng suất cao và đầu tư thâm canh không thể đem lại hiệu quả. Chính vì vậy, trong thời gian qua, nhiều tỉnh đã tập trung đầu tư thâm canh, đầu tư  tưới tiêu nước để phát triiển các vùng chuyên canh sản xuất chè tiến tới một nền sản xuất hàng hoá lớn. Đặc biệt, có tỉnh đã đầu tư thâm canh các loại chè đặc sản của vùng cho năng suất cao và chất lượng nổi tiếng như chè Shan Tuyết ở Hoàng Su Phì, chè Lục  ở Cao Bằng, chè Vàng ở Hà Giang... Riêng 3 tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phú, Sơn La qua bảng số liệu trên cũng cho thấy diện tích thâm canh chè cao sản cũng ngày càng tăng, tốc độ phát triển trung bình mỗi năm so với kế hoạch là 121,39%. Trong đó, công tác đầu tư cho hồ đập, đầu tư mua máy phun ẩm, phun sương và đào rãnh thoát nước theo kỹ thuật của Ân Độ chiếm tới 30% tổng lượng vốn đầu tư cho thâm canh chè cao sản của các vùng này trong 4 năm qua (2000-2003). Nhìn chung đây là một mô hình đầu tư  rất tiến bộ, cần nhân rộng ra khắp cả nước, nhằm tận dụng khả năng đồi chè kết hợp với công nghiệp hoá - hiện đại hoá, đưa điện khí hoá - cơ giới hoá - thuỷ lợi hoá- hoá học hoá về nông nghiệp -nông thôn.
2.2.4. Đầu tư cho các dịch vụ nông nghiệp khác 

2.2.4.1. Đầu tư cho công tác giống chè

Có thể nói, chỉ trong giai đoạn 1990-2000, với mối quan hệ truyền thống của dân tộc, ngành chè đã đón nhiều đối tác, cùng hợp tác đầu tư trong trồng trọt và chế biến chè. Bạn bè đối tác đã giúp chúng ta những kiến thức khoa học kỹ thuật bổ ích trong đầu tư phát triển giống chè, đưa vào VN 24 giống chè có chất lượng cao, hương thơm, rất có giá trị trong sản xuất chè xanh. Sau 4 - 5 năm đầu tư nghiên cứu thử nghiệm, ta đã tuyển chọn được 7 giống phù hợp với đIũu kiện sinh tháI ở một số vùng trọng điểm của VN , có giống đã cho năng suất cao đột biến như: BT, KT, TN.

Bước sang thế kỷ mới, công tác đầu tư phát triển giống chè ngày càng được chính phủ và ngành chè hết sức quan tâm và ủng hộ.

( Về công tác đầu tư nhập nội các giống chè nước ngoài: 

Năm 2000, ngành chè đã đầu tư nhập khẩu 12 giống chè mới. Các giống này đã được đưa về các Viện nghiên cứu, các điểm trồng trong cả nước để nghiên cứu và khảo nghiệm.

Năm 2001, thông qua các chương trình hợp tác liên doanh với nước ngoài, ngành chè đã được hơn 30 giống chè nhập ngoại mà không phải bỏ vốn để nhập khẩu. Một số giống mới đã dần dần thu hút sự chú ý của nhiều nhà  nghiên cứu, của các địa phương, của các doanh nghiêp sản xuất chè như giống BT, KT có nguồn gốc nhập từ Đài Loan, giống Thiết Bảo Trà, Long Vân 2000, PT 95, Phú Thọ 10 có nguồn gốc từ Trung Quốc,Kiara 8, Cynirual 143 có nguồn gốc từ Indonesia . . . Qua thực tế kiểm nghiệm cho thấy 7 giống chè có khả năng sinh trưởng tốt trong điều kiện nước ta và có khả năng nhân rộng ra từng vùng. Đây là thành công chưa có thể lượng hoá được thành tiền.

Năm 2002, được Bộ NN & PTNT  chỉ đạo tạo điều kiện giúp đỡ, triển khai và nhập nội 2 triệu hom giống chè mới theo chương trình dự án 120 ha chè của NB. Trong năm thực hiện chương trình này, riêng TCT Chè VN cũng đã nhập khẩu đợt 1 được 404.209 cây có rễ có tỷ lệ sống cao đạt 70 - 80%. Chương trình này năm 2003, TCT đã nhập 11 loại giống chè của NB với số lượng 620.000 hom, các giống chè này đang được trồng thử nghiệm tại Mộc Châu, Sông Cầu. Hiện nay, vườn cây phát triển khá tốt, tỷ lệ sống từ 65 - 70%, thời gian tới có khả năng trồng được 24 ha chè Nhật bằng giống mới nhập và 50 ha giống được sản xuất trong nước từ giống chè mẹ Nhật Bản.

Năm 2003, ngành chè đã được Chính phủ hỗ trợ 6 tỷ để đầu tư nhập nội 12 giống mới với trên 2,3 triệu cây và hom của Trung Quốc, Nhật Bản, ấn Độ. Đã nhập xong và giao cho các vườn ươm giống trồng khảo nghiệm và xác định khả năng thích ứng của giống với từng vùng khí hậu, thổ nhưỡng của VN để có cơ sở kết luận đưa ra trồng đại trà.

( Về công tác đầu tư lai tạo: 

Đến nay, ngành chè VN đã có một Viện Nghiên cứu chè cấp TW ( thuộc TCT Chè VN ) và hàng trăm các cơ sở nghiên cứu thực nghiệm chè trong cả nước, tiến hành nghiên cứu lựa chọn các giống trong nước, thuần hoá và lai tạo chúng thành các giống mới cho năng suất cao và ổn định. Tính đến năm 2002, chúng ta đã có 36 giống mới với 3 giống mới mà 50 năm qua Việt Nam đã lai tạo được là LDP 1, LDP 2, IRI 777. Đây cũng là cơ sở để chúng ta đầu tư cải tạo chè cũ, phát triển trồng mới hoàn toàn bằng giống chè mới với kỹ thuật giâm cành, lai ghép hệ vô tính.

Trung tâm  giống và tư vần đầu tư phát triển chè ( Hiệp hội Chè VN ) đã phối hợp với các địa phương như Sơn La, Cao Bằng, Bắc Cạn . . . tổ chức đầu tư xây dựng hàng trăm vườn ươm mẫu mang tính chất quốc gia, tập hợp được những giống có triển vọng, tạo điều kiện nhân rộng ra trong cả nước, cung cấp giống cho các dự án trồng chè. Năm 2001, Trung tâm đã đầu tư xây dựng 2 vùng chè cao sản ở Mộc Châu ( Sơn La ) và Tam Đường ( Lai Châu ). Quy mô mỗi vùng là 300 ha để sản xuất các loại chè có chất lượng cao và chè hữu cơ để cung cấp trong nước và xuất khẩu. Cùng năm này, ngành chè đã đầu tư xây dựng được 15,8 triệu bầu gồm các loại giống LDP1, LDP 2, giống Nhật Bản, Trung Quốc, ấn Độ, trong đó có hơn 10 triệu giống LDP1, LDP 2 cung cấp cho trên 800 ha chè trồng mới. 

Công tác đầu tư phát triển giống chè trong thời gian qua đã làm tăng thêm 9.500 ha các giống chè mới được nhân rộng ( chiếm 8,8% diện tích chè cả nước ). Trong đó, giống lai trong nước là 8.000 ha, giống chọn lọc, nhập nội trồng ở miền Nam là 700 ha, ở miền Bắc là 800 ha. Nếu tính cả giống chè DH 1 thì tổng diện tích chè trồng mới hiện nay là 31.284 ha , chiếm 19,8%. 

Hạn chế : 

Tuy nhiên nhìn vào toàn cảnh bức tranh ngành chè VN , công tác đầu tư phát triển giống chè vẫn còn nhiều điều tồn tại. Việc đổi mới giống chè là cần thiết nhưng không dễ dàng vì chè là một cây lâu năm đòi hỏi vốn đầu tư rất lớn. Trong khi đó, nhiều tỉnh trồng chè của ta còn nghèo, không đủ vốn để đầu tư choi giống chè mới . Nhà nước đã có chính sách trợ giá cho giống bầu chè cánh 50% cho hộ sản xuất nhưng mới chỉ tập trung ở một số mô hình thí điểm, chưa đáp ứng được phần nào nhu cầu đầu tư phát triển chè trong cả nước. 

Ngoài ra, trong thời gian qua,  ngành chè cũng đã đầu tư nhập một số giống chè mới có chi phí rất lớn nhưng khi trồng khảo nghiệm lại không thích hợp với điều kiện sinh thái và dây chuyền thiết bị của VN. Trong khi nguồn vốn đầu tư cho ngành chè là hạn hẹp, thì đây quả là một sự lãng phí lớn. Kết quả là trong giai đoạn hiện nay số các vườn chè là giống trung du và giống chè Shan ( 83,8% ), nhiều giống lẫn tạp làm các nương chè thoái hoá, biến chất.

Bảng 2.8: Hiện trạng giống chè qua các giai đoạn.

	Thời kì
	Cơ cấu giống (%)

	
	Trung du
	Shan
	PH 1
	Giống khác

	1969-1970
	70
	25
	Giám định
	5

	1970-1990
	59
	27
	12
	2

	1990-2000
	54.5
	29
	13
	3.5

	2000-2002
	52
	31
	11
	6


Nguồn : Trung tâm Giống và tư vấn đầu tư phát triển chè - Hiệp Hội Chè VN.

Để đạt mục tiêu từ nay đến 2010, cả nước có 30 - 50% tỷ lệ chè giống mới, 50% chè có chất lượng cao, Hiệp hội Chè Việt nam mà trọng tâm là Trung tâm Giống và tư vấn đầu tư phát triển chè cần phối hợp với các Bộ, Ban, Ngành chức năng đưa ra những chính sách hữu hiệu nhằm đầu tư phát triển giống chè trong thời gian sắp tới.
2.2.4.2. Đầu tư cho công tác nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học

Hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong ngành chè đã có mặt ở nước ta từ rất sớm với sự ra đời của Trại nghiên cứu chè Phú Hộ (năm1918). Trải qua hàng chục năm trưởng thành và phát triển, hoạt động nghiên cứu KHKT đã đóng góp một phần không nhỏ tạo điều kiện tốt để nâng cao hiệu quả của đầu tư sản xuất chè VN.

Sự ra đời của hàng loạt các công trình nghiên cứu có giá trị là kết quả tất yếu của quá trình đầu tư có trọng điểm của ngành chè cho công tác nghiên cứu khoa học, từ đầu tư cho thiết bị nghiên cứu, nhà xưởng, trung tâm thí nghiệm, đầu tư xây dựng các vườn ươm, các mô hình thí điểm, nhập nội các máy móc đo lường, xử lý trình độ cao của thế giới, đến công tác đào đạo đội ngũ cán bộ, chuyên viên nghiên cứu phục vụ cho hàng loạt các cơ sở nghiên cứu thực nghiệm trong cả nước. Năm 1997, Viện Nghiên cứu chè thuộc TCTy Chè VN được thành lập thay cho trạm nghiên cứu chè Phú Hộ - trở thành trung tâm nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật hàng đầu trong cả nước. Năm 1998, Viện đã đầu tư thay thế 3 thiết bị thử lọc dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong chè của Liên Xô cũ bằng hệ thống kiểm nghiệm và xử lý hoá chất tiên tiến của Bỉ với vốn đầu tư là 5 triệu USD. Năm 2000, Viện đã được Chính phủ cấp vốn đầu tư xây dựng thêm 2 nhà thí nghiệm sản xuất túi bọc chè an toàn Cozy không thấm nước. Cùng năm đó, Viện cũng đã đầu tư nghiên cứu thử nghiệm thành công sản xuất chè theo công nghệ CTC trên dây chuyền sản xuất của ấn Độ. Năm 2002, ngành chè đã đầu tư trang bị cho Viện Nghiên cứu 1 hệ thống máy siêu vi tính hiện đại, tốc độ xử lý hàng nghìn MGB, phục vụ cho công tác nghiên cứu thị trường và xử lý các thông tin về giá. Cùng với sự ra đời của Trung tâm giống chè và tư vấn đầu tư phát triển thuộc Hiệp hội chè VN, Viện Nghiên cứu đang ngày càng khẳng định vai trò là cánh chim đầu đàn trong công tác nghiên cứu khoa học. Trong giai đoạn 1999 - 2003, tổng nguồn vốn đầu tư cho các dự án nghiên cứu của Viện lên tới 1,321 tỷ đồng, trong đó 896 triệu là kinh phí các công trình phục vụ TCty  Chè và 425 triệu là kinh phí của các đề tài cấp bộ, ngành trên phạm vi toàn quốc(Phụ lục 1). 

Trong những năm qua, công tác nghiên cứu những tiến bộ KHKT đã được ứng dụng vào các lĩnh vực sản xuất nguyên liệu - chế biến công nghiệp - thị trường tiêu thụ. Đã có rất nhiều công trình thành công, mang giá trị thực tiễn lớn như dự án lai tạo giống DH1 có năng suất cao với giống Đại Bạch Trà chất lượng cao của Trung Quốc. Hai giống mới ra đời LDP1, LDP 2 đã kết hợp được 2 yếu tố trên, thích nghi với nhiều vùng khí hậu và cho đến nay được Nhà nước công nhận là giống quốc gia. Một đóng góp quan trọng khác là: thử nghiệm thành công phương pháp giâm cành thay thế phương pháp cổ truyền trồng chè bằng hạt, giá thành thấp hơn lại có hiệu quả nhân giống cao. Trong công nghệ chế biến, trên cơ sở nghiên cứu đặc tính sinh hoá , Viện đã xây dựng và từng bước cải thiện quy trình chề biến chè đen thích ứng với điều kiện nguyên liệu trong nước, góp phần nâng cao chất lượng chè đen xuất khẩu. Đó mới chỉ là một vài ví dụ tiêu biểu trong những đóng góp của hoạt động đầu tư vào nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ KHKT ngành chè VN.

 Mặt khác, trên thực tế, cũng phải thừa nhận rằng trong giai đoạn phát triển vừa qua, công tác đầu tư cho nghiên cứu khoa học còn thiếu và yếu, chưa đáp ứng được nhu cầu mà thực tiễn đòi hỏi. Cả nước chỉ có mỗi một Viện nghiên cứu Chè có đủ điều kiện làm công tác nghiên cứu, khảo nghiệm. Tuy nhiên, nguồn vốn hỗ trợ cho Viện cũng rất khó khăn do ngân sách hạn hẹp. Vốn đầu tư chỉ có thể tập trung vào một số máy móc thiết bị mà không thể đầu tư một cách đồng bộ, có hệ thống. Hơn nữa, sự nhận thức của Viện trước một số vấn đề còn yếu và chậm. Khi thời cơ đã đi qua song rất nhiều công trình vẫn còn đang trong thời kỳ “thai nghén”, làm cho ngành chè không có phản ứng kịp trước những biến động của thị trường.

 Trước xu thế mở cửa và hội nhập, vai trò của KHKT ngày càng quan trọng, tạo thế nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm chè VN trên thương trường quốc tế. Do vậy, hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong thực tiễn là một nội dung cần được đầu tư trọng điểm, tiến tới đưa ngành chè VN tiến lên công nghiệp hoá - hiện đại hoá.

2.3. Tình hình đầu tư cho công nghiệp  chế biến chè

Chế biến là khâu trung gian giữa sản xuất nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm. Đầu tư công nghệ chế biến góp một phần quan trọng đưa sản phẩm chè VN đến với thị trường và đông đảo công chúng thưởng thức. Hơn nữa, các nhà máy và cơ sở chế biến chè phần lớn gắn liền với vùng nguyên liệu hình thành các công ty sản xuất chế biến chè. Các công ty này hầu hết đóng ở các tỉnh trung du, miền núi là chỗ dựa tin cậy cho bà con các dân tộc. ở đâu có nhà máy, ở đó sẽ hình thành nên các trung tâm kinh tế - văn hoá trên địa bàn, giúp bà con có cuộc sống ổn định, đời sống vật chất tinh thần được nâng cao. Các nhà máy chế biến chè được đầu tư xây dựng tại các bản làng của các tỉnh trung du miền núi là hiện thực sinh động của chương trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, đưa ánh sáng văn minh về với các bản làng xa xôi.

2.3.1. Đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến công nghiệp.

Sau gần 50 năm hình thành và phát triển, công tác đầu tư  phát triển ngành công nghiệp chế biến chè VN đã có bước tiến vượt bậc, từ chỗ chỉ có một vài cơ sở chế biến cũ thời Pháp đã bị hư hỏng và xuống cấp không thể sản xuất được. Năm 1957, nhờ sự giúp đỡ của Liên Xô, cả nước đã đầu tư xây dựng nhà máy đầu tiên tại Phú Thọ với công suất 35 tấn búp tươi / ngày, chuyên sản xuất chè đen phục vụ cho thị trường xuất khẩu. Đến nay, ngành chè đã đầu tư xây dựng một lượng lớn các nhà máy chế biến có công suất vừa và nhỏ đến công suất lớn , đang ngày đêm hoạt động để sản xuất ra các mặt hàng có chất lượng cao, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng.

Năm 2001 được coi là năm khởi sắc của ngành chè VN với sự ra đời của hàng loạt của các nhà máy chế biến trong cả nước như: Đầu tư xây dựng nhà máy chè 20/4 thuộc công ty chè Nghệ An công suất 12 tấn búp tươi / ngày, với tổng vốn đầu tư 17,6 tỷ đồng, dự án đầu tư xây dựng nhà máy chè Liên Sơn - Yên Bái, dự án đầu tư 30 tỷ đồng mở rộng nhà máy chè Cổ Loa, đầu tư xưởng chè hưởng Hải Phòng.

Đặc biệt năm 2001 cũng là năm đánh dấu sự ra đời của dự án đầu tư xây dựng nhà máy chè Văn Hán với tổng vốn đầu tư 10 triệu USD, góp phần giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động ở Thanh Sơn - Vĩnh Phúc. Đây là năm mà ngành chè đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản cho CNCB.

Trên đà phát triển đó, năm 2002, dự án xây dựng nhà máy chè Hà Tĩnh ra đời cùng hàng loạt các nhà máy chế biến công suất vừa và nhỏ do các địa phương quản lý, dẫn đến tổng vốn đầu tư trong năm này lên đến 67 tỷ đồng, tăng 3,2% so với kế hoạch đặt ra.

Tuy nhiên, bước sang năm 2003, ngành chè VN gặp phải khó khăn do khủng hoảng thị trường, số lượng đầu tư  xây dựng các nhà máy chè mới không tăng, chủ yếu vẫn là các công trình dở dang của năm trước chuyển sang. Kế hoạch vốn đầu tư cho xây dựng cơ bản năm 2003 là 50,2 tỷ đồng nhưng thực tế chỉ đạt 20 tỷ đồng. Nguyên nhân của tình trạng trên là do các dự án đầu tư CN thường là các dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp nhà máy. Cho nên, việc triển khai đầu tư thường chậm, nhiều dự án phải mất nhiều năm mới tiến hành thực hiện được. Mặt khác, các dự án này thường có quy mô vốn lớn, do đó một dự án không thực hiện được sẽ làm giảm một lượng lớn vốn đầu tư thực hiện. Việc đánh giá hiệu quả đầu tư trong CNCB cũng tương đối khó, bởi các dự án CN thường đòi hỏi một thời gian dài mới phát huy hiệu quả. Nhưng nhìn vào sự chuyển biến tích cực của ngành chè những năm gần đây cho thấy sự đóng góp của CNCB vào sự tăng trưởng tiến bộ của ngành chè VN quả thật là không nhỏ.

Tính đến năm 2003, cả nước có 613 doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ. Trong đó có 133 nhà máy và xưởng chế biến có công suất từ 6 tấn / ngày trở lên, có 125 nhà máy chế biến chè búp tươi với tổng công suất 1.436 tấn búp tươi / ngày. Ngoài ra còn có khoảng hàng trăm xưởng chế biến thủ công bán cơ giới và hàng vạn lò chế biến thủ công cả chè xanh và chè đen. Trong tổng số 133 nhà máy trên, chế biến theo công nghệ CTC tổng công suất 150 tấn tươi/ ngày tương đương 5.000 tấn khô / năm, chiếm 10,4%. Có 23 nhà máy chế biến chè xanh theo công nghệ của Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản với công suất 234 tấn tươi / ngày, tương đương 7.100 tấn khô/ năm, chiếm 16,3%. Còn lại là 103 nhà máy chế biến chè đen theo công nghệ OTD tổng công suất 1.052 tấn / ngày, tương đương 38.000 tấn khô/ năm, chiếm 73,3% tổng công suất CBCN. Để đạt được kết quả này là một sự phấn đấu liên tục của ngành chè VN trong thời gian qua.

Tuy nhiên đánh giá một cách nghiêm túc quá trình đầu tư vào công nghệ chế biến chè VN còn bộc lộ một số nhược điểm sau:

( Trừ một số xưởng chế biến có công suất vừa và nhỏ ra, số còn lại đã đầu tư xây dựng với công suất 16 -18 tấn / ngày, các nhà máy có công suất từ 32 - 48 tấn búp tươi / ngày là quá lớn, không phù hợp với đặc điểm của ngành chè.  Bởi lẽ để đáp ứng đủ nguyên liệu cho các nhà máy trên hoạt động, với năng suất bình quân 4,5 tấn/ ha như hiện nay thì cần diện tích chè 3000 - 4000 ha. Trong điều kiện miền núi trung du thì diện tích phải trải rộng ra trên một vùng lãnh thổ rộng lớn, khoảng cách chuyên chở từ nơi thu hái về nhà máy rất xa, gây ôi , ngốt búp chè, làm ảnh hưởng chất lượng sản phẩm, chi phí sản xuất cũng lớn. Mặt khác, việc phân bố trên diện tích qúa lớn như vậy khiến cho khả năng quản lý và giám sát của chủ đầu tư là rất khó khăn. Điều này cũng tạo ra sự chênh lệch rất lớn về yếu tố xã hội giữa các trung tâm công nghiệp và các vùng trồng chè xa trung tâm trong bối cảnh trung du miền núi hiện nay.

( Bên cạnh đó, đầu tư xây dựng quá nhiều các nhà máy thuộc mọi thành phần kinh tế với tốc độ cao và trong thời gian ngắn gần đây đã khiến cho các cuộc cạnh tranh mua nguyên liệu càng diễn ra gay gắt. Nông dân thì đẩy giá chè lên cao và thu hái không đúng kỹ thuật. Giá chè loại C - D thường chỉ là 1600 -1700 đ/kg, thì cuối năm 2002 nó đã bị đẩy lên tới 2500-3000 ®/ kg với phẩm cấp không xác định rõ ràng. Tình hình các doanh nghiệp tự chủ động nguyên liệu là rất hiếm. TCty  có sản lượng nguyên liệu tự sản xuất chiếm 49,7% , mua ngoài chiếm 50,3%. Tính bình quân các doanh nghiệp có nguồn nguyên liệu tại chỗ chỉ chiếm 37,2% sản lượng, còn 62,8% sản lượng thu mua nguyên liệu trôi nổi trên thị trường. Điều này gây khó khăn rất lớn cho các nhà máy khi đầu tư xây dựng đã không gắn chế biến công nghiệp với đầu tư vùng nguyên liệu và không ký hợp đồng tiêu thụ với người trồng chè. Tuy nhiên, ngay cả với những nhà máy đầu tư quy mô lớn vào vùng chuyên canh chè cũng lâm vào tình trạng thiếu nguyên liệu; do hàng loạt nhà máy mini mọc lên ở các vùng chè sẵn sàng “tranh mua tranh bán” miễn là có lợi. Chính quyền các tỉnh chỉ nghĩ đơn giản là càng đầu tư xây dựng nhiều nhà máy, nông dân trồng chè càng sớm xoá đói, giảm nghèo, có điều kiện nâng cao đời sống. Nay nhiều nhà máy loại đó bị phá sản vì đầu tư không hợp lý, chính quyền coi như không có trách nhiệm, vườn chè phát triển vô kế hoạch, không có đầu ra, chính quyền cũng bó tay. 

Bảng 2.9: Dự án đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến chè.
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                                                       Nguồn: TCTy  Chè VN.

Theo số liệu điều tra tại 3 huyện Thanh Ba, Hạ Hoà, Đoan Hùng thuộc tỉnh Phú Thọ, trước đây chỉ có 3 nhà máy thuộc TCty Chè VN hoạt động, đó là nhà máy chè Phú Thọ, Hạ Hoà và Đoan Hùng. Từ năm 1995, các Cty này lần lượt được TCTy đưa vào liên doanh với tập đoàn SIPEF của Vương quốc Bỉ thành Cty liên doanh chè Phú Bền. Trong dự án đầu tư dược Bộ Kế hoạch Đầu tư phê duyệt thì Cty liên doanh sẽ được cung cấp nguyên liệu chè búp tươi cho chế biến với toàn bộ vùng chè 3 huyện trên. Vì vậy, thời gian qua, Cty đã đầu tư máy móc thiết bị hiện đại với công suất gấp 3 lần công suất của cả 3 nhà máy trước đây, nhà xưởng khang trang đạt tiêu chuẩn quốc tế với chi phí đầu tư rất lớn. Vậy mà đến nay trên địa bàn của 3 huyện này đã có tới 37 nhà máy chế biến do các doanh nghiệp tư nhân đầu tư với tổng công suất chế biến lên tới 89.000 tấn búp tươi / năm. Trong đó huyện Thanh Ba có 11 cơ sở chế biến, huyện Hạ Hoà có 12 cơ sở chế biến, huyện Đoan hùng có 15 cơ sở chế biến. Khả năng cung cấp của 3 huyện hiện nay chỉ đạt 19.527 tấn / năm, bằng 21,9% công suất chế biến của các nhà máy. Đây là sự bất hợp lý vô cùng lớn. Cạnh tranh gay gắt, phẩm cấp nguyên liệu giảm xuống chỉ còn loại C và D. Nhà đầu tư Bỉ làm ăn điêu đứng và phải tự bù lỗ để duy trì hoạt động. Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ vẫn chưa giải quyết được những bất hợp lý này.

Kết quả của quá trình đầu tư dàn trải không theo quy hoạch đã dẫn đến giá thành sản phẩm tăng cao, trong khi chất lượng lại giảm sút, mặt hàng chè Việt nam thiếu sức cạnh tranh, mất uy tín rất nhiều với thị trường, ngay cả thị trường “dễ tính” nhất là Trung Quốc, hàng cũng bị trả lại phần lớn. Đồng vốn đầu tư thì không thu hồi được. tình trạng này đã khiến nản lòng các nhà đầu tư và hiện tượng “lỗ hổng đầu tư” như năm 2003 là một điều tất nhiên.

( Ngoài ra, trong kế hoạch đầu tư trước đây, ta đã có chủ trương đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến với công suất lớn, đặt tại các vùng chè với các nông trường cung cấp nguyên liệu và các HTX làm vệ tinh xung quanh. Song thực tế cho thấy , hiệu quả đầu tư và quản lý kinh tế của nó là không cao và ngày càng đặt ra nhiều bất cập, cần khắc phục càng sớm càng tốt vì vùng nguyên liệu nằm cách xa nhà máy chế biến hàng chục km làm cho việc vận chuyển nguyên liệu về nơi chế biến phải chịu chi phí lớn và đặc biệt là nguyên liệu không còn tươi, nếu thời tiết nóng sẽ bị ôi ngốt, ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng chè thành phẩm. Mặt khác, việc phát triển như vậy kéo theo hiện tượng lẫn loại trong phân cấp nguyên liệu, sản phẩm sản xuất ra khó xác định được tiêu chuẩn chất lượng, dễ bị ép giá trên thị trường.

( Một thực tế ở đất nước ta hiện nay là mỗi thị trường có những đặc tính khác nhau, giống chè cũng khác nhau. Vì lẽ đó mà chất lượng chè búp cũng khác nhau. Có vùng chè ngon nổi tiếng như Bắc Thái, nhưng cũng vẫn cây chè ấy nếu đem trồng ở nơi khác thì lại cho chất lượng không được như vậy. Tình trạng không đủ nguyên liệu đã buộc các nhà chế biến mua vội mua vàng hàng tấn nguyên liệu ở nhiều vùng khác nhau, đấu trộn rồi chế biến sản phẩm. Lại thêm trong quá trình chế biến, đầu tư thiếu đồng bộ hệ thống nhà kho bảo quản chất lượng sản phẩm cũng kém dẫn đến sản phẩm sản xuất ra không đồng đều về ngoại hình và nội chất. Nét đặc trưng của sản phẩm biến mất và người tiêu dùng không dễ chấp nhận.

( Nhược điểm trong quá trình thi công xây dựng cũng biểu lộ rõ khi việc đầu tư vốn không tập trung, thiếu hệ thống, thời gian thi công vẫn kéo dài, vượt lên 2 -3 lần so với thời gian dự kiến trong Báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt. Ví dụ: Nhà máy chè Tuyên Quang khởi công năm 1993, hoàn thành năm 1996 (kế hoach là 1 năm). Nhà máy chè Anh Sơn, Bãi Tranh khởi công năm 1991, hoàn thành năm 1995 và tiến hành sửa chữa ngay khi bước vào năm 1996 - năm hoạt động đầu tiên việc thi công kéo dài như vậy dẫn đến thời gian đưa máy móc thiết bị vào hoạt động chậm, không thể thực hiện khấu hao tài sản cố định theo đúng yêu cầu, hiệu quả đầu tư rất kém. Kết cấu kiến trúc của nhà máy cũng hết sức nặng nề, không phù hợp với điều kiện khí hậu VN. Chất lượng thi công các công trình lại không cao, các công trình rất nhanh bị xuống cấp, đòi hỏi phải thường xuyên sửa chữa nhỏ, lớn; điều kiện VSCN kém, không đáp ứng yêu cầu của một nhà máy thực phẩm.

Hơn nữa, tỷ lệ vốn đầu tư 70% cho xây lắp, 30% cho thiết bị là không hợp lý. Trong điều kiện của cuộc cách mạng KHKT hiện nay, với những máy móc tiên tiến và hiện dại thì tỷ lệ giá thành phải đảo lại: 30% cho xây lắp và 70% cho máy móc thiết bị mới hợp lý, mới đảm bảo đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nhằm bán được giá cao, thu lợi nhuận lớn.

( Hoạt động đầu tư xây dựng cũng chưa được thực hiện một cách toàn diện. Các công trình phụ trợ như vườn hoa, cây cảnh và các hạng mục công trình mang tính chất trang trí làm tăng vẻ đẹp của nhà máy, tạo ra không gian vui mắt, làm giảm bớt sự căng thẳng thần kinh người lao động sau mỗi ca làm việc và trong giờ giải lao thường bị cắt xén hoặc bỏ đi. Do đó, hầu hết các nhà máy chế biến và xí nghiệp đều rất khô khan, lộn xộn không nề nếp, không có mỹ quan công nghiệp. điều đó ảnh hưởng lớn đến tâm lý người công nhân trong lao động sản xuất và giữ gìn vệ sinh trong nhà máy.

2.3.2. Đầu tư cho công nghệ chế biến chè

Vài năm gần đây, nhất là các năm 2000 -2003, nhiều sản phẩm mới mang xuất xứ ở các vùng chè trồng mọi miền đất nước đã liên tiếp xuất hiện, đặc biệt là các sản phẩm chất lượng cao như: Shan, Trúc Thanh, các loại chè nhài - sen của công ty Cát Thịnh, chè Mỹ Lâm, Sông Lô, Rồng Vàng, một số loại chè Mộc Châu mới, chè Cổ Loa, Bắc Sơn. Đặc biệt là các loại chè nhúng hoa quả của TCT Chè VN khá đa dạng: dâu, ngâu, sói, đào, xoài; chè Bảo Thọ.. . Trong tổng sản phẩm xuất khẩu năm 2003: 68.217 tấn (kim ngạch xuất khẩu đạt 78,4 triệu USD) phần lớn đã qua xử lý của CNCB với các loại hình khác nhau, trong đó có nhiều loại công nghệ tiên tiến trên Thế giới hiện nay. Điều này chứng minh xu thế không thể đảo ngược của tiến trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá hoạt động đầu tư phát triển công nghệ chế biến chè VN.

2.3.2.1. Đầu tư cho công nghệ chế biến chè đen 

Nhà máy chè Thanh Ba ( năm 1957) là nhà máy được đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất theo công nghệ OTD (Orthodox) của Liên Xô và chuyên sản xuất các mặt hàng xuất khẩu phục vụ cho thị trường Đông Âu, và tính đến đầu thập kỉ 90, toàn ngành có 30 nhà máy chế biến hiện đại nằm ở trung tâm các vùng chè lớn. Trong đó có 26 nhà máy lắp đặt thiết bị OTD quy mô công suất từ 13,5 tấn, 24 tấn, 36 và 42 tấn búp tươi/ ngày. Đến nay, thiết bị này đều đã cũ, sữa chữa nhiều với các thiết bị thay thế trong nước nên đã bộc lộ một số nhược điểm : 

- Trước hết, các dây chuyền theo công nghệ OTD đều rất cồng kềnh, chiếm diện tích lớn, khả năng cơ giới hoá và tự động hoá trong toàn dây chuyền thấp. Thiếu các thiết bị cân, đong, đo, đếm tự động để thông báo các thông số về độ ẩm, nhiệt độ trong phòng. Các thiết bị tiêu tốn quá nhiều điện năng làm chi phí tăng cao.

- Hệ thống chống bụi, hút bụi của nhà máy kém, chất lượng VSCN của ta còn thấp, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. 

- Đối với các cơ sở chế biến cơ khí và nửa cơ khí có công suất nhỏ ở khu vực do địa phương quản lý, việc đầu tư thiết bị không hoàn thiện lại hư hỏng nặng nên chỉ sản xuất bán thành phẩm, còn nơi nào sản xuất thành phẩm thì chất lượng rất kém.

Chính vì vậy sản phẩm VN trong thời kì này chỉ sản xuất đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất sang thị trường Đông Âu - một thị trường tương đối dễ tính - dưới hình thức trả nợ. 

Thực trạng đó đòi hỏi ngành chè phải có bước đi đúng đắn và kịp thời đáp ứng với nhu cầu của kinh tế thị trường. Các nhà máy chè VN đã đầu tư một cách mạnh mẽ để nâng cao thiết bị, thực hiện cơ khí hoá và tự động hoá nhiều hơn trong dây chuyền sản xuất. Đầu tư máy móc đạt tiêu chuẩn, sản xuất đúng quy trình, thực hiện nghiêm túc vệ sinh an toàn thực phẩm là điều kiện bắt buộc đối với các nhà máy công nghiệp. Năm 1998, TCTy đã cho phép một số đơn vị được dùng vốn KTCB, quỹ đầu tư phát triển để đầu tư mở rộng, nâng cấp các thiết bị nhà xưởng. Công ty chè Đoan Hùng được đầu tư thêm một máy sấy, một máy sàng; Cty chè Phú Sơn đầu tư thêm một máy sàng; Cty chè Trần Phú sử dụng 3,6 tỷ để đầu tư nâng cấp nhà xưởng trong 3 năm kể từ cuối năm 1997. TCTy chè đã  chỉ đạo các đơn vị sửa chữa tập trung và chủ động về phụ tùng thay thế, khồng để tình trạng chờ phụ tùng nhập hoặc để máy hỏng như  trước.

Năm 2002, ngành chè VN đã có những tiến bộ trong đầu tư nâng cấp một số khâu của quá trình chế biến như:

( Trong khâu làm héo chè: TCty đã thay việc làm héo chè trên sân bằng đầu tư cho phương pháp dùng màng, hốc héo và giàn làm nhiều tầng, vừa tiết kiệm được chi phí vừa đảm bảo chất lượng theo yêu cầu. Đồng thời TCty cũng chỉ đạo Cty cơ khí đầu tư chế tạo thành công hệ thống Monoray cho khâu héo và tiếp liệu cho máy vò, hệ thống gạt phẳng chè trong máy sấy theo thiết bị hiện đại của ấn Độ.

 ( Trong công đoạn vò chè và lên men : Một loạt các nhà máy chè đã đầu tư cải tạo hệ thống nhà xưởng, đầu tư thiết bị phun ẩm. Điểm nổi bật trong giai đoạn này là đã đầu tư thay thế hệ thống phun ẩm bép bằng hệ thống phun ẩm đĩa, không những tạo độ ẩm không khí thích hợp mà còn đảm bảo được vệ sinh. 

( Năm 2002, TCty Chè VN đầu tư lắp đặt hệ thống điều khiển nhiệt tự động trong phòng sấy chè. Nhờ hệ thống này, nhiệt độ sấy luôn được đảm bảo ở một mức nhất định, tránh tình trạng khê khét.

( Hệ thống phân loại chè: để sản phẩm không bị lẫn loại. Ngoài ra, để khắc phục  nhược điểm chè VN khi hái bị nát vụn, các Cty này cũng đã đầu tư máy cắt cán ba trục thay thế cho các phương tiện trước đây. 

Trước yêu cầu của thị trường đòi hỏi sản phẩm chè chất lượng cao, hương vị đặc trưng và nhất là đảm bảo yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm; cùng với quá trình đầu tư đổi mới công nghệ chế biến chè đen theo công nghệ Orthodox (OTD),  ngành chè  đã đầu tư nhập dây chuyền chế biến chè đen theo công nghệ CTC  ( Crushing - Tearing - Curling) của ấn Độ vào năm 1990.( Xem phụ lục 4). Đến nay, thiết bị này chỉ hoạt động có hiệu quả ở nông trường Tô Hiệu ( Sơn La ), sản phẩm chế biến ra xuất khẩu cho ấn Độ và Đài Loan. Năm 1995, nhập 2 dây chuyền chế biến chè đen theo thiết bị song đôi của ấn độ ( 70% OTD - 30% CTC ). Tổng công suất 24 tấn/ ngày đang được vận hành tại Long Phú ( Hoà Bình ), Hàm Yên ( Tuyên Quang ). Năm 1997, liên doanh chè Phú Bền( Phú Thọ) đầu tư  mua 3 dây chuyền CTC của ấn Độ, với công suất 60 tấn / ngày. Năm 1998, đầu tư nhập thêm dây chuyền Hạ Hoà với tổng công suất 30 tấn / ngày, những dây truyền này được trang bị hiện đại, đồng bộ, hoạt động tốt và đến nay cho sản phẩm xuất khẩu có giá trị cao.

Nhìn chung ngành chè trong những năm qua đã có bước chuyển mình tích cực trong đầu tư công nghệ chế biến. Song thực tế, không có một nhà máy chế biến nào được đầu tư một cách đồng bộ, có hệ thống một cách khoa học. Trong 88 nhà máy chế biến chè đen, thì có 70 nhà máy chế biến 100% công nghệ OTD, còn lại là chế biến chè CTC và OTD, chỉ trừ 2 dây chuyền liên doanh giữa Bỉ và VINATEA chế biến chè  theo hoàn toàn công nghệ CTC. Tình trạng này gây khó khăn trong quản lý và trong các quá trình chế biến. Đây chính là hệ quả của việc đầu tư không đồng bộ, ít kinh nghiệm và trình độ hạn chế của cán bộ quản lý trong ngành chè. 

Ngoài ra còn có nhiều xưởng chè mi-ni nằm rải rác ở các vùng chế biến chè đen để xuất khẩu. Những xưởng này không hợp vệ sinh và diện tích mặt bằng bị hạn chế. Hầu hết các xưởng này việc đầu tư máy móc thiết bị còn thiếu và yếu, sản phẩm là những loại chè cánh to, kém xoăn mà ta gọi là chè OPA. Chất lượng sản phẩm thường có sự khác nhau giữa cơ sở này với cơ sở khác, thậm chí cùng một cơ sở nhưng lại khác nhau. Do đó, các sản phẩm này thường được tái chế tại các nhà máy của VINATEA và LADOTEA bằng những công nghệ chế biến địa phương.

2.3.2.2. Đối với công nghệ chế biến chè xanh

Đa phần được chế biến theo công nghệ cổ truyền, một phần theo công nghệ của Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Các máy sản xuất chè xanh được đầu tư chủ yếu theo thiết bị Trung Quốc với quy mô 8 tấn tươi/ ngày trở xuống. Mấy năm gần đây với hình thức liên doanh hợp tác với nước ngoài đã đầu tư được dây chuyền chế biến chè xanh công nghệ tiên tiến của Nhật Bản tại công ty chè Sông Cầu (Thái Nguyên), của Đài Loan tại công ty chè Mộc Châu và công ty Chính Nhân (Ba Vì). Ngoài ra còn có khoảng 12.000 xưởng chế biến của hộ gia đình chế biến bằng các công cụ lạc hậu với một số thiết bị cơ bản.( Phụ lục 5)

Nói chung chè xanh chất lượng còn thấp, chủ yếu là do giống chè và phương pháp chế biến kém. Có thể chè bị nhiễm kim loại nặng do sử dụng các guồng quay chất lượng thấp. Hơn nữa, các lò của các xưởng chế biến này được đầu tư thiết kế và xây dựng kém, từ đó có thể gây nên chè bị khói từ các rơm rạ dùng để đốt lò. Do có khó khăn về tài chính nên phần lớn các xưởng chế biến không đầu tư cho máy vò nên phải vò bằng tay. Việc quản lý về nhiệt độ và thời gian là đặc biệt quan trọng để kiểm soát sự thay đổi về hoá học trong quá trình chế biến.

Vật liệu bao bì hiện nay thường sử dụng loại PP là không thích hợp để đựng chè bởi vì nó gây nên hiện tượng đổ mồ hôi và gây mốc. Ngoài ra không đầu tư chế biến đồng bộ về thiết bị sản xuất, về quản lý thời gian và nhiệt độ sấy nên chất lượng sản phẩm cuối cùng của các nhà máy cũng rất khác nhau, gây khó khăn cho người tiêu dùng.

2.3.3. Đầu tư cho hệ thống kiểm tra chất lượng sản phẩm

Một trong những nguyên nhân khiến cho mặt hàng chè Việt Nam thiếu sức cạnh tranh trên thị trường thế giới, đó là sản phẩm chè không đảm bảo chất lượng, dư lượng thuốc trừ sâu, hoá chất, tạp chất vô cơ.. . còn tồn đọng nhiều trong chè, vì các qui trình canh tác chè đa số vẫn sử dụng phân bón vô cơ; còn sản xuất chè hữu cơ mới đang trong quá trình thử nghiệm tại Việt Nam, chính vì vậy, sản phẩm chè Việt Nam không đạt tiêu chuẩn về Vệ sinh An toàn Thực phẩm của EU, Mỹ.. nên không được khách hàng khó tính chấp nhận, khó vào được thị trường của các nước này. Trong khi đó, sản xuất chè của nước ta chủ yếu là để xuất khẩu ( chiếm 80% sản lượng), nên thị trường là vấn đề quan trọng, song do chất lượng thấp, giá cả hạ, sản phẩm chè chỉ được các nước mua về tái chế lại, nhưng dưới nhãn hiệu khác. Đứng trước những thách thức này, ngành chè đã phải tìm ra những biện pháp mới, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm trên thị trường. Một trong những biện pháp đó là hoạt động đầu tư  cho hệ thống kiểm tra chất lượng sản phẩm, nhằm mục đích không để lọt những sản phẩm chưa đạt tiêu chuẩn chất lượng ra thị trường.

Chất lượng là hệ quả của cả một quá trình thực hiện nghiêm chỉnh các qui trình kỹ thuật, qui trình công nghệ từ khâu sản xuất nguyên liệu đến khâu tiêu thụ sản phẩm. Do vậy, các biện pháp kiểm soát về chất lượng đã được thực hiện ngay từ công đoạn canh tác chè, bao gồm từ  công việc bón phân đủ liều lượng và cân đối; áp dụng phương pháp phòng trừ dịch hại IPM; tưới nước bằng dàn phun, chỉnh trang kho tàng, thiết lập mạng lưới nông vụ, xây dựng hệ thống KCS và vệ sinh công nghiệp; nghiêm cấm việc vi phạm các qui trình công nghệ trong chế biến, trong các công đoạn héo, vò, sàng, sấy; trong các khâu bao bì, đóng gói, kho tàng bảo quản và vân chuyển.

Đối với những sản phẩm đồ uống như chè, vốn rất tinh tế phức tạp, có tác động trức tiếp của con người, thì việc kiểm soát chất lượng là một qui định bắt buộc. Hệ thống KCS trong công nghiệp chế biến là một phần trong qui trình công nghệ và thuộc phạm vi nhà máy quản lý và thực hiện. Trong những năm qua, một số cơ sở sản xuất như nhà máy chè Mộc Châu, Công ty cổ phần ( viết tắt Cty CP ) chè Quân Chu, Cty CP chè Kim Anh, Cty liên doanh Phú Đa, Phú Bền.. . đã đầu tư thành công hệ thống KCS và hoạt động có hiệu quả. ở mỗi Cty có một phòng ban riêng, đảm nhiệm chức năng KCS ngay từ khâu nhập nguyên liệu, kiểm tra, phân loại chặt chẽ các lô chè nguyên liệu trước khi đưa vào các nhà máy chế biến, công khai các tiêu chuẩn nguyên liệu đầu vào và chỉ đưa vào chế biến những lô nguyên liệu đạt tiêu chuẩn qui định. Các Cty đã mua sắm các thiết bị KCS tiên tiến để phục vụ sản xuất như Cty Phú Bền, Sông Cầu đã đưa vào hệ thống thiết bị kiểm tra nhanh dư lượng thốc BVTV theo tiêu chuẩn của EU; Cty Kim Anh đã đưa vào sử dụng hệ thống phân tích hoá chất, theo tiêu chuẩn công nghệ VCI - Hoa Kỳ, hiện nay là đơn vị đầu tiên  và duy nhất ở Việt Nam được cấp bằng chứng chỉ Tiêu chuẩn chất lượng của EU; vốn đầu tư cho hệ thống này là hơn 200.000USD.

Trong các công đoạn chế biến, các Cty cũng đã đầu tư một số thiết bị nhằm kiểm tra mức hoạt động an toàn theo định mức của hệ thống chế biến như thiết bị sấy nhanh, đo độ ẩm trong chè, thiết bị đo lường nhiệt độ ở khâu sấy chè, hệ thống chổi quét nhằm loại bỏ những tàn dư phế phẩm trong giai đoạn lên men, phân loại; máy thử thuỷ phần nhanh nhằm đảm bảo thuỷ phần trong chè đóng gói bảo quản hoặc xuất khẩu.. .

[image: image20.wmf]N¨m 2000

Năm 2005

Năm 2010

81,692

104,000

104,000

70,192

92,500

104,000

4,550

2,800

0

4,23

6,1

7,5

297,600

490,000

665,000

66,000

108,000

147,000

42,000

78,000

110,000

60

120

200



Sản lượng búp tươi ( tấn)

Sản lượng chè khô ( tấn)

Sản lượng xuất khẩu (tấn)

Kim ngạch xuất khẩu (Triệu USD)

Tổng diện tích chè cả nước (ha)

Diện tích chè kinh doanh (ha)

Diện tích chè trồng mới (ha)

Năng suất bình quân (tấn tươi/ha)

Bảng 10:  Đầu tư cho hệ thống KCS ở một số Công ty chè Việt Nam

Nguồn : Trung tâm công nghệ và thiết bị tiên tiến. Hiệp hội chè Việt Nam

Song đánh giá một cách khách quan, so với các ngành khác, ngành chè có chậm hơn một bước trong việc đầu tư nâng cao chất lượng hệ thống KCS, gần đây mới áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 - phiên bản 2000.

Nguyên nhân là do cả yếu tố chủ quan và khách quan. Đại đa số các nhà máy chế biến đã lạc hậu, nên chưa được đầu tư dây chuyền sản xuất tự động hoá, việc kiểm tra chất lượng mang tính cảm quan kinh nghiệm,dễ dẫn tới những sai sót. Mặt khác, việc ĐTXD  hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế không chỉ đối mặt với những khó khăn về  thói quen, tập quán quản lý cũ, mà còn gặp khó khăn trong việc cải tạo, trang bị mới cơ sở vật chất để đủ điều kiện xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, vì thế chất lượng sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, thiếu thị trường tiêu thụ. Đứng trước thách thức này, nhiều doanh nghiệp đã đổi mơi tư duy, mạnh dạn đầu tư trang thiết bị mới để nâng cao chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Đi đầu trong lĩnh vực này là Cty chè Bắc Sơn ( Thái Nguyên); hiện nay, Cty đã ĐTXD  9001 - 2000 thành công và đưa cả hai hệ thống quản lý chất lượng theo HACCP và ISO phiên bản 2000  áp dụng vào sản xuất. Cty đã thực hiện  việc áp dụng điều kiện thực  hành sản xuất GMP; với các nhà máy xây dựng mới đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất tốt đồng bộ; đối với các nhà máy đang chế biến, Cty mạnh dạn đầu tư cải tạo nhà xưởng, nâng cấp các thiết bị để đáp ứng đựoc GMP. Đến nay, Cty đã sản xuất được lô hàng đầu tiên theo tiêu chuẩn HACCP và lập tức được thị trường EU chấp nhận. Đây là mô hình tốt, cần được nhân rộng ra những cơ sở khác trong toàn ngành. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng HACCP không những nâng cao chất lượng sản phẩm một cách ổn định, mà còn là điều kiện để mặt hàng chè Việt Nam hội nhập kinh tế khu vực và trên thế giới. Đặc biệt là khối Liên minh Châu Âu, Canađa, Uc, NiuDiLân, Nhật Bản, Bắc Mỹ.

2.4. Tình hình đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng

2.4.1.Đầu tư cho thuỷ lợi

Hệ thống thuỷ lợi là một trong 4 nhân tố chính quyết định năng suất và chất lượng chè nguyên liệu (giống, phân, cần,nước).Chính vì vậy, đầu tư thuỷ lợi nhằm tạo ra các hồ, đập để giữ ẩm cho đất trồng chè đóng một vai trò trọng yếu. Ngành chè đã lợi dụng điều kiện tự nhiên như hồ, suối, khe rãnh, đắp đập giữ nước, tạo ra các hồ treo trên đồi để chứa nước, chống xói mòn đất. Trong những năm qua, ngành chè đã đầu tư hàng trăm ha mặt nước giữ ẩm; tuy nhiên, mới chỉ đáp ứng được khoảng 1/3 so với nhu cầu.

Thời tiết, khí hậu Việt Nam, đặc biệt là vùng trung du, miền núi, chia làm hai mùa rõ rệt. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 với lượng mưa đạt 87 % cả năm; mùa khô từ tháng 10 đến tháng 5 năm sau lượng mưa chỉ là 23 %, cá biệt vào tháng 12, lượng mưa chỉ khoảng 0,5 % lượng mưa cả năm. Điều kiện khí hậu này đã ảnh hưởng rất lớn đến năng suất chè ( thậm chí có cây bị cằn cỗi, thoái hoá do thiếu nước). Vào mùa khô, sản lượng chè thu được  là không đáng kể, chiếm 10 % sản lượng chè cả năm; nếu có nước tưới thích hợp vào thời điểm này, thì cây chè sẽ cho thu hoạch cao hơn.

Trong thời kỳ kinh tế thị trường, người làm chè luôn tìm các biện pháp để tăng năng suất, đặc biệt là các biện pháp tăng hiệu quả cây chè. Nhiều Cty đã chủ động đầu tư cho nước tưới, thay đổi tập quán canh tác, dịch chuyển dân cơ cấu mùa vụ thu hoạch chè theo hướng có lợi nhất về mặt sử dụng và hiệu quả kinh tế.

Với phương thức canh tác cổ truyền, cây chè cho thu hoạch chủ yếu ở chính vụ, còn lúc trái vụ thì thu hoạch không đán kể. Tình trạng này dẫn việc lãng phí lao động ở những tháng không chính vụ và lao động quá căng thẳng ở những tháng chính vụ. Sản phẩm nhiều khi không thu hoạch và chế biến kịp, dẫn tới làm ẩu, ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm. Với sự chuyển dịch mùa vụ, đã tạo ra khối lượng sản phẩm đáng kể vào các vụ Đông Xuân, giải quyết được tình trạng lao động  nhàn rỗi  trong những tháng này và giảm bớt sự căng thẳng lao động trong những tháng mùa vụ. Đồng thời, chất lượng sản phẩm cũng được cải thiện hơn, do đất đai có đủ thời gian phân huỷ các chất hoá học độc hại đã sử dụng sau mỗi mùa vụ.

Hiện nay, đã có tới 22,4 % khối lượng chè  trong năm được sản xuất ở vụ Đông Xuân ( Thời điểm trước và sau Tết Nguyên Đán), là thời điểm nhu cầu dùng chè tăng lên, mà lượng chè trên thị trường lại khan hiếm ( do cung < cầu )dẫn tới giá bán 1 kg chè búp khô trong tháng này thường tăng gấp 2 - 3 lần so với giá bán trong năm. Như vậy về mặt hiệu quả đầu tư, nếu tăng khối lượng sản phẩm chè vụ Đông Xuân lên 50% thì giá trị sản lượng sẽ bằng tổng sản phâmr chè được sản xuất trong cả năm. Để thực hiện được điều này, thì cần đầu tư đầy đủ, có hệ thống vào công tác thuỷ lợi, đảm bảo cung cấp nước kịp thời sản xuất.

Hệ thống thuỷ lợi ở vùng sâu, vùng xa vẫn chưa được đầu tư thoả đáng, ngoài nguyên nhân do nguồn vốn eo hẹp, thì ĐTXD hệ thống thuỷ lợi ở những nơi này cũng gặp rất nhiều khó khăn, vì đây là vùng có độ cao lớn, đồi núi dốc, việc dẫn nước lên đồi cao là rất khó khăn, chi phí đầu tư rất lớn. Mặt khác, do độ dốc lớn nên khi tưới nước cho chè, nước chưa kịp thẩm sâu vào trong lòng đất thì đã theo độ dốc chảy xuống chỗ trũng. Hệ quả tất yếu là đất không đủ nước cung cấp cho cây, năng suất chè ở những vùng này rất thấp, nhiều nương chè bị thoái hoá do thiếu nước và ít được đầu tư chăm sóc.

Nhận thức về giá trị kinh tế  to lớn của việc sản xuất chè vụ Đông Xuân, hàng loạt doanh nghiệp chè đã ĐTXD hệ thống thuỷ lợi phục vụ cho vùng chè chuyên canh như làm hồ chứa nước, làm kênh dẫn nước vào các nương  chè, mua sắm máy bơm, làm hệ thống phun mưa tự động.. .Gần đây, nông trường Thắng Lợi thuộc Cty chè Mộc Châu đã triển khai đầu tư hệ thống tưới tiêu toàn diện  theo công nghệ tiên tiến của Nhật Bản với hệ thống máy móc hiện đại, cung cấp nước chủ động, đầy đủ, phù hợp với đặc điểm sinh thái của cây chè. Cty LD Phú Bền cũng đầu tư hệ thống tưới nước tự động của Nhật Bản mà tránh được thiệt hại vụ thu hoạch tháng 9 năm 2002, do Lâm Đồng bị hạn hán nặng, nắng nóng kéo dài. Không những thế, năng suất của cây chè còn tăng 30 - 65 % so với trước. Rõ ràng, hiệu quả kinh tế mang lại cho chè là rất lớn so với chi phí đầu tư. Tổng diện tích ha mặt nước phục vụ cho chè năm 2000 là 100ha, năm 2001 tăng lên 526 ha ( tăng gấp 5 lần năm 2000 ) và năm 2002 là 731 ha ( tăng 139%  so với năm 2001). Vốn đầu tư cho thuỷ lợi của ngành chè qua các năm 2000 - 2003 ở một số vùng chè trọng điểm như bảng 2.11.

Qua bảng 2.11, ta thấy,nguồn vốn đầu tư cho thuỷ lợi năm 2000 đạt mức cao nhất là 10,35 tỷ đồng, sau đó giảm xuống 4,5 tỷ đồng năm 2001; đến năm 2002 tăng lên 9,5 tỷ đồng, nhưng sau đó lại giảm mạnh xuống còn 4 tỷ đồng năm 2003. Nguyên nhân của tình trạng này là do thị trường chè của ta  luôn luôn không ổn định; những năm có kim ngạch xuất khẩu lớn, nguồn doanh thu lớn, lợi nhuận nhiều, thì nguồn vốn ĐTPT  dành cho thuỷ lợi cũng tăng. Ngược lại, những năm sản phẩm đầu ra không bán được, doanh thu thấp, lợi nhuận giảm, mà các doanh nghiệp vẫn phải chịu các chi phí mang tính chất công ích xã hội cho cả vùng như : cầu đường, nhà trẻ , mẫu giáo, trường học , bệnh xá, chi cho các công trình công cộng.. . làm thu nhập của doanh nghiệp giảm sút nghiêm trọng. Vì thế, nguồn vốn  đầu tư dành cho thuỷ lợi cũng bị cắt giảm, không đáp ứng được nhu cầu tưới tiêu nước cho san xuất. Hơn nữa, nguồn vốn này chỉ do các doanh nghiệp liên doanh, Cty TNHH  có tiềm năng tài chính vững mạnh tiến hành ĐTPT  cho thuỷ lợi, nên mang tính cục bộ địa phương mà thiếu tính đồng bộ trong toàn vùng.

Bảng 2.11 : Vốn đầu tư cho Thuỷ lợi giai đoạn 2000 - 2003

ở một số công ty chè
Đơn vị tính : Triệu đồng

	SỐ TT
	Danh mục công ty chè 
đầu t​ư thuỷ lợi cho chè
	Năm
2000
	Năm
2001
	Năm
2002
	Năm
2003
	Tổng
cộng

	1
	Cty chè Mộc Châu
	3000
	2000
	3000
	
	8000

	2
	Cty chÌ Long Phó
	1815
	1000
	2000
	
	4850

	3
	Cty chè Trần Phú
	1450
	
	
	
	1450

	4
	Cty chè Liên Sơn
	1350
	
	
	
	1350

	5
	Cty chè Sông Cầu
	1250
	1500
	2500
	
	5250

	6
	Cty chè Hà Tĩnh
	1450
	
	
	1000
	2450

	7
	Cty chè Âu Lâu
	
	
	1000
	1000
	2000

	8
	Dự án thuỷ lợi Vịên Chè
	
	
	1000
	2000
	3000

	 
	tổng kinh phí
	10350
	4500
	9500
	4000
	28350


Nguồn : Vụ Kế hoạch - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2.4.2. Đầu tư cho hệ thống giao thông vận tải

Ngoài các đường quốc lộ, tỉnh lộ do nhà nước trung ương và địa phương đầu tư và quản lý; ngành chè phải ĐTXD hệ thống giao thông riêng để phục vụ sản xuất và chế biến chè trong nội bộ các vùng chè, các nhà máy chế biến thuộc Tổng Công ty chè Việt Nam. Đó là dương liên đồi, đường nối liền các đội sản xuất với nhau và đường nối từ đội đến nhà máy. Tổng chiều dài các tuyến đường này lên tới hàng ngàn Km; đồng thời còn phải xây dựng hàng trăm cầu cống các loại thuộc diện vừa và nhỏ. Riêng cầu Thanh Niên qua sông Bứa ở Thanh Sơn -Vĩnh Phúc là cầu lớn nhất, được khánh thành năm 1998 có nhiều ý nghĩa với việc phát triển kinh tế, văn hoá ở khu vực này.

Hệ thống các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ  nhiều nơi đang xuống cấp rất nhiều, mà chưa được đầu tư sửa chữa hay xây dựng mới, nên việc đi lại, vân chuyển hàng hoá có nhiều khó khăn, như đường vào Quân Chu, Bãi Tranh rất xấu, có nhiều ngầm đá khó đi, giao thông vân chuyển khó khăn, chi phí sửa chữa phương tiện giao thông rất lớn.

Các tuyến đường liên đồi nối liền các vùng chè hoặc tuyến đường trong nội bộ nông trường được đầu tư ít; đường có chất lượng kém, thường xuyên sửa chữa , nên sau một trận mưa bị nước xói lở, phá huỷ; xe vận chuyển nguyên liệu, phân bón thường gặp khó khăn.

Trong thời gian tới, nhà nước cần có chính sách hỗ trợ người dân nơi đây để phát triển hệ thống giao thông như : cấp ngân sách, cho vay vốn hoặc phối hợp theo hình thức “ Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tạo tiền đề phát triển cuộc sống cho bà con trong vùng.

2.4.3. Đầu tư cho điện năng

Tổng nhu cầu điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của toàn ngành là rất lớn, lên tới 40 triệu Kwh/ năm. Đa số các cơ sở chế biến sử dụng điện lưới quốc gia; song có một số đơn vị ở quá xa nguồn điện lưới, dân cư thưa thốt, các cơ sở kinh tế quốc phòng ít, nên phải đầu tư máy Điêzen hoặc ĐTXD hệ thống thuỷ điện nhỏ đưa vào phục vụ sản xuất. Hiện tại có 6 đơn vị đầu tư sử dụng máy phát điện, với tổng công suất là 6 triệu Kwh/ năm . Việc sử dụng máy Điêzen sản xuất điện cũng gây nhiều khó khăn, hàng năm phải tiêu thụ hàng ngàn tấn dầu, phải thường xuyên bảo dưỡng, tu sửa, nhưng việc cung cấp điện cho sản xuất ở trong tình trạng thất thường, ảnh hưởng đến chế biến chè. 

Trong thời gian qua, điện lực nhà nước cũng đã quan tâm đầu tư cho hệ thống điện lưới cao thế để phục vụ ngành chè như thống mạng  lưới địên cao thế Yên Bái - Trần Phú dài 40 Km; đường điện từ thị trấn Vàng ( Thanh Sơn ) vào khu kinh tế Thanh Niên dài 20 Km.. .Các nguồn điện cao thế này đã tạo điều kiện cho các nhà máy đủ điện để sản xuất ổn định, giá thành sản phẩm hạ và làm ăn có lãi.

Việc đầu tư vào thuỷ điện cũng được ngành điện quan tâm, các công trình thuỷ điện lớn như Thái Bình, Than Uyên, Việt Lâm, Hùng An với tổng công suất đạt 3.000 Kwh. So với yêu cầu về điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt, thì thuỷ điện tại chỗ mới đáp ứng được 30 %, còn lại phải đầu tư thêm máy phát điện. Giá thành 1Kwh của máy phát điện rất cao, bình quân gấp 5 lần giá điện lưới, làm giá thành sản phẩm chè lên cao và thu nhập của người làm chè giảm.

2.4.4. Đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi

Với mục tiêu để người làm chè yên tâm công tác và sản xuất tại các vùng chè, ngành chè đã ĐTXD ở tất cả các đơn vị thành viên cơ sở vật chất kỹ thuật cho trường học, trạm xá .. .để các cháu nhỏ được học hành và khám bệnh cho mọi người. Tại những trung tâm lớn như Trần Phú, Sông Lô, Bãi Tranh.. . đã có bệnh viện. Riêng năm 2003, Tổng Cty Chè Việt Nam đã đầu tư cho hệ thống y tế ở 30 tỉnh trung du, miền núi trong cả nước, với số tiền là 2.485 triệu đồng, vượt mức kế hoạch là 10,29 %,tập trung chủ yếu vào hệ thống  bệnh viện, cơ sở điều dưỡng, các phòng khám đa khoa (Phụ lục 2)

Tuy nhiên, nhìn chung trong mấy năm qua, vốn đầu tư cho các công trình này còn thiếu, nên cơ sở vật chất còn yếu, thậm chí xuống cấp, đòi hỏi phải có sự hỗ trợ đắc lực của nhà nước.

( Về trường học : hiện có 5.000 m2 nhưng đã xuống cấp.

          ( Về y tế : Trong ngành có 6 bệnh viện lớn là : Trần Phú, Bãi Tranh, Than Uyên, Phú Thọ, Tuyên Quang, Đồ Sơn , còn lại là trạm xá. Hiện có 1.000 m2 trạm xá cần được nâng cấp , sửa chữa.

Đặc điểm trung du, miền núi nước ta là đất rộng, địa hình chia cắt phức tạp, dân cư thưa thớt, mật độ 101 người/ Km2 là địa bàn cư trú của nhiều dân tộc ít người; số người du canh, du cư khá đông; cơ sở vật chất yếu kém (  trung bình 9 km đường/ 100 Km2 lãnh thổ ). Kinh tế nơi đây mang nặng tính tự cấp, tự túc, thậm chí nhiều nơi còn lạc hậu. Hơn nữa, bệnh tật nhiều, bệnh sốt rét vẫn còn hoành hành. Mặc dù tiềm năng đất cho ĐTPT chè còn rất nhiều, nhưng nếu không giải quyết được cơ sở hạ tầng kỹ thuật thì không thể có điều kiện phát triển kinh tế với hiệu quả tốt. Bởi lẽ, người lao động miền xuôi lên đây sẽ không yên tâm sản xuất, không có ý định ở lại làm ăn lâu dài. Vấn đề là cần tạo cho họ một môi trường tốt để họ cọi vùng chè như chính quê hương của họ.

2.5. Tình hình đầu tư cho công tác marketing sản phẩm

2.5.1. Đầu tư cho công tác nghiên cứu và phát triển thị trường.

Hoạt động đầu tư cho công tác nghiên cứu và phát triển thị trường đóng một vai trò  trọng yếu trong công tác kinh doanh, nó cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể hiểu được khách hàng mục tiêu, hiểu được cách thức lựa chọn sản phẩm, để từ đó đưa ra thị trường những sản phẩm phù hợp với nhu cầu và thị hiếu khách hàng và áp dụng các hình thức phân phối có hiệu quả.

Chè là một cây công nghiệp dài ngày, cho nên không thể nhanh chóng thay đổi phương hướng sản xuất trong một thời gian ngắn được, khi mà thị trường có những bất thường xảy ra. Do đó, công tác đầu tư nghiên cứu thị trường càng hết sức cần thiết  cấp bách, và yêu cầu tính dự báo thị trường phải được ổn định. Đây là một khó khăn đầy thách thức cho ngành chè, vì từ hàng chục năm nay, các doanh nghiệp  chè Việt Nam chưa có một đề án nghiên cứu thị trường, nghiên cứu thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước một cách đầy đủ và triệt để. Nguyên nhân là do đội ngũ cán bộ thị trường của các doanh nghiệp chè Việt Nam chưa có kinh nghiệm và trình độ để tổ chức tiến hành một cuộc nghiên cứu chính thức; vả lại  khả năng tài chính còn hạn hẹp của các doanh nghiệp chưa cho phép. Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa chính là tư tưởng sản xuất phi thị trường và sức ú trong nhận thức của cơ chế  quan liêu bao cấp, vì trước đây, sản xuất theo chỉ tiêu kế hoạch từ trên giao xuống, mà không cần quan tâm tới việc sản phẩm sản xuất ra có phù hợp với thị hiếu và yêu cầu của thị trường hay không. Khi chuyển sang cơ chế thị trường, các nhà doanh nghiệp cũng chưa quan tâm đúng mức tới công tác thị trường, cho nên chưa mạnh dạn đầu tư cho công tác nghiên cứu thị trường. Ngay cả VINATEA là doanh nghiệp lớn nhất và đại diện cho ngành chè Việt Nam cũng chưa đặt vị trí công tác nghiên cứu thị trường một cách đúng mức. Trong 4 năm qua ( 2000 - 2003), chi phí đầu tư cho công tác khảo sát thị trường chỉ đạt 2, 913 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ là 0,15 % so với tổng doanh thu của VINATEA. Đây là con số hết sức khiêm tốn, so với các doanh nghiệp làm chè ở các nước phát triển. Hậu quả  tất yếu xảy ra là các doanh nghiệp chè Việt Nam mất dần thị trường trong nước vào tay các công ty nước ngoài và thị trường nước ngoài bị co hẹp lại và bị ép giá. Những sản phẩm chè của Việt Nam giờ đây không được người tiêu dùng trong nước ưa chuộng như những sản phẩm chè của các hãng nước ngoài, như của Lipton, Dihmah, Qualitea. Những công ty này đã nghiên cứu rất kỹ thị trường Việt Nam trước khi thâm nhập vào thị trường nôị địa nước ta, với nguồn kinh phí lên tới hàng triệu USD. Dó đó, khi xuất hiện trên thị trường, các sản phẩm của họ đã nhanh chóng chiếm lĩnh được cảm tình và thị hiếu người tiêu dùng, thay thế dần vị trí của các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường nội địa.

Bảng 2.12 : Chi phí đầu tư khảo sát thị trường của VINATEA

giai đoạn năm 2000 đến năm 2003

	Năm
	 Chi phí đầu t​ư khảo sát thị

 trư​ờng( Triệu đồng)
	Doanh thu

(triệu đồng)
	CP§T/doanh thu
(%)

	2000
	386.931
	282464270
	0.13

	2001
	751.936
	537097143
	0.14

	2002
	862.354
	615967143
	0.14

	2003
	912.431
	506906111
	0.18

	Tổng chi phí
	2.913.652
	1942434667
	0.15


Nguồn : Báo cáo sản xuất kinh doanh của TCty Chè Việt Nam.

Tương tự như trên, các doanh nghiệp chè Việt Nam cũng lâm vào cảnh lao đao với thị trường xuất khẩu, do không nắm bắt được thông tin của thị trường này. Trong thời gian qua, hoạt động đầu tư nghiên cứu thị trường còn hết sức hạn chế, chỉ gói gọn trong việc mua thông tin từ các trung tâm thương mại của nước bạn; tìm tin trên các sách báo, tạp chí kinh tế, tạp chí thăm dò thị trường.. . Vì thế , thị trừơng xuất khẩu của ta hết sức bấp bênh; có năm mở được một vài thị trường mới nơi này, thì lại mất đi một số thị trường ở nơi khác; hoặc trên cùng một thị trường, có năm xuất được, có năm không thể xuất được. Việc hạn chế đầu tư nghiên cứu thị trường cũng khiến các doanh nghiệp chè Việt Nam thiếu những lượng thông tin cần thiết, nên dẫn đến những nhận định sai lầm về chiến lược phát triển và phải trả giá. Chẳng hạn năm 2002, nhu cầu thị trường thế giới đột xuất cần khối lượng lớn về chè cấp thấp, giá xuất khẩu loại chè này được nâng lên và nước ta xuất được một khối lượng lớn loại chè này. Nhưng do thiếu thông tin chính xác về khả năng nhu cầu ổn định và lâu dài về mặt hàng này là bao lâu, nên cho rằng thị trường có khả năng xuất khẩu tốt, thế là hàng loạt các doanh nghiệp chế biến chè mọc lên ở các vùng chè, và mọi tập trung xoay quanh vấn đề trồng chè, làm chè. Kết quả là bước sang năm 2003, thị trường lâm vào khủng hoảng, chè sản  xuất ra ứ thừa, giá chè nguyên liệu bị đẩy xuống còn 1000 đến 1200 đồng/Kg, khiến hàng trăm doanh nghiệp thua lỗ, phá sản; hàng ngàn hộ nông dân lao đao.

Trước tình hình trên, Nhà nước với vai trò điều tiết vĩ mô đã có những biện pháp cụ thể để giải quyết thực trạng trên. Năm 2003, đại diện của chính phủ với sự tham gia của Bộ Thương Mại, Ban Vật giá, các Hiệp hội, các ban ngành hữu quan,các doanh nghiệp lớn đã chính thức thành lập Ban Điều tiết thị trường, nhằm tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp tiếp nhận những thông tin thị trường một cách chính xác và cập nhật; đồng thời nhà nước cũng cho phép chương trình hỗ trợ đầu tư nghiên cứu thị trường của các doanh nghiệp chè Việt Nam , với tổng nguồn vốn ban đầu là 5 triệu USD, bao gồm : hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp khảo sát thị trường; tham gia các Hội chợ quốc tế, hội trợ triển lãm; tham quan các nước sản xuất chè để thu thập, khai thác các nguồn thông tin, nhất là thông tin thị trường, thương mại. Hỗ trợ ĐTXD hệ thống thông tin truy cập và cung cấp thông tin trên các phương tiện hiện đại, xây dựng mạng lưới thương mại điện tử. Ngành chè cũng phối hợp với Bộ Thương mại tiến hành diều tra thị trường, khảo sát các thị trường trọng điểm, phân công thị trường theo lợi thế của các doanh nghiệp. Trước mắt, các doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu thị trường theo 2 hướng :

( Thông qua các tổ chức chính phủ : Thường là các cuộc nghiên cứu chung về thu nhập, mức sống của các tầng lớp dân cư trong xã hội; thói quen tiêu dùng của từng vùng để có chiến lược phát triển sản phẩm; đưa ra chiến lược giá cả hợp lý.

( Thu thập thông tin phản hồi về sức tiêu thụ các loại chè, sở thích và thị hiếu tiêu dùng, giá các loại chè, các sản phẩm cạnh tranh hay mẫu mã được người tiêu dùng ưa thích, dựa trên mối quan hệ tốt đẹp với các đại diện bán hàng.

Để đưa ra mức chiết khấu bán hàng phù hợp, các doanh nghiệp cũng thường cử cán bộ thị trường đi khảo sát thực tiễn, thu thập và xử lý thông tin, đưa ra các quyết định thống nhất lợi ích giữa các bên, qua đó  tạo niềm tin giữa doanh nghiệp - đại lý - khách hàng.

Trong chiến lược đầu tư phát triển thị trường, ngành chè chủ trương tìm lại những thị trường truyền thống trước đây như thị trường Nga, thị trường các nước SNG, thị trường Mỹ nhằm thay thế cho thị trường I Rắc đang gặp nhiều khó khăn vì chiến tranh. Cuối tháng 12 năm 2003, thông qua chương trình tham dự Festival Chè thế giới tại Mátscơva, các doanh nghiệp chè Việt Nam và Nga đã thiết lập được mối quan hệ thương mại tích cực, đã ký được nhiều hợp đồng thương mại giữa hai bên, tạo điều kiện cung cấp thông tin thị trường bổ ích cho các doanh nghiệp chè Việt Nam.

Tháng 8 năm 2004 sẽ ra đời Trung tâm nghiên cứu phát triển thị trường chè Việt Nam; tổ chức các đoàn tham quan, khảo sát thị trường nước ngoài ; trước mắt là thị trường Nga, Mỹ để ngành chè sớm thâm nhập vào các thị trường này.

Hy vọng trong một tương lai không xa, với chủ trương chiếm lại thị trường trong nước và phát triển thị trường ngoài nước, ngành chè Việt Nam sẽ có vị trí xứng đáng hơn và vững chắc hơn với tiềm năng của mình.

2.5.2. Đầu tư cho công tác hoàn thiện sản phẩm.

Theo số liệu thống kê, hiện nay nước ta đã xuất khẩu khoảng 70.000 tấn sản phẩm/ năm; như vậy, chỉ trong vòng 5 năm ( 1998 - 2003) tốc độ xuất khẩu chè đã tăng gấp 2 lần (200 % ), làm được điều này, trước đây phải mất 10 - 15 năm. Nhưng sản phẩm chè Việt Nam còn nhiều bất cập : sản phẩm chưa đạt chất lượng cao, vẫn chưa được tham dự các thị trường đấu giá lớn; chè Việt Nam trên thị trường quốc tế vẫn chưa có thương hiệu.

Nhiều nước, nhiều nhà nhập khẩu trên thế giới mua chè nước ta dưới dạng nguyên liệu, rồi đấu trộn với các loại chè khác, và được bán ra thị trường bằng thương hiệu của họ. Vì thực trạng chè Việt Nam còn nhiều điều phải đề cập  đến như : chất lượng trong cùng một lô hàng cũng không đồng đều, không phản ảnh được xuất xứ, trong sản phẩm còn nhiều dư lượng hoá chất, chất vô cơ; chè lẫn loại gây khó khăn cho việc đấu trộn. Trong chè, chỉ cần có 1 - 2 % cẫng chè thì ngọai hình rất xấu, lộ mầu của cẫng; hoặc chỉ đấu 5 - 10 % khối lượng chè có khuyết tật, có chất lượng thấp thì cũng làm giảm chất lượng của cả lô chè được phối chế, làm ảnh hưởng đến hương và vị của sản phẩm đầu ra. Vì vậy, trên thị trường quốc tế, chè Việt Nam bị ép giá là điều dễ hiểu.

Nhận thức rõ điều này, năm 2002 - 2003 các doanh nghiệp chè Việt Nam đã tập trung đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm. Đi đầu trong công việc này là Cty Chè Bắc Sơn đã áp dụng hệ thông tiêu chuẩn ISO 9001 - 2000 và HACCP trong cơ sở chế biến sản phẩm. Các Cty đã tăng cường chỉ đạo, giám sát kỹ thuật công nghệ trên dây chuyền chế biến chè, đảm bảo các thông số kỹ thuật cơ bản, để tạo ra những sản phẩm tốt ngay trên dây chuyền thiết bị của mình. Các Cty chè Mộc Châu, Phú Bền đã tiến hành đầu tư cải tạo mặt bằng, điều kiện sản xuất, trang bị đầy đủ hệ thống thiết bị kiểm tra để sản xuất ra sản phẩm chất lượng tốt hơn. Thực hiện khoán theo chất lượng, kiểm tra đánh giá từng ca sản xuất, không để khuyết tật xảy ra kéo dài. Nhờ vật mà sản phẩm chè của Việt Nam đã liên tiếp đạt 6 giải thưởng quốc tế tại Festival quốc tế ở Matscơva vào tháng 12 năm 2003, và gây được tiếng vang lớn. Sản phẩm chè của ta được công chúng hết sức ưa chuộng và mặt hàng chè xanh được đánh giá là có chất lượng cao hơn chè của Trung Quốc.

Công tác đầu tư cho bao bì, mỹ thuật sản phẩm chè trong những năm gần đây đã có tiến bộ đáng kể. Nếu như trước đây, chè Việt Nam vẫn sử dụng bao bì bằng giấy, dễ tạo ẩm mốc làm mất hương thơm, vị đậm chát của chè, thì nay các doanh nghiệp chè đã mạnh dạn đầu tư vào những vật liệu sạch, chống ẩm, nhẹ mà đa dạng, hoa tiết đẹp. Phần chỉ dẫn sử dụng, thời gian sử dụng trên bao bì cũng hết sức rõ ràng, đã góp phần xây dựng uy tín sản phẩm chè của nước ta. Trong đó, nổi bật nhất là sản phẩm chè túi nhúng Cozy, với bao bì được đầu tư ở trình độ công nghệ tiên tiến trên thế giới. Cty cổ phần sinh thái ECO đã đầu tư 10 tỷ đồng để nhập một dây chuyền hiện đại nhất, có công suất 500 tấn/ năm cho việc đóng túi các sản phẩm này. Cozy được đóng gói theo công nghệ gấp hiện đại, có hai ngăn làm tăng diện tiếp xúc của chè với nước. Mặt khác giấy lọc trà Cozy là loại giấy đặc biệt, không hàn nhiệt, độ thẩm thấu nhanh và không ảnh hưởng tới hương vị chè. Loại trà nhúng Cozy còn có  một bao thiếc bọc ngoài để đảm bảo cho chè không bị ẩm mốc hoặc mất mùi trong mọi thời tiết. Do sản xuất rtong nước, nên giá thành một đơn vị sản phẩm chỉ bằng 70% giá thành  ngoại nhập. Đây là một mô himhf sản xuất tiên tiến đang được nhiều Cty trong nước áp dụng. Cty LD Phú Bền đã nhập một dây chuyền tương tư của Bỉ, nhưng có thêm hệ thống sấy, làm ấm hương chè, có thể tạo ra sản phẩm cạnh tranh với những sarnphaarm nổi tiếng như chè Dihmah dâu, Dihmah chanh, Lipton bá tước, lipton bạc hà, Qualitea Cocktail, Qualitea Gin.. 

Việc đăng ký quảng bá thương hiệu chè Việt Nam cũng đang được chú ý; trước mắt, cục Sỏ hữu Công nghệ Việt Nam đã tiến hành đăng ký thương hiệu cho hàng chục doanh nghiệp Việt Nam như Cty chè Kim Anh với nhãn hiệu chè Ba Đình, chè Tân Cương, chè Hương Sen, chè hộp Phúc Lộc Thọ.. . Cty chè Hoàng Bình với thương hiệu chè Hoàng Bình nổi tiếng; Cty chè Mộc Châu với “ Lâm Đình Trà”,” Tri Âm Trà”. Đây là một tiền đề cần thiết để đưa chè Việt nam lên một tầm cao mới, khi gia nhập thị trường quốc tế. Tháng 9 năm 2002, TCty chè Việt Nam đã chính thức đăng ký thương hiệu chè “ Rồng Phương Đông” với Cục Sở hữu Công nghiệp Nga cho Cty chè Ba Đình, 100 % vốn của Việt Nam với pháp nhân Nga để mở cánh cửa cho chè Việt nam đến với dân tộc Nga.

Bên cạnh đó, ngành chè cũng đầu tư cho công tác đa dạng hoá sản phẩm, vì trước đây chè Việt Nam chủ yếu là chè xanh để phục vụ thị trường nội tiêu và chè đen phục vụ cho xuất khẩu, với những nhãn ệu chè hương như : chè Ba Đình, Hồng Đào dưới  dạng hộp sắt, gói giấy 45 g. Chè Hương Nhài, hương Sen đóng gói giấy. 

Đầu thập kỷ 90, khi nền kinh tế phát triển theo cơ chế thị trường, nhu cầu tiêu dùng trong nước của nhiều tầng lớp dân cư đã có nhiều thay đổi; ngoài sở thích là uống chè đặc sản, chè hương, người tiêu dùng còn quan tâm tới những loại chè có nguồn gốc từ thảo mộc, có ích cho sức khoẻ, giải khát, ngủ tốt, không có chất kích thích. Để đáp ứng nhu cầu này, hàng loạt các xí nghiệp đã đầu tư đổi mới  dây chuyền sản xuất, cho ra đời các sản phẩm như : chè thảo mộc, chè đắng, chè dây.. .dưới dạng túi lọc hoặc chè đóng túi nilon.

Nền kinh tế Việt Nam đang tiến bước vào quá trình hoà nhập kinh tế thế giới,  nhưng cũng là thời kỳ du nhập nhiều lối sống, phong cách sống của người  nước ngoài vào nước ta. Do vậy, thói quen tiêu dùng chè truyền thống của người dân đã có nhiều nét pha trộn với thói quen uống trà của người nước ngoài; điều này thể hiện qua nhu cầu uống chè đen, chè ướp hương, chè hoa quả.. . ngày một tăng trong đời sống hàng ngày của người dân. Các sản phẩm có vị táo, chanh, dâu.. . và các sản phẩm chè hoà tan khác lần lượt ra đời. Nhờ nắm được nhu cầu thị trường, các doanh nghiệp chè Việt Nam đã có những bước đầu tư thích hợp trong đổi mới cơ cấu sản  xuất, qui trình công nghệ và đa dạng hoá sản phẩm, để sản xuất ra những mặt hàng phù hợp với thị hiếu và nhu cầu của người tiêu dùng. Đó là các loại sản phẩm :

( Sản phẩm chè hộp cao cấp :  như chè Tân Cương - Thái Nguyên, chè xanh đặc biệt, chè Ba Đình, chè hộp Phúc Lộc Thọ.. . Các sản phẩm này được sản xuất từ các nguồn nguyên liệu chọn lọc của vùng chè Thái Nguyên và trên dây chuyền công nghệ của Đài Loan, làm giảm hàm lượng chất tanin và các dư lượng chất hoá học trong chè. Những công thức hương thơm  tối ưu từ những loại thảo dược của Việt Nam như : Đại hồi, Tiểu hồi, hoa Cúc, hoa Ngâu.. . Sản phẩm này ngày càng chiếm lĩnhthị trường nông thôn, thành thị phía Bắc.

( Sản phẩm chè gói như chè Thanh Hương, Hồng Đào, chè Nhài, chè Sen. Các sản phẩm có nguyên liệu từ vùng chè đặc sản như chè Tân Cương - Thái Nguyên, chè Shan Tuyết ở vùng cao, được đầu tư và sản xuất theo qui trình chế biến hiện đại của  Nhật Bản, đã loại trừ dư lượng hoá học gây độc hại cho con người.

( Sản phẩm chè túi lọc chất lượng cao. Đây là nhóm sản phẩm được đầu tư sản xuất trên dây chuyền của Ân Độ, dây chuyền đóng gói chè túi lọc của hãng IMA duy nhất có tại Việt Nam nhằm tiêu chuẩn hoá nguyên liệu, đảm bảo vệ sinh, tiện lợi cho người sử dụng, tạo nên sự trang nhã cho sản phẩm, ví dụ như chè đen nhãn đỏ túi lọc, chè xanh, chè nhài túi lọc; chè thảo mộc, chè thuốc túi lọc .

( Sản phẩm chè được đầu tư sản xuất trên dây truyền công nghệ cao như chè hoà tan giàu vitamin, chè thảo mộc hoà tan…Sản phẩm chè hoà tan được bào chế theo công nghệ đặc biệt giúp cho các hợp chất có trong Actisô, La Hán quả , lá chè xanh được phân tán nhanh và đảm bảo độ ẩm cần thiết khi cho vào ly nước sôi. Đây là những sản phẩm tuy mới đưa vào sản xuất chưa lâu nhưng đã được người tiêu dùng ưa thích.Theo dự báo nhu cầu của sản phẩm này đang ngày càng gia tăng. Chính vì vậy, các doanh nghiệp chè Việt Nam đang tích cực đầu tư cải tiến các loại sản phẩm cả về nguyên liệu lẫn quy cách đóng gói, áp dụng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, tiến tới đưa chè hoà tan Việt Nam ngang hàng với sản phẩm của các hãng chè ngoại như Nestea, Mantea, Singtea…
Nhìn chung,sản phẩm chè của ta tuy đã ổn định về chất lượng, gia tăng đáng kể về chủng loại, nhưng vẫn chưa phong phú và đa dạng.Trước hết chúng ta chưa có các loại chè đóng lon, đóng chai, chè túi nhúng, ưống ngay cũng chưa phổ biến. Tiếp đó chúng ta cũng chưa có những chế phẩm từ chè như Nhật Bản : kẹo chè,bánh chè, cao su chè….cho đến may ô chè , bít tất chè .Hơn nữa những sản phẩm đặc sản ,đặc hữu mang bí quyết công nghệ Việt Nam (bán với giá rất cao)vẫn chưa có.Một yếu tố khác nữa là dịch vụ sau chè (dịch vụ bán hàng ,trong đó có việc phục vụ người tiêu dùng thông qua quán chè) dường như đã bị bỏ quên và sao nhãng.

2.5.3.  Đầu tư cho các công cụ xúc tiếp hỗn hợp:

Có thể nói, một nghịch lý hiện nay vẫn tồn tại ở thị trường chè VN. Đó là chất lượng chè của ta không thua kém chè của các nước, sản lượng xuất khẩu của ta đứng hàng thứ 8 trên thế giới và xuất đi trên 50 nước khắp châu lục. Thế nhưng cho đến nay chè VN vẫn chưa có thương hiệu, vẫn chưa được các nước biết đến mặc dù đã sử dụng sản phẩm của chúng ta từ rất lâu rồi. Nguyên nhân của tình trạng này là do chúng ta còn yếu về khâu quảng bá và tiếp thị sản phẩm. Mặc dù, đã nhân thức quảng cáo là một công cụ xúc tiếp hỗn hợp quan trọng và không thể thiếu được trong kinh doanh hiện đại ngày nay; nhưng do ngân sách nhà nước và các tổ chức hiệp hội còn hạn chế, do nhận thức của các doanh nghiệp còn chưa triệt để về vấn đề đầu tư cho quảng cáo, mà dẫn đến nhiều sản phẩm  chè tốt của ta chỉ được đánh giá là chè loại 2 và dùng để đấu trộn dưới thương hiệu của nước khác.Vốn đầu tư cho quảng cáo của công ty chè trong 3 năm qua cũng  chỉ giữ ở mức khiêm tốn , chỉ chiếm chưa đầy 5% tổng chi phí ( Bảng 15); trong khi đó một công ty chè của Srilanca đầu tư cho quảng cáo khoảng 12 triệu USD, Cty của Ân Độ là 17 triệu USD ,của Anh là 20 triệu USD(chiếm 10%- 15 % tổng chi phí  hàng năm)

Bảng 2.13: Chi phí Đầu tư cho Quảng cáo của VINATEA

giai đoạn 2000-2003

                                                                                 Đơn vị : Triệu đồng

	Năm
	Chi phí Đầu tư

cho Quảng cáo
	Tổng Chi phí

kinh doanh

	2000
	103.504
	2070.080

	2001
	238.512
	11925.600

	2002
	477.024
	6814.628

	2003
	572.428
	7019 052

	Tổng Chi phí Đầu tư
	139.1468
	27829.3600


Nguồn :Báo cáo Sản xuất kinh doanh Tổng công ty chè VN

Qua bảng 2.13 ta thấy,  chi phí đầu tư cho quảng cáo tăng đều qua các năm; đặc biệt năm 2003, chi phí quảng cáo tăng gấp 5lần so với năm 2000 quả là một bước tiến lớn. Các hình thức quảng cáo cũng khá đa dạng như làm phim quảng cáo trên truyền hình, đài phát thanh, các bài viết trên báo, tờ rơi, bảng tấm lớn hoặc tham gia quảng cáo trên niên giám quảng cáo của Bộ thương mại; tuy nhiên kết quả của công tác quảng cáo này chưa cao.Đối với thị trường nội  địa, công tác quảng cáo này vẫn chưa được chú trọng, trên các phương tiện thông tin đại chúng ít thấy những chương trình quảng cáo của VINATEA và các đơn vị thành viên, mà chỉ thấy các quảng cáo của  Lipton, Nestea, Dimah, Qualitea… thị trường nội tiêu gần như bỏ ngỏ, người dân bây giờ nhớ tới hình ảnh của trà nước ngoài nhiều hơn là nhớ đến các thương hiệu trà nổi tiếng của VN. Đây là một trong những yếu kém trong công tác thị trường của Tổng công ty nói riêng và toàn bộ ngành chè nói chung.
Đầu năm 2004, chính phủ đã có chương trình 24,5 tỷ đồng hỗ trợ ngành trà quảng bá thương hiệu và xúc iến thương mại, trong đó tạo điều kiện giúp các thương hiệu chè xuất hiện trên các báo  đài Trung ương và địa phương, tham gia các hội chợ quốc  tế, triển lãm ngành hàng ở trong nước và nước ngoài; tuyên truyền, giới thiệu về giá trị văn hoá , quá trình xây dụng và trưởng thành của nganh chè Việt Nam, qua đó tìm hiểu nhu cầu thưởng thức chè của các nước sở tại, gặp gỡ các hiệp hội, công ty chuyên nhập khẩu chè nhằm xây dựng cầu nối tiêu thụ sản phẩm.

Chính Phủ và Hiệp hội chè Việt Nam  ( VINATAS ) cũng đã phối hợp trong việc đầu tư xúc tiến thương mại điện tử, xây dựng website riêng của ngành chè Việt Nam, tham gia trang Web của Bộ NN&PTNN, hoàn thiện nối mạng thông tin từ Bộ dến Hiệp hội và các doanh nghiệp; chương trình được sự trợ giúp của quỹ UNDP của Liên Hợp Quốc trong việc tư vấn các thiết bị thông tin và thiết kế mạng. Đây là một bước tiến rất lớn nhằm thương mại hoá và quốc tế hoá chè Việt Nam ra cộng đồng thế giới.

Một trong những hoạt động quảng bá rộng rãi chè VN trong những năm qua là “Tuần Văn Hoá Trà Việt Nam ” tổ chức năm 1999; gần đây nhất ,tháng 2  năm 2002 là “ Đêm Hội Trà Hoa” tại công viên tuổi trẻ Thanh Nhàn. Đây là hoạt động tôn vinh văn hoá trà Việt Nam, giúp người dân cả nước biết đến lịch sử ra đời và phát triển của ngành chè. Đêm hội đã thành công rực rỡ , nó tạo sự kết nối giữa người làm chè và người tiêu dùng (Phụ lục 3).

2.6. Tình hình đầu tư phát triển nguồn nhân lực
Ngày nay,đầu tư phát triển nguồn nhân lực là một yếu tố sống còn đối với ngành chè Việt Nam. Thực tế trong những năm qua cho thấy, chỉ trong thời gian ngắn  có quá nhiều doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được thành lập và đầu tư nhà xưởng chế biến chè, nên ở các đơn vị này đội ngũ cán bộ rất thiếu và yếu. Công nhân không được đào tạo dẫn đến tình trạng sản xuất không đúng quy trình, đưa đến hệ quả là làm giảm chất lượng sản phẩm của toàn ngành; tình trạng thiếu nhân lực, nhất là những người có tay nghề cao ở vùng sâu vùng xa đang diễn ra ngày càng trầm trọng. Học sinh, sinh viên tốt nghiệp ở trường cao đẳng và đại học, đủ mọi ngành nghề ở miền xuôi không chịu lên công tác ở trung du, mìên núi. Ngược lại, học sinh tốt nghiệp PTTH ở miền núi lại ít có cơ hội và không đủ điều kiện theo học tại các trường cao đẳng, đại học ở thành phố hoặc các tỉnh thành lớn. Điều nàytạo ra mâu thuẫn trong xã hội: ở thành phố thì thiếu việc làm cho những người được đào tạo; còn ở trung du, miền núi rất cần những người được đào tạo có bằng cấp đến làm việc, thì không có học sinh, sinh viên nào đã tốt nghiệp lại muốn đến đây.

Để giaỉ quyết vấn đề trên, ngành chè Việt Nam trong những năm qua đã thực hiện chủ trương đầu tư phát triển nguồn nhân lực, ngay từ năm 1998, ngành chè đã tiến hành thường xuyên các hoạt động đào tạo theo phương pháp:

( Đối với công nhân kĩ thuật : thông qua vịêc mở lớp học tại chỗ, Tổng công ty đã ký hợp đồng với các cơ quan dạy nghề, mở lớp đào tạo ngắn hạn cho hơn 300 công nhân kĩ thuật của các nhà máy thành viên. Năm 2000 mở lớp tại nhà máy chè Thanh Mai. Năm 2001, mở lớp tại xí nghiệp chè Vinh, đã tập hợp hầu hết lực lượng lao động vừa học lý thuyết và thực hành trên dây truyền thiết bị , tạo điều kiện cho người lao động nắm được những kĩ thuật cơ bản của kỹ thuật sản xuất chè. 

Về quy hoạch đội ngũ cán bộ kĩ thuật cơ sở, hàng năm, công ty đã gửi đi đào tạo và đào tạo lại tại các trường đại học, cao đẳng, Bách khoa, Nông nghiệp… Đến năm 2001 và 2002 đã có 145 sinh viên kĩ thuật tốt nghiệp kịp thời bổ sung cho các xí nghiệp. Tổng công ty cũng thường xuyên tổ chức các Hội thi nâng bậc, thi thợ giỏi, ca sản xuất có chất lượng, thi hái chè  chất lượng cao. Không ngừng hoàn thiện và xây dựng các tài liệu, quy trình kĩ thuật trồng, chăm sóc, chế biến phù hợp với những tiến bộ KHKT mới; tổ chức tập huấn rộng rãi cho người lao động trong ngành theo từng chuyên đề.

( Đối với công nhân nông nghiệp và các hộ gia đình: hình thức đào tạo là tổ chức mô hình lớp học theo công tác khuyến nông. Cán bộ nhà máy đã xuống tận các vùng chè, hướng dẫn kỹ thuật cụ thể và cùng làm đất, trồng cây và thu hái chè, hướng dẫn cách bón phân và diệt trừ sâu bệnh có kết quả, để vừa sãn xuất đựơc chè sạch, vừa ổn định được năng suất và chất lượng cây trồng. Đến nay, người làm chè  trên 45 xã ở trung du và miền núi phía bắc đã được tập huấn các quy trình canh tác cơ bản và được hỗ trợ ứng trước về vật tư, phân bón, máy móc…trong suốt giai đoạn kiến thiết cơ bản  của chè. Công tác này bước đầu đã đem lại kết quã hết sức khả quan.

( Đối với cán bộ quản lý: thường qua phương thức đào tạo tập trung và tại chức (chủ yếu là các trường đại học trong nước) hoặc được đào tạo tại nước ngoài(thông qua các lớp tập huấn quốc tế, hội thảo, tham gia học tập về Marketing, quản lý, công nghệ ).Năm 2002 Tổng công ty đã đào tạo được 40 thạc sĩ, tiến sĩ thuộc các lĩnh vực quãn lý kinh tế, công nghệ chế biến, nông nghiệp ), 500 cán bộ có trình độ đại học và cao đẳng, 1000 cán bộ có trình độ trung cấp. Những phương thức này tạo cơ sở cho một nguồn nhân lực có tay nghề và tri thức, bổ sung liên tục cho công cuộc phát triển, đặc biệt là đội ngũ kế cận. Vì vậy, sự hụt hẫng cán bộ giữa các thế hệ đã được hạn chế đáng kể.

Tiếp theo Tổng công ty chè là hàng loạt các doanh nghiệp cũng đầu tư vào công tác này, Công ty chè Trần  Phú (Hòang Liên Sơn) đã mở lớp, mời giảng viên các trường đại học và cao đẳng chuyên nghiệp về giảng dạy. Cử cán bộ đi bổ túc nghiệp vụ; nâng cao kiến thức quản lý và kinh tế cho đội ngũ cán bộ là đội trưởng , kế toán, trưởng phòng các phòng ban nghiệp vụ đến phó giám đốc,  giám đốc. Tổ chức dự các lớp tập huấn ngắn hạn, nghe chuyên gia giảng về các mô hình quản lý mới. Công ty chè Sông Lô - Tuyên Quang đã đưa quy trình đào tạo cán bộ, công nhân  vào chương trình dự án phát triển, có kèm theo các điều kiện ưu đãi sau đào tạo. Công ty còn mời chuyên gia giỏi về làm cố vấn kĩ thuật, tư vấn  về giống , chăm sóc- thu hoạch làm cơ sở cho việc ra quyết định. Công ty Liên doanh chè Phú Bến (Phú Thọ) cũng là một trong những công ty làm tốt công tác đầu tư phát triển nguồn nhân lực.Việc phát triển nguồn nhân lực ở công ty này diễn ra một cách chặt chẽ bài bản,nghiêm túc, khoa học, đã góp một phần không nhỏ vào việc đào tạo một đội ngũ cán bộ, công nhân có tri thức,  được tiếp thu kĩ thuật mới, tiên tiến, có thể đáp ứng yêu cầu sử dụng những công nghệ hiện đại  để sản xuất những sản phẩm chè đạt tiêu chuẩn quốc tế .

Việc đầu tư phát triển nguồn nhân lực ở Công ty chè Lâm Đồng với đội ngũ tri thức mới ở Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm chè Lâm Đồng cũng là một ví dụ đáng kể. Đến nay, Trung tâm này đã đóng vai trò là một cơ quan nghiên cứu, thực nghiệm đầu tiên ở phía nam, đặc biệt trong việc tạo ra các  giống chè mới như TB14 và LĐ97 cho năng suất cao và chất lượng tốt.

Năm 2003, Dự án phát triển chè và cây ăn quả do quỹ ADB tài trợ đã tổ chức các chuyến tham quan, học tập tại nước ngoài, nâng cao trình độ của các cán bộ quản lý, kỹ thuật;  đã xây dựng các sổ tay kĩ thuật về chè và phổ biến kinh nghiệm về phát triển, chế biến, tiêu thụ  chè và cây ăn quả, nâng cao trình độ nghiệp vụ  quản lý dự án.

Nhiều Tỉnh đã chủ động tổ chức các đoàn cán bộ kỹ thuật, người làm chè đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở nước bạn, như Hà Giang đi tham quan Thái Lan; Tiền Giang, Bến Tre đi tham quan Trung Quốc
Tuy vậy công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành chè VN trong thời gian qua đã bộ lộ nhiều nhược điểm:

( Một là, mặc dù đã đạt được những thành tựu nói trên, nhưng trước sự biến đổi như vũ bão của khoa học kĩ thuật và đòi hỏi của công cuộc phát triển, những kết quả  trên còn hết sức khiêm tốn, vấn nạn đầu tiên là chúng ta chưa có những chuyên gia đầu ngành, thiếu những chuyên gia có đẳng cấp quốc tế, có tri thức cao, tầm nhìn rộng và có khả năng tập hợp, tổ chức đội ngũ…
( Hai là, khả năng ngoại ngữ của cán bộ còn yếu, khả năng có thể giao dịch và làm việc bằng tiếng Anh của nhiều cán bộ còn chưa được đào tạo một cách bài bản.

( Ba là, tình trạng dồn ép công việc đối với một số cán bộ giỏi, họ dường như phải gánh vác nhiều nhiệm vụ kể cả công tác xã hội , đoàn thể. Tình trạng” thừa vẫn thiếu, thiếu vẫn thừa”  chưa phải đã khắc phục được.

( Bốn là, nhìn bao quát trong toàn ngành vẫn có sự bất cập trong việc phân bố đội ngũ cán bộ, công nhân, giữa các khu vực tập trung có trình độ công nghiệp hoá cao với các vùng sâu, vùng xa; giữa quốc doanh Trung ương với địa phương và các thành phần kinh tế khác

Do những hạn chế trên, sự ra đời của một Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngành chè của Hiệp Hội chè Việt Nam là rất cần thiết và cần phải dành cho công tác này một sự quan tâm đặc biệt.   

2.7. Nguồn vốn đầu tư phát triển chè

2.7.1. Nguồn vốn trong nước

Theo báo cáo thống kê của Hiệp hội chè Việt Nam ( VITAS), tính đến năm 2002 tổng lượng vốn đầu tư cho toàn ngành chè giai đoạn 1995 - 2002 là 3.950 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ từ vốn Ngân sách là 474 tỷ, chiếm tỷ lệ 12% trong tổng vốn đầu tư ; vốn tín dụng đầu tư phát triển theo kế hoạch Nhà nước là 592,7 tỷ đồng; vốn tín dụng Ngân hàng, quỹ Hỗ trợ Đầu tư phát triển và qũy Bình ổn giá là 1.382,5 tỷ đồng. Phần còn lại là phần vốn của các doanh nghiệp và các hộ gia đình, các trang trại nông nghiệp khác.

2.7.1.1.Đối với vốn Ngân sách do Nhà nước hỗ trợ: 

Đây là phần vốn chủ yếu phục vụ các chưong trình kinh tế lớn của đất nước, nhằm tạo ra cơ sở vật chất và kiến trúc hạ tầng kinh tế xã hội, phục vụ cho công tác phát triển sản xuất ngành chè như : xây dựng các công trình thuỷ lợi đầu mối ( theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt) ; nghiên cứu khoa học và công nghệ ; khuyến nông, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới về cây chè.. . Trong năm 1999, Chính phủ đã cho phép Bộ NN và PTNT sử dụng phần vốn sự nghiệp của Bộ để nhập 2,0 triệu hom chè giống có năng suất cao, chất lượng tốt, để từng bước nhân rộng thay thế các cây chè có năng suất thấp hiện có. Phần vốn này cũng sử dụng để thực hiện việc di dân thuộc chương trình định canh định cư, di dân giải phóng lòng hồ; hỗ trợ việc chế tạo sản xuất các máy móc công cụ cơ khí phục vụ cho các công việc : trồng trọt, sơ chế và chế biến chè . Năm 2000, nguồn vốn đầu tư trực tiếp qua Ngân sách của Nhà nước cho ngành chè đã là 97,5 tỷ đồng, chiếm 15% tổng số vốn đầu tư cho cả ngành chè trong năm tài khoá 2000 - 2001.

2.7.1.2. Đối với vốn tín dụng đầu tư phát triển theo Kế hoạch Nhà nước: 

Đây là hình thức đầu tư gián tiếp của Nhà nước thông qua kênh cho vay vốn, là hình thức chuyển đổi từ khâu trung gian mang tính bao cấp thành hình thức mang tính “ tín dụng”, đòi hỏi người vay vốn phải có kế hoạch trả nợ đúng thời hạn; do đó, kích thích việc sử dụng đồng vốn đầu tư có kết quả hơn. Tính trong 3 năm ( 2000, 2001, 2002) Vốn tín dụng đầu tư phát triển cua Nhà nước cung cấp cho các địa phương trồng chè là 287,88 tỷ đồng ; trong đó, số vốn đầu tư cung cấp cho các tỉnh vùng sâu, vùng xa theo chương trình 320 và 127 là 158,3 tỷ đồng. Số vốn này phần lớn để dành đầu tư cho các dự án đổi mới cải tạo công nghệ, thiết bị, đầu tư mới cho sơ chế và chế biến chè ; hỗ trợ cho các hộ gia đình nông dân mua cây con mới trong công tác phủ xanh đất trống, đồi trọc; xoá đói giảm nghèo. Cho đến nay, kết quả của việc vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước đã từng bước phát huy tác dụng. Đây là một trong những lực đẩy nhằm phát triển kinh tế hộ gia đình và bộ mặt nông thôn.

2.7.1.3. Đối với vốn tín dụng Ngân hàng : 

Là lượng vốn chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng vốn đầu tư phát triển cho ngành chè trong những năm qua. Nguồn vốn này có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo kịp thời nhu cầu vốn phát triển sản xuất của các hộ trồng chè, với lãi suất ưu đãi, thời gian hoàn trả vốn chậm( thường là kéo dài đến hết chu kỳ đầu của cây chè). Ngân hàng NN và PTNT và Ngân hàng vì người nghèo là những ngân hàng cho vay để đầu tư phát triển chè, trong giai đoạn 1995 - 2002 đã cho vay với tổng số vốn là 1175,12 tỷ đồng; trong đó cho các doanh nghiệp vay là 763,83 tỷ đồng ; cho các trang trại vay là 141,01 tỷ đồng ; cho các hộ nông dân vay là 270,3 tỷ đồng. Ngoài ra, người trồng chè còn được hỗ trợ từ UBND các Tỉnh, họ được bù chênh lệch khi Ngân hàng NN và PTNT không cung cấp vốn kịp thời cho đầu tư phát triển sản xuất chè, họ phải vay từ các Ngân hàng Thương mại khác với lãi suát thông thường. Bên cạnh đó, phần vốn Hỗ trợ đầu tư trực tiếp qua Quỹ bình ổn giá của Chính phủ cũng hết sức to lớn, nó tạo cảm giác yên tâm cho người nông dân trồng chè, tránh tình trạng sản phẩm bị bán với giá thấp do tình trạng tranh mua tranh bán do tư thương ép cấp, ép giá.

2.7.1.4.Đối với vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp và các hộ gia đình:

Đây là phần lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư cuả các doanh nghiệp và phần vốn tự có của các gia đình. Thông thường, phần vốn đầu tư của các doanh nghiệp được tính dựa trên những giá trị của các thiết bị, vật tư, giống ươm, cây trồng mới.. . mà doanh nghiệp đã cung cấp cho các công nhân nông trường và nhà máy. Phần vốn tự có của các gia đình bao gồm công lao động, bảo hộ lao động, phân hữu cơ, vô cơ, thuốc trừ sâu.. Nhìn chung, phần vốn này rất hạn chế, chỉ đảm bảo khoảng 20 - 30% nhu cầu.

2.7.2. Nguồn vốn nước ngoài

Nguồn vốn đầu tư nước ngoài cho ngành chè Việt Nam được thể hiện qua 2 hình thức : Đầu tư gián tiếp theo hình thức vốn vay ODA và đầu tư trực tiếp  qua hình thức liên doanh - liên kết với các công ty thuộc VINATEA.

2.7.2.1. Nguồn vốn ODA :

Được hỗ trợ cho các công trình của Chính phủ như xây dựng các công trình thuỷ lợi cho vùng chè, tập huấn kỹ thuật cho công nhân nông trường, đầu tư xây dựng các viện nghiên cứu khoa học và các trung tâm nghiên cứu giống mới.. Phần vốn này được lồng ghép trong nguồn vốn đầu tư của Chính phủ,  đã  được trình bầy ở trên.

2.7.2.2. Nguồn vốn liên doanh - liên kết . 

Có thể nói, năm 1997 là một năm bản lề đánh dấu chặng đường phát triển của ngành chè Việt Nam. Cùng trong 1 năm, VINATEA đã tổ chức đựợc 2 liên doanh lớn là Công ty liên doanh chè Phú Bền ( liên doanh với tập đoàn SIPEF của Vương quốc Bỉ) và liên doanh chè Phú Đa ( liên doanh với  Irắc) với tổng vốn đầu tư đăng ký là 12,5 triệu USD. Có 5 đơn vị thành viên tham gia là : Công ty chè Phú Thọ, Hạ Hoà, Thanh niên, Phú Sơn, Tân Phú. Tháng 11/2001, công ty chè Đoan Hùng tiếp tục gia nhập Công ty Phú Bền. Cho đến nay, sau 5 năm hoạt động, tổng số vốn đầu tư đã thực hiện là 8,19 triệu USD ( trong đó của liên doanh chè Phú Bền là 5,26 triệu USD; và liên doanh chè Phú Đa là 2,93 triệu USD) chiếm 65,5 % tổng số vốn đầu tư đã đăng ký.

Bên cạnh các liên doanh sản xuất chè đen, VINATEA cũng đã tiến hành hợp tác với Nhật Bản ở Thái Nguyên và Đài Loan ở Sơn La, Lâm Đồng trong đầu tư phát triển sản xuất chè xanh phục vụ xuất khẩu (chủ yếu là xuất sang các thị trường trên). Tới năm 2002, số vốn đầu tư của 2 liên doanh này là 5,2 triệu USD, chiếm 60% tổng số vốn đầu tư đã đăng ký. Liên doanh đã đưa dây chuyền công nghệ tiên tiến vào sản xuất, góp phần nâng chất lượng và giá chè xuất khẩu của Viêt Nam lên một tầm cao mới. Nhất là liên doanh với Nhật Bản đã cho ra sản phẩm chè xanh Tabukita nổi tiếng, với giá chè xuất khẩu cao là 4.500 USD/tấn ( tính theo giá FOB).

Nhận xét: Trong những năm qua, nguồn vốn đầu tư trong nước và của nước ngoài đã thúc đẩy sản xuất chè có những bước tiến vượt bậc, trong đó, nguồn vốn đầu tư trong nước đóng vai trò chủ đạo. Song qua thực tế cho thấy, việc cung ứng nguồn vốn đầu tư trong nước còn bị hạn chế về số lượng và thời gian đáo hạn (nhất là vốn đầu tư tín dụng); nguồn vốn đầu tư nước ngoài còn quá nhỏ bé, chưa tận dụng hết tiềm năng của chè Việt Nam. Vì thế, trong những năm tới, Nhà nước và các cơ quan chức năng cần có những chính sách mới nhằm khai thông nguồn vốn tiềm năng này, hỗ trợ cho nguồn vốn đầu tư trong nước.

2.8. Kết quả và hiệu quả đầu tư ngành chè

2.8.1. Hiệu quả tài chính và kết quả đầu tư 

Đầu tư phát triển chè là một hình thức đầu tư tương đối đặc biệt vì quá trình đầu tư gồm 2 công đoạn rất rõ là: đầu tư sản xuất chè búp tươi và đầu tư cho chế biến công nghiệp. Hai công đoạn này khác biệt về nhiều công đoạn nên được hạch toán độc lập. Chính vì vậy, khi đánh giá hiệu quả tài chính của quá trình đầu tư cần phải đánh giá riêng biệt 2 công đoạn này, tức là cần xem xét hiệu quả tài chính của sản xuất chè búp tươi và hiệu quả tài chính của chế biến chè khô.

2.8.1.1. Hiệu quả tài chính sản xuất chè búp tươi.

( Các hình thức khoán trong sản xuất chè búp tươi 

Quá trình thực tế sản xuất chè búp tươi được áp dụng theo các hình thức sau đây     ( Phụ lục 6). Đa số các công ty chè trong khâu đầu tư sản xuất nguyên liệu đã áp dụng 3 hình thức: Khoán thầu, khoán hộ và khoán theo NĐ 01. Số diện tích không giao khoán được, công ty giao cho các tổ quản lý. Từ sự sắp xếp đó, trong giai đoạn hiện nay, hình thức khoán hộ luôn luôn chiếm diện tích lớn nhất (43,99%), tiếp theo là khoán thầu và khoán theo NĐ 01 và cuối cùng là khoán cho tổ sản xuất ( chỉ chiếm 12.25% về diện tích) 

Bảng 2.14: Cơ cấu diện tích đất chè của các hình thức khoán năm 2000.

	STT
	Hình thức khoán
	Cơ cấu diện tích (%)

	1
	Khoán thầu
	27.79

	2
	Khoán hộ
	43.99

	3
	Khoán theo NĐ 01
	15.69

	4
	Khoán cho tổ sản xuất
	12.52


Nguồn : Vụ kế hoạch - Bộ NN & PTNT

Đi sâu vào phân tích hiệu quả tài chính của 3 hình thức trên sẽ cho ta nhận thấy hình thức khoán nào là phù hợp nhất trong sản xuất chè hiện nay.

(Đánh giá hiệu quả kinh tế của các hình thức khoán
Năm 2000, Viện Nghiên cứu Chè - TCTy Chè VN đã tiến hành nghiên cứu chọn mẫu 50 khu vực sản xuất thuộc miền núi trung du phía bắc đại diện cho 3 hình thức khoán nêu trên. Từ kết quả điều tra được và thông qua bảng tính cho ta được hiệu quả kinh tế của các hình thức khoán như sau :

Bảng 2.15: Đánh giá hiệu quả kinh tế của các hình thức khoán

(năm 2000 ) tính trên 1 ha.
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Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thống kê TCTy  Chè VN.

Qua bảng 2.15 ta thấy: 

( Với một mức đầu tư đầu vào gần như nhau, hình thức khoán hộ đem lại thu nhập bình quân trên một lao động cao hơn khoán thầu ( tỷ lệ so sánh khoán thầu / khoán hộ là 0,9605).

( Với mức thu nhập như trên dẫn đến trình độ đầu tư thâm canh cũng khác nhau, do vậy năng suất cũng khác nhau. Hình thức khoán thầu, năng suất là 12,17 tấn/ ha, khoán hộ ( 8 tấn/ha), khoán theo NĐ 01 ( 4,4 tấn/ ha).

( Thực tế cho thấy ứng với năng suất khác thì hiệu quả cũng khác nhau. Đáng chú ý là do chi phí sản xuất của hình thức khoán theo NĐ 01 là thấp nên thu nhập/GTSX cao, thậm chí cao hơn khoán thầu.

( Hình thức khoán NĐ 01và khoán hộ tuy có năng suất thấp, nhưng lại có thu nhập trên GTSL lớn. Thu nhập thể hiện sự đóng góp của sản xuất cho xã hội. Đây là một vấn đề rất đáng quan tâm, bởi vì đó là những hình thức đầu tư kỹ thuật thấp nhưng lại có hiệu quả, thể hiện một số ưu thế về sản xuất chè quy mô nhỏ ở các hộ.

( Lãi ròng trong canh tác phân tán cũng cao hơn kiểu canh tác tập trung. Điều đó do các hộ tận dụng lao động tốt và khấu hao tài sản cố định thấp.

Như vậy, các mô hình sản xuất tập trung tốn hao nhiều chi phí vật chất hơn. Điều này cũng lý giải một phần tại sao các hộ không muốn áp dụng kỹ thuật tiên tiến mà vẫn giữ lối canh tác truyền thống. Nếu áp dụng kỹ thuật hiện đại, họ phải đầu tư thêm nhiều chi phí. Mặt khác, do hạn chế về ngân sách nên các hộ gia đình cũng không chuyên tâm trồng chè, mà chỉ có trồng thêm các loại cây trồng khác để hỗ trợ cho kinh tế gia đình. Đây là một hạn chế, khiến năng suất bình quân của hình thức khoán này không cao. Tuy nhiên, hình thức khoán theo hộ gia đình vẫn là hình thức phổ biến ở các vùng chè.

Có thể coi đầu tư phát triển vùng chè theo hình thức hộ gia đình là đại diện cho phương thức sản xuất chè hiện nay.

(Đánh giá  hiệu quả tài chính trên 1 ha chè

Từ đây, khẳng định sự cần thiết phải đầu tư phát triển cây chè ở VN và khẳng định cây chè là cây công nghiệp chủ lực, là cây xoá đói giảm nghèo cho bà con nông dân, ta sẽ tiến hành phân tích hiệu quả tài chính tính trên 1 ha chè tại khu vực sản xuất hộ gia đình.

Các giả thiết của mô hình tính toán.

( Cây chè là 1 cây công nghiệp lâu năm và quá trình kinh doanh thường kéo dài (thông thường từ 20 đến trên 100 năm). Do đó, để tiện cho việc tính toán, ta lấy tuổi thọ trung bình của cây chè là 38 năm. Trong đó: 3 năm đầu là thời kì kiến thiết cơ bản, 35 năm còn lại là quá trình chè kinh doanh.

( Tỷ suất chiết khấu lấy theo lãi suất cho vay vốn tín dụng của ngân hàng người nghèo là 12%/năm.

( Mức giá sử dụng trong mô hình là mức giá cố định tính theo thời giá năm 2000.

( Giả thiết trong suốt thời kì sinh trưởng của cây chè, doanh thu và chi phí là không thay đổi.

( Thông thường trong thời gian cho búp, cứ 10 năm người làm chè phải tiến hành cải tạo, phục hồi lại vườn chè 1 lần. Do đó, chi phí cải tạo chè này cũng được tính trong chi phí đầu tư.

( Sản lượng tính theo năng suất trung bình của khu vực khoán hộ là 80 tạ/ha.

( Giá bán bình quân 1 kg chè búp tươi là 2200 đồng/kg và luôn giữ cố định trong suốt thời kỳ tính toán.

( Tỷ lệ trượt giá và lạm phát coi như không đáng kể.

Tổng hợp từ báo cáo thống kê và phần mềm EXCEL, ta tính toán được các chỉ tiêu hiệu quả tài chính thông qua bảng dưới đây.

Bảng 2.16: Tính toán hiệu quả tài chính trên 1 ha chè theo số liệu kế hoạch

	Năm 
thứ
	Suất đầu tư​ trên 1 ha cây chè 
	Giá bán 
bình quân 
trên 1 kg

(đồng)
	NSBQ
(kg/ha)
	Doanh 
thu 
(triệu đồng)
	Dòng
 tiền
(triệu đồng)

	
	§T 
trồng mới

 (tr ®)
	§T 

chăm sóc
 chÌ

 (tr ®)
	§T 

chăm sóc 
và thu hoạch 

( tr ®)
	§T

 cảI tạo 
chè 10 năm 
một lần

 (tr ®)   
	Tổng suất 
đầu tư ​(tr ® ) 
	
	
	
	

	0
	23.5
	 
	 
	 
	23.5
	 
	 
	 
	-23.5

	1
	 
	1.5
	 
	 
	1.5
	 
	 
	 
	-1.5

	2
	 
	1.5
	 
	 
	1.5
	 
	 
	 
	-1.5

	3
	 
	1.5
	 
	 
	1.5
	2200
	8000
	17.6
	16.1

	4
	 
	 
	5
	 
	5
	2200
	8000
	17.6
	12.6

	5
	 
	 
	5
	 
	5
	2200
	8000
	17.6
	12.6

	6
	 
	 
	5
	 
	5
	2200
	8000
	17.6
	12.6

	7
	 
	 
	5
	 
	5
	2200
	8000
	17.6
	12.6

	8
	 
	 
	5
	 
	5
	2200
	8000
	17.6
	12.6

	9
	 
	 
	5
	 
	5
	2200
	8000
	17.6
	12.6

	10
	 
	 
	5
	2.8
	7.8
	2200
	8000
	17.6
	9.8

	. . . 
	 
	 
	5
	 
	5
	2200
	8000
	17.6
	12.6

	20
	 
	 
	5
	2.8
	7.8
	2200
	8000
	17.6
	9.8

	 
	 
	 
	5
	 
	5
	2200
	8000
	17.6
	12.6

	 ..  .
	 
	 
	5
	 
	5
	2200
	8000
	17.6
	12.6

	30
	 
	 
	5
	2.8
	7.8
	2200
	8000
	17.6
	9.8

	 
	 
	 
	5
	 
	5
	2200
	8000
	17.6
	12.6

	. .  .
	 
	 
	5
	 
	5
	2200
	8000
	17.6
	12.6

	37
	 
	 
	5
	 
	5
	2200
	8000
	17.6
	12.6

	38
	 
	 
	5
	 
	5
	2200
	8000
	17.6
	12.6

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	NPV=
	44.93

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IRR=
	30%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	NAV= 
	5.46

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	NPV/tæng S§T=
	0.329 


Như vậy, nếu thực hiện đầu tư, người làm chè sẽ thu được một khoản tiền (tính theo thời điểm hiện tại) là 44,93 triệu đồng/ha trong suốt 38 năm. Nghĩa là bình quân 1 ha chè mỗi năm cho thu nhập là 5,46 triệu. Đây là số tiền khá lớn đối với đồng bào vùng sâu vùng xa. Cây chè không chỉ đem lại thu nhập cho bà con mà đối với khu vực miền núi và trung du, cây chè còn là một cây kinh tế chủ lực có giá trị kinh tế cao hơn hẳn các cây cây khác.  

Bảng 2.17: Thu nhập bình quân trên 1 ha chè so với của một số cây trống chủ yếu

năm 2000.

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Stt
	Khu vực
	Sắn
	ChÌ
	Dừa
	Cây ăn quả
	Cà phê
	Cao su
	Tiêu

	1
	Tây Bắc Bắc Bộ
	
	5.46
	
	4.27
	
	
	

	2
	Đông Bắc Bắc bộ
	
	5.32
	
	3.5
	
	
	

	3
	Trung du Bắc bộ
	3.3
	6.13
	
	3.8
	
	
	

	4
	Duyên Hải Bắc Trung bộ
	
	5.38
	2.17
	3.87
	2.09
	3.57
	2.09

	5
	Tây Nguyên
	
	4.92
	
	
	2.68
	2.82
	

	6
	TNBQ ở các khu vực
	3.3
	5.442
	2.17
	3.86
	2.385
	3.195
	2.09


Nguồn : Vụ Kế hoạch. Bộ NN và PTNT

Qua bảng trên ta thấy, thu nhập bình quân trên 1 ha chè hàng năm gấp 2,28 lần so với cà phê và 1,4 lần so với cây ăn quả khác. Từ đó, có thể khẳng định rằng: chủ trương đầu tư phát triển cây chè ở khu vực trung du và miền núi là hoàn toàn đúng đắn. Đây là kênh dẫn vốn có hiệu quả nhất về vùng quê nông thôn xa xôi hẻo lánh.

Bên cạnh đó, nếu xuất phát từ phương châm “tính công làm lãi” (nghĩa là không tính chi phí nhân công vào chi phí đầu tư) và xuất phát từ thực tế sản xuất chế biến chè của các hộ nông dân. Ta sẽ có bảng tính toán hiệu quả tài chính cho 1 ha chè như sau: 

Bảng 2.18 : Tính toán hiệu quả tài chính cho 1 ha chè

( không tính chi phí nhân công )

                                                                                Đơn vị tính : Triệu đồng

	STT
	Suất đầu t​ư của 1 ha chè 
	Giá bán 
1 kg chÌ

( đồng)
	NSBQ
( kg/ha)
	Doanh thu

	Dòng 
tiền

	
	CF 
trồng mới
	CF chÌ
 KTCB
	CF 
chÌ KD
	CF
 cảI tạo
	Tổng 
V§T 
	
	
	
	

	0
	13
	 
	 
	 
	13
	 
	 
	 
	-13

	1
	 
	0.7
	 
	 
	0.7
	 
	 
	 
	-0.7

	2
	 
	0.7
	 
	 
	0.7
	 
	 
	 
	-0.7

	3
	 
	0.7
	 
	 
	0.7
	2200
	8000
	17.6
	16.9

	4
	 
	 
	1
	 
	1
	2200
	8000
	17.6
	16.6

	5
	 
	 
	1
	 
	1
	2200
	8000
	17.6
	16.6

	6
	 
	 
	1
	 
	1
	2200
	8000
	17.6
	16.6

	7
	 
	 
	1
	 
	1
	2200
	8000
	17.6
	16.6

	8
	 
	 
	1
	 
	1
	2200
	8000
	17.6
	16.6

	9
	 
	 
	1
	 
	1
	2200
	8000
	17.6
	16.6

	10
	 
	 
	1
	1.3
	2.3
	2200
	8000
	17.6
	15.3

	. . . 
	 
	 
	1
	 
	1
	2200
	8000
	17.6
	16.6

	20
	 
	 
	1
	1.3
	2.3
	2200
	8000
	17.6
	15.3

	. . . 
	 
	 
	1
	 
	1
	2200
	8000
	17.6
	16.6

	30
	 
	 
	1
	1.3
	2.3
	2200
	8000
	17.6
	15.3

	. . . 
	 
	 
	1
	 
	1
	2200
	8000
	17.6
	16.6

	38
	 
	 
	1
	 
	1
	2200
	8000
	17.6
	16.6

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	NPV= 
	54.723

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IRR=
	52%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	NAV=
	6.656

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	NPV/tæng V§T=
	o.652 


Như vậy, người làm chè sẽ thu được 6,656 triệu đồng/ha chè 1 năm (kể cả công lao động về thời điểm hiện tại). Và sẽ lớn hơn một khoản thu nhập là 1,196 triệu đồng (6,656 tr - 5,46 tr ) so với khi tính cả công lao động vào chi phí sản xuất.

(Phân tích độ nhạy.

Tuy nhiên, các giả thiết của mô hình toán thường khó có thể xảy ra trong thực tế. Để có thể xác định yếu tố nào gây nên sự thay đổi nhiều nhất tới hiệu quả kinh tế cây chè, từ đó đưa ra phương thức đầu tư phù hợp, ta sẽ tiến hành phân tích độ nhạy giá trị NPV với sự tác động của các yếu tố năng suất và tuổi thọ cây trồng.

Bảng 2.18: Bảng phân tích độ nhạy.

	Mức biến động
	Yếu tố năng suất
	Yếu  tố  tuổi  thọ

	
	NS

( t¹/ha)
	NPV

(triệu ®)
	(NPV/NPV (%)
	Tuổi thọ

(năm)
	NPV

(triệu ®)
	(NPV/NPV

(%)

	40%
	112
	86.27
	90.44
	53
	46.44
	2.5

	20%
	96
	65.78
	45.2
	47
	46.18
	1.9

	0
	80
	45.3
	0
	38
	45.3
	0

	-20%
	64
	24.82
	-45.2
	30
	43.05
	-5

	-40%
	48
	4.33
	-90.44
	23
	39.25
	-13.4


Từ bảng trên ta có thể thấy rằng hiệu quả tài chính của cây chè phụ thuộc rất nhiều vào năng suất. Do đó, trong quá trình tổ chức đầu tư phát triển sản xuất cây chè cần chú ý các biện pháp nâng cao năng suất như thâm canh, cải tạo cây trồng, bón phân vi sinh, đảm bảo hệ thống tưới . . .

2.8.1.2. Kết quả đầu tư khâu chế biến chè khô

Thông qua báo cáo đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của 350 doanh nghiệp thuộc TCTy có quy mô chế biến lớn, vừa và nhỏ tại khu vực trung du miền núi phía Bắc và 1200 hộ chế biến thủ công ở 4 hình thức khoán ( khoán thầu, khoán hộ, khoán theo NĐ 01, khoán cho tổ sản xuất ) cũng tại khu vực đó, ta sẽ tiến hành phân tích hiệu quả tài chính của khâu chế biến công nghiệp. Số liệu sử dụng trong bảng tính toán là giá trị trung bình ứng với các hình thức chế biến quy mô lớn, vừa, nhỏ và thủ công.(Bảng 2.20)

Qua bảng 2.20, ta thấy các quy mô Công nghiệp khác nhau cho hiệu quả đầu tư khác nhau. Quy mô chế biến Công nghiệp vừa và nhỏ có hiệu quả hơn quy mô chế biến lớn. Điều này đặt ra nhiều vấn đề quan tâm:

( Gía Trị Sản Lượng của chế biến công nghiệp cao hơn chế biến thủ công do chất lượng đồng đều hơn và xuất khẩu được. Còn chế biến thủ công chỉ tiêu thụ được trong nước. Rõ ràng chế biến công nghiệp có ưu thế nâng cao giá trị sản phẩm và giá trị xuất khẩu.

( Chi phí sản xuất của chế biến công nghiệp lớn hơn chế biến thủ công thể hiện các mô hình chế biến công nghiệp tiêu hao vật chất xã hội lớn. Nhưng thu nhập của chế biến cao dần từ quy mô lớn đến quy mô nhỏ và cũng đều lớn hơn chế biến thủ công, thể hiện rõ ưu thế của chúng. Đồng thời nó cũng chứng tỏ các mô hình đầu tư lớn là các mô hình đầu tư không hiệu quả. 

( Nếu đánh giá theo chỉ tiêu lãi ròng của 1 tấn sản phẩm chế biến thì các cơ sở chế biến Công nghiệp quy mô vừa và nhỏ cho kết quả cao nhất. Đáng chú ý là chế biến thủ công có lợi nhuận ròng lớn hơn chế biến công nghiệp ở quy mô lớn do mức khấu hao hầu như không có. Điều đó lí giải vì sao giá trị sản phẩm tiêu thụ thấp, nhưng các hộ vẫn thích tự chế biến hơn là bán cho các cơ sở chế biến. Phần giá trị tăng thêm của chế biến thủ công coi như là toàn bộ thu nhập của hộ (do tận dụng được công lao động).

Bảng 2.19: Kết quả đầu tư từ khâu chế biến

         ( Tính trên 1 tấn chè khô, giá cố định năm 2000 ).

	STT
	Chỉ   tiêu
	Đơn

Vị
	Chế  biến  công  nghiệp
	Chế biến

thủ công

	
	
	
	Quy mô   lớn
	Quy mô vừa
	Quy mô nhỏ
	

	1
	GTSL
	1000 ®
	10180
	10456
	10348
	7890

	2
	Thu nhập
	1000 ®
	2079
	2235
	2538
	1478

	
	Trong đó Lãi ròng
	1000 ®
	182
	746
	954
	258

	3
	Thu nhËp/GTSL
	%
	0.42
	21.38
	24.53
	18.73

	4
	Lãi ròng/ Thu nhập
	%
	8.75
	33.38
	37.59
	17.46

	5
	Lãi ròng/ CFSX
	%
	1.64
	6.87
	10.15
	3.01

	6
	Lãi ròng/ ngày - người
	1000 ®
	2.16
	9.05
	12.36
	1.25

	7
	GTSL/ ngày - người
	1000đ
	134.25
	142.56
	135.25
	42.35

	8
	Thu nhập/ ngày - người
	1000đ
	2.41
	10.58
	12.56
	3.25


Nguồn: Viện Nghiên cứu chè . Hiệp Hội Chè VN.

2.8.2. Hiệu quả kinh tế xã hội

ở nước ta, chè được phân bố chủ yếu trên địa bàn các tỉnh  thuộc trung du, miền núi và vùng sâu, vùng xa. Điều kiện vật chất cơ sở hạ tầng ở những vùng này hết sức khó khăn, đời sống vật chất và tinh thần thấp, trình độ dân trí lạc hậu và chỉ trông chờ vào vòng quay của nền kinh tế tự cấp, tự túc. Trong nhiều thập kỷ qua, các địa phương này cũng tìm tòi , thử nghiệm nhiều loại cây trồng khác; song thực tế chỉ có cây chè và một số ít cây công nghiệp khác là còn có giá trị kinh tế đối với các địa phương này. Tới nay, cây chè đã được khẳng định là cây trồng có giá trị kinh tế xã hội cao tại những vùng trung du, miền núi, và vùng sâu, vùng xa; vì thế, đầu tư phát triển cây chè là một trong những định hướng phát triển kinh tế của địa phương, là thực hiện chủ trương “ xoá đói, giảm nghèo” của Đảng cho đồng bào các dân tộc thiếu số; là trồng cây phủ xanh đất trống, đồi trọc ở vùng trung du và miền núi, xây dựng môi trường sinh thái, trong lành.

Nếu đầu tư 1 ha chè trên đất đồi, cho năng suất 8 - 10 tấn búp tươi/ha thì có giá trị tương đương với 1 ha trồng lúa ở đồng bằng. Nếu được đầu tư thâm canh tốt, thì cho năng suất đạt khoảng 20 - 30 tấn /ha và đương nhiên giá trị kinh tế sẽ cao gấp 2 - 3 lần.

Hiện nay, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phòng chống ma tuý, các tỉnh miền núi, vùng cao đã thay thế cây thuốc phiện bằng cây chè. Do đó, đầu tư phát triển chè vừa mang lại cơm no, áo ấm cho người dân; vừa góp phần làm lành mạnh hoá đời sống văn hoá và tinh thần cho các đồng bào dân tộc, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội và tạo ra phên dậu vững chắc bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đầu tư phát triển chè còn đóng một vai trò quan trọng vào quá trình phân bố lại lực lượng lao động giữa miền xuôi và miền núi; xây dựng các khu vực định canh, định cư cho đồng bào các dân tộc phải di dân khỏi các khu vực xây dựng các công trình trọng điểm của Nhà nước như thuỷ điện Sơn La, thuỷ điện Hoà Bình, Than uyên.. .Công cuộc đầu tư phát triển chè thu hút một lượng lớn lao động nhàn rỗi trong khu vực này tham gia vào công việc trồng và chế biến chè, góp phần vào giải quyết công ăn việc làm cho xã hội. Nếu hiện nay, với diện tích trồng chè là 76.800 ha đã thu hút 150.000 lao động, và theo quy hoạch phát triển, diện tích trồng chè sẽ tăng thêm 140.000 ha nữa, sẽ giải quyết thêm cho xã hội trên 300.000 lao động ; chưa kể những người làm công tác dịch vụ xã hội khác để phục vụ cho cuộc sống của số lao động trên.

2.9. Những tồn tại trong  hoạt động đầu tư phát triển ngành chè Việt Nam

2.9.1. Về hoạt động đầu tư phát  triển chè nguyên liệu 

( Công tác đầu tư trồng mới còn chưa chú trọng đến quy hoạch đầu tư, tư tưởng sản xuất quảng canh, chạy theo số lượng bùng phát

( Đầu tư chăm sóc chè không hợp lý và không theo quy trình kỹ thuật, phân hưu cơ ít được sử dụng mà chủ yếu là đạm, lân , kali đơn độc, vườn chè bị chai cứng, đất thiếu nguyên tố vi lượng, thiếu lượng mùn hữu cơ , không đủ dinh dưỡng cung cấp nên chè có năng suất thấp, chất lượng nguyên liệu kém.

( Việc thu hái chè cũng bị vi phạm kỹ thuật nghiêm trọng, nhiều hộ gia đình chỉ chạy theo lợi ích trước mắt, hái quá già làm ảnh hưởng chất lượng sản phẩm sau chế biến, đồng thời cây chè bị khai thác tuỳ tiện, ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài. 

( Công tác đầu tư giống chè nước ta còn yếu, hầu hết diện tích chè cả nước là giống chè trung du, giống chè Shan và PH1. Một số giống có chất  lượng cao như LDP1, Bát Tiên , Kim Huyên.. . mới được trồng, diện tích chưa nhiều. Các giống mới nhập ngoại đang trong thời kì khảo nghiệm.

( Công tác khuyến nông đã được đầu tư đúng mức. Bước đầu các tỉnh đã triển khai công tác này đến các vườn chè hướng dẫn bà con các quy trình kỹ thuật trồng - chăm sóc - chế biến chè. Tuy nhiên hiệu quả còn chưa cao.

( Đầu tư nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật còn thiếu và yếu, chưa đáp ứng được đòi hỏi của sản xuất. Một số công trình nghiên cứu khi ra đời đã rất lạc hậu với thực tiễn.

2.9.2. Về đầu tư công nghệ chế biến.

( Cả nước có hơn 600 cơ sở chế biến công nghiệp, nhưng trong đó chỉ có 70 cơ sở được đầu tư trang thiết bị hiện đại, nhà xưởng đạt tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp, còn lại các doanh nghiệp đều có các thiết bị cũ từ những năm 1960 -  1970, cồng kềnh, sản xuất không đạt hiệu quả. Doanh nghiệp tư nhân đầu tư thiết bị còn chắp vá, nhà xưởng vẫn chưa đạt tiêu chuẩn nhà máy chế biến chè xuất khẩu.

( Trong thời gian từ năm 2000 đến nay, nhiều địa phương đã cho phép các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư xây dựng rất nhiều nhà máy chế biến. Do không có quy hoạch hợp lý giữa vùng nguyên liệu và nhà máy chế biến nên dẫn đến nhà máy xây dựng chồng chéo, lấn át nhau. Nếu cộng tổng công suất của nhà máy lại thì rất nhiều địa phương công suất chế biến đều vượt cao hơn so với khả năng cung cấp nguyên liệu. Dẫn đến tình trạng “tranh mua tranh bán”, chất lượng nguyên liệu kém, sản phẩm chế biến ra không đạt yêu cầu.

( Hệ thống quản lý chất lượng vẫn chậm được triển khai do nhận thức về nâng cao chất lượng và kinh phí còn hạn chế.

2.9.3. Về hoạt động đầu tư cho Marketing.

( Các doanh nghiệp chè VN hầu như chưa quan tâm đến công tác đầu tư nghiên cứu thị trường. Trình độ cán bộ quản lý thị trường là rất kém. Phương thức nghiên cứu cũng lạc hậu chỉ tập trung vào 2 hình thức: thăm do nhu cầu và thu thập thông tin phản hồi từ phía khách hàng.

( Các mặt hàng chè của ta còn chưa đa dạng, chất lượng không đều và ổn định. Đa số mới chỉ được xuất khẩu để làm hàng đấu trộn dưới thương hiệu của các hãng khác. Trong khi đó thị trường nội tiêu gần như bị bỏ ngỏ.

( Các hoạt động quảng cáo, xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm.. . tuy đã diễn ra song mức đầu tư còn thấp và tính hiệu quả cũng chưa cao, chưa gây ấn tượng sâu sắc đến người tiêu dùng.

2.9.4. Về đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng.

Hệ thống cơ sở hạ tầng ở các đồi chè còn chưa được đồng bộ và hiện nay đang xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là hệ thống giao thông liên đồi và hệ thông nối liền các vùng đồi chè. Hệ thống thuỷ lợi kém, nhìn chung các đồi chè chưa chủ động nước tưới, mà chủ yếu trông chờ vào lượng mưa tự nhiên nên vào những năm khô hạn, năng suất và chất lượng vườn chè giảm sút.

2.9.5. Về đầu tư phát triền nguồn nhân lực.

Đầu tư cho nguồn nhân lực còn thiếu so với nhu cầu. Trình độ lao động còn yếu về nhiều mặt: công nghệ, thông tin, ngoại ngữ, canh tác kỹ thuật, quản lý.. . Sự phân bố nguồn nhân lực còn không đồng đều giữa các khu vực TW và địa phương, doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân.

2.9.6. Nguồn vốn đầu tư phát triển.

Nguồn vốn đầu tư mới chỉ tập trung vào nguồn vốn trong nước thông qua các chương trình kế hoạch Nhà nước. Việc cho vay vốn tín dụng đầu tư còn nhiều trở ngại do thủ tục vay vốn, thời gian vay vốn và thời điểm trả nợ chưa phù hợp với đặc điểm sinh thái của cây chè. Đa số bà con trồng chè là ở các vùng quê nghèo nên vốn đầu tư cho chè còn hết sức hạn chế, chủ yếu là tận dụng công lao động. Đầu tư nước ngoài còn ít chú ý đến ngành chè VN. Đến nay vốn thực hiện mới chỉ đạt 60% so với vốn đã đăng ký. 

2.10. Kết luận chung

Đầu tư phát triển ngành chè là một công cuộc đầu tư lớn, bao gồm đầu tư từ cơ sở hạ tầng đến khâu kinh tế kỹ thuật xã hội, trải dài trên khắp đất nước ta. Trong những năm qua, Nhà nước và ngành chè đã tập trung để đầu tư cho chè phát triển, để trở thành một trong những trọng điểm phát triển kinh tế kỹ thuật của nền kinh tế Nông nghiệp và Nông thôn ở Việt Nam.

Đầu tư phát triển chè góp phần chuyển đổi nền kinh tế tự  cung, tự cấp sang nền kinh tế sản xuất hàng hoá, phù hợp với xu hướng của thời đại là nền kinh tế thị trường, đồng thời thay đổi tác phong và trình độ nghề nghiệp của người lao động. Nhân dân các dân tộc và nhân dân vùng trung du, vùng núi do phát triển chè mà ổn định nơi ăn, chốn ở; yên tâm với chính sách định canh, định cư , nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của mình; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Ngày nay, thu nhập từ cây chè ngày một tăng trưởng, hàng năm đem về cho đất nước một nguồn ngoại tệ lớn, có khả năng tạo nguồn lực để tái đầu tư cho chè. Thâm canh chè đã mang lại độ phì cho đất trồng, và  cây chè không tranh chấp đất trồng với những cây trồng khác, nên đầu tư phát triển chè vẫn có thể đầu tư xen canh với các cây lương thực, cây công nghiệp, cây lâm nghiệp khác để có được hiệu quả kinh tế cao.

Trong điều kiện hiện nay, khi các ngành công nghiệp - dịch vụ ở các tỉnh trung du - miền núi gặp nhiều khó khăn về mọi mặt như vốn sản xuất,công nghệ sản xuất, thị trường tiêu thụ, lao động thất nghiệp ...,khi mà ngân sách trung ương và các tỉnh còn hết sức hạn hẹp, việc đầu tư phát triển nông nghiệp nói chung và ngành chè riêng đã sử dụng sức mạnh tổng hợp các nguồn lực, trong đó huy động nội lực là chính, là một biện pháp đúng đắn để vừa tận dụng tiềm năng sẵn có của vùng,  vừa tận dụng được khả năng sẵn có của ngành, vừa kết hợp với khả năng nguồn lực quốc tế, để phát triển ngành Chè, giải quyết được công ăn việc làm cho người lao động,  đem lại thu nhập cao cho người dân, tạo điều kiện để phát triển các ngành sản xuất khác ở vùng trung du, miền núi nước ta.

Tuy nhiên, trong công cuộc đầu tư phát triển chè ở Việt Nam còn nhiều khó khăn phức tạp, nhiều bất cập cần được giải quýêt; đó là: nguồn vốn đầu tư; nguồn nhân lực; trình độ kinh tế, khoa học kỹ thuật từ khâu nông nghiệp đến khâu sản xuất chế biến, từ khâu nguyên liệu đến khâu tiêu thụ sản phẩm trong cơ chế kinh tế thị trường ở trong và ngoài nước; trình độ quản lý vĩ mô toàn ngành và chiến lược phát triển chuyên ngành trên phạm vi khu vực và quốc tế, trên cơ sở đó đề xuất những hệ thống chính sách hỗ trợ đặc thù để tạo hành lang pháp lý cho việc khuyến khích đầu tư phát triển cho ngành chè.

Trong 50 năm qua, ngành chè đã có nhiều thành công trong công cuộc đầu tư phát triển ngành, nhất là trong những năm đổi mới cơ chế sang nền kinh tế thị trường, ngành chè đã đẩy mạnh đầu tư phát triển lên một bước dài, song còn nặng tính tự phát nên  phát triển không đồng bộ, gây nhiều bất hợp lý trong việc khâu sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Sự ra đời của VINATEA và VITAS đã thống nhất quản lý ngành để công cuộc đầu tư phát triển ngành được định hướng trên qui mô toàn quốc và từng bước đưa ngành chè hội nhập khu vực và quốc tế.

                  Chương ba

một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển

ngành chè Việt Nam

3.1. Quan điểm đầu tư phát triển ngành chè Việt Nam

3.1.1. Đầu tư phát triển sản xuất chè trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp toàn diện, trên cơ sở phát huy thế mạnh của từng vùng, từng địa phương.

Hiện nay,Việt Nam vẫn là một nước nông nghiệp, lao động nông nghiệp chiếm 65% lực lượng xã hội, cho nên nông nghiệp có vị trí vô cùng quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Trong cơ cấu của kinh tế quốc dân Việt Nam, GDP do nông nghiệp tạo ra có tác động to lớn đến tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế nước ta và là yếu tố đảm bảo cho sự phát triển vững chắc của đất nước.

Trong Nghị quyết của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX đã nhấn mạnh vai trò quan trọng tất yếu của nông nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế quốc dân. Đảng đã xây dựng chủ trương, đường lối và những chính sách thích hợp để phát triển nền sản xuất nông nghiệp. Bước ngoặt của sự đổi mới trong quản lý kinh tế nông nghiệp là Nghị quyết 10 NQ/TW của Bộ Chính trị (năm 1988), sau đó là Luật Đất đai (năm 1993), Luật Lao Động... tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nông nghiệp, nhằm phát huy thế mạnh về đất đai, khí hậu và trình độ thâm canh.

Đầu tư phát triển ngành chè là nhiệm vụ quan trọng trong sự phát triển nông nghiệp nói chung để tận dụng lợi thế so sánh của đất nước : đất đai, nhân dân giầu kinh nghiệm sản xuất chế biến, tạo ra thu nhập lớn, đóng góp  phát triển kinh tế của đất nước, tăng thu nhập cho người lao động.

3.1.2. Đầu tư phát triển sản xuất chè trong điều kiện Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.

Việt Nam đang trong quá trình thực hiện CNH - HĐH đất nước, trong quá trình đó, sự phát triển nông nghiệp có vị trí quan trọng vì nó đóng góp cho sự tạo ra sự ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế bền vững.

Hội nghị lần thứ VI của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã chỉ rõ “.. Tập trung cao hơn nữa cho nhiệm vụ phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng CNH - HĐH , làm cơ sở vững chắc cho sự ổn định phát triển kinh tế xã hội trong tình huống ưu tiên phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, tiến tới sản xuất những sản phẩm có lợi thế phục vụ xuất khẩu.. .”

Chè là một trong những mặt hàng xuất khẩu quan trọng, xuất khẩu chè sẽ mang lại nguồn ngoại tệ lớn, tạo điều kiện tích luỹ vốn cho phát triển kinh tế đất nước; phát triển sản xuất nông nghiệp cùng với phát triển công nghiệp là cơ sở thực hiện CNH và HĐH đất nước  và nông nghiệp.

3.1.3.Đầu tư phát triển chè phải tận dụng những lợi thế biến động và triển vọng của thị trường chè trên thế giới có xu hướng thụân lợi cho chè Việt Nam.

Theo FAO, trong tài khoá 1990 - 2000, mức cung sản phẩm chè thường lớn hơn mức cầu chè trên thế giới , cùng với sự tăng dân số ở các nước tiêu thụ chè , nên theo dự đoán của FAO, giá chè sẽ tương đối ổn định trong thời gian tới, nhưng chất lượng chè cần cao hơn mới có thể đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Để nâng cao chất lượng sản phẩm, thì chi phí cho sản xuất chè trong những năm tới có thể gia tăng. Điều này làm giá thành lớn hơn giá bán, như vậy , nhiều nước sản xuất chè sẽ phải giảm diện tích trồng chè, đó chính là cơ hội tốt cho chè Việt Nam xuất khẩu được.

Theo các chuyên gia kinh tế chè, để xâm nhập vào thị trường mới, sản phẩm chè xuất khẩu của Việt Nam phải đảm bảo 3 yếu tố : chất lượng đảm bảo; chủng loại phong phú và giá thành hạ . Theo dự đoán, giá thành của chè Việt Nam sẽ đảm bảo hiệu quả sản xuất, như vậy giá bán chè sẽ tương đương với giá chè trên thị trường quốc tế. Thị trường tiêu thụ ổn định sẽ giúp cho ngành chè phát triển mạnh.

Cùng với dự đoán của FAO, một dự đoán mới của đơn vị tình báo kinh tế (EIU) cũng cho rằng: Nhu cầu tiêu dùng chè trên thế giới đang tăng lên trong những năm tới, nhưng nguồn cung cấp chè có khả năng tăng nhanh hơn nữa, sẽ làm cho thị trường chè thế giới có xu hướng dư thừa  nguồn cung chè.Trước diễn biến của thị trường chè thế giới, đầu tư phát triển sản xuất chè càng phải chú trọng phát triển theo chiều sâu: thâm canh tăng năng suất, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu chè Việt Nam để tạo sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế, có như vậy mới xuất khẩu được lượng lớn hàng hoá chè trên thế giới.

Hiện tại, thị trường tiêu thụ trong nước cũng được tăng dần theo sự gia tăng của thu nhập người dân; song chè đang bị sự cạnh tranh của các loại đồ uống khác, nên buộc đầu tư phát triển chè phải gắn liền với thị trường xuất khẩu, đồng thời phải quan hơn nữa tới thị trường nội tiêu.

3.1.4. Đầu tư dựa vào các lợi thế so sánh tuyệt đối và tương đối của chè.

Cây trồng nói chung và chè nói riêng, mỗi loại đều có những đặc tính sinh thái riêng; từ đặc điểm này mà chúng chỉ được phát triển tại những vùng tự nhiên phù hợp với chúng để cho sản phẩm đặc trưng. Chính vì thế, khí hậu, thời tiết, đặc tính và thành phần dinh dưỡng của đất là điều kiện tự nhiên cần thiết cho sự phát triển của chè, và cũng vì thế , sản phẩm của chúng cũng có hương vị đặc trưng mà các sản phẩm cùng loại ở những nơi trồng khác không thể có. Việt Nam có rất nhiều loại chè nổi tiếng như chè Hà Giang, Thái Nguyên, Shan tuyết... Phát huy thế mạnh này, chúng ta nên mở rộng diện tích trồng các loại chè đặc sản, đầu tư thâm canh chăm bón và cải tạo vườn chè để tăng năng suất và chất lượng, đồng thời nâng cao kỹ thuật chế biến để có các mặt hàng chè chất lượng cao. Cây chè Việt Nam là cây xoá đói  giảm nghèo, đặc biệt đối với Trung du miền núi, cây chè là cây không thể thay thế được. Ngoài ra, cây chè còn là cây góp phần vào an ninh quốc phòng  vùng biên giới .     

3.1.5. Đầu tư phát triển sản xuất chè theo hướng kinh tế trang trại

Thực tế ở nước ta cho thấy, nhu cầu và khả năng phát triển kinh tế trang traị đang trở thành hiện thực, góp phần đẩy mạnh kinh tế ở nông thôn.Tại các vùng chuyên canh chè, xu hướng phát triển kinh tế trang trại đang là một yêu cầu bức xúc cần được thực hiện trong chiến lược phát triển vùng chè. 

Ngày nay ở các trang trại của Việt Nam, người ta đang chủ yếu thực hiện mô hình đa dạng hoá các sản phẩm cây trồng, chứ không chỉ chuyên môn hoá sâu vào một loại cây nào cả. Nhưng ngược lại, đầu tư phát triển kinh tế trang trại ở vùng chè, thì cây chè được coi là cây trồng chính, còn các loại cây trồng khác chỉ là phụ trợ , đó cũng là mục tiêu của ngành chè Việt Nam trong những năm tới. Yêu cầu tối thiểu cho một trang trại chè phải có diện tích trồng là trên 1 ha, để tập trung chuyên canh và có sản phẩm hàng hoá , vì rằng trong những năm qua, diện tích trồng cây ăn quả đang cạnh tranh với chè.

3.1.6. Đầu tư phát triển để chuyển mạmh sang cơ chế sản xuất hàng hóa chè

Sản xuất theo phương thức tự sản tự tiêu vẫn đang tồn tại trong các hộ gia đình làm chè ở miền Bắc và miền Trung nước ta, nó kìm hãm việc đầu tư phát triển vào vườn chè. Chuyển mạnh sang cơ chế sản xuất hàng hóa , lấy hiệu quả kinh tế làm thước đo và mục tiêu tăng mức sinh lời cao của đồng vốn đầu tư, buộc các cơ sở sản xuất chè nguyên liệu phải tập trung đầu tư thâm canh, ứng dụng các kỹ thuật tiến bộ mới để nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng chè búp đáp ứng với nhu cầu chế biến và thị trường tiêu thụ (trong và ngoài nước). Từ quan điểm này phải đầu tư xây dựng các giải pháp qui hoạch phát triển vùng chè, đầu tư cho chế biến trên cơ sở tìm hiểu thị hiếu của người tiêu dùng, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa mẫu mã để tiếp cận nhanh với thị trường.

3.2. Phương hướng, mục tiêu phát triển ngành chè giai đoạn 2005 - 2010

Ngành chè Việt Nam trong những năm qua đã có những bước tiến bộ đầu tư vượt bậc trong nông nghiệp và trong chế biến công nghiệp, để hòa nhập quốc tế, ngành chè cần nỗ lực đầu tư hơn nữa trong giai đọan tới, nhằm đưa chè trở thành một mũi nhọn trong nền kinh tế nông nghiệp của nước ta, đáp ứng với nhu cẩu của người tiêu dùng trong nước và ngoài nước.

Ngày nay sản xuất chè phải đáp ứng được các yêu cầu sau đây:

( Thuận tiện cho người tiêu dùng : sử dụng nhanh chóng theo nhịp sống của con người hiện đại, bằng công nghệ mới, bao bì đóng gói và phương thức bán hàng quyết định.

( Đa dạng hoá sản phẩm nhằm thoả mãn nhu cầu các tầng lớp khác nhau. Thích hợp với  thị hiếu các dân tộc khác nhau, chè uống liền ít cafein, ít đường, mà vẫn có hương vị và tính kích thích tạo sảng khoái cho người uống chè.

( Có tác dụng bảo vệ sức khoẻ : vì con người ngày nay đang sống trong môi trường rất phát triển nhưng lại ô nhiễm nặng; do vậy, ngoài giá trị dinh dưỡng và cảm quan phải quan tâm đến tác dụng bảo vệ sức khoẻ con người của sản phẩm. Chè không có mỡ, chất mầu nhân tạo, hương nhân tạo, chất phụ gia,  CO2 và đường. Chè còn là một chất điều tiết các chức năng sinh lý và bảo vệ sức khoẻ con người

Với  vị trí của cây chè ,với những đòi hỏi của người tiêu dùng  và nhu cầu về chè ngày càng tăng của các nước trên thế giới , cho nên các quốc gia trồng chè đều có các chính sách tăng cường đầu tư cho các khâu R & D ( nghiên cứu & phát triển ): giống cây trồng, kỹ thuật canh tác, công nghệ chế biến, sản phẩm hàng hoá, và những chính sách kinh tế khác để đẩy mạnh tiêu thụ chè trong nứơc và trên thế giới. ở Việt Nam, Chè cũng là một trong những mặt hàng xuất khẩu truyền thống và tiêu dùng trong nước; ngành sản xuất , chế biến chè đã và đang trở thành một ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng trong nền kinh tế quốc dân  của nước ta. Nhà nước ta đã có nhiều chính sách và biện pháp cụ thể để đầu tư phát triển mạnh ngành chè . Theo Quyết định số 43/1999/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ ngày 10/3/1999 thì phương hướng ,mục tiêu phát triển của ngành chè đến năm 2005 - 2010 là :

( Phát triển sản xuất chè để phục vụ đủ nhu cầu của thị trường trong nước và tăng kim ngạch xuất khẩu lên khoảng 200 triệu USD/ năm;

( Phát triển chè ở những nơi có điêù kiện, ưu tiên phát triển ở các tỉnh trung du miền núi phía Bắc, tập trung đấu tư xây dựng các vùng chè chuyên canh, tập trung, thâm canh có năng suất chất lượng cao và từng bước được hiện đại hoá, kết hợp giữa thâm canh vườn chè hiện có với phát triển diện tích chè mới;  

( Thâm canh tăng năng suất để đạt mức doanh thu bình quân 15 triệu đồng/ha;

( Giải quyết việc làm cho khoảng 1,0 triệu lao động.

Để giải quyết những nhiệm vụ chiến lược này, Nhà nước ta có những chính sánh cụ thể về đầu tư và tín dụng; về khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế; về hợp tác đầu tư nước ngoài ; về khoa học công nghệ và môi trường .. . để  xây dựng ngành chè Việt Nam thành ngành sản xuất đa dạng sản phẩm cây trồng, vật nuôi ; tận dụng các thảo mộc để tạo ra nhiều sản phẩm chè khác nhau cho đồ uống.

Các chỉ tiêu cụ thể

Bảng 3.1 :  Dự kiến diện tích, năng suất, sản lượng và kim ngạch xuất khẩu
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   Nguồn : Cục Chế biến Nông sản và Lâm sản,Bộ NN cà PTNT, H. 3/1999

Như vậy, tổng diện tích chè cả nước tới năm 2005 tăng 8,3% so với năm 2002 và tăng 27,3% so với năm 2000, nhưng tổng diện tích này được giữ nguyên đến năm 2010, điều này có nghĩa là giai đoạn 2000 - 2005 phương hướng đầu tư phát triển trong ngành chè là song song với đầu tư thâm canh, chú trọng vào đầu tư mở rộng diện tích là chủ yếuvà trong giai đoạn 2005 - 2010 phương hướng đầu tư tập trung vào thâm canh, đưa năng suất sản xuất chè nguyên liệu tới 2005 tăng 44,2% và tới năm 2010 tăng 77,3% so với năm 2000; đưa tổng sản lượmg chè nguyên liệu năm 2005 tăng 45,8% và tới năm 2010 tăng 123,5% so với năm 2000.

 Tăng cường đầu tư công nghệ hiện đại và các dây chuyên thiết bị tiên tiến vào khâu chế biến chè để tăng tỷ lệ thu hồi chè, đến năm 2005 tổng sản lượng chè khô tăng 63,6% so với năm 2000, cao hơn mức tăng của nguyên liệu chè 45,8% là 17,8%. Kim ngạch xuất khẩu năm 2005 đạt 120 triệu USD tăng gấp 2 lần năm 2000 và năm 2010 đạt 200 triệu USD tăng gấp 1,7 lần so với năm 2005 và gấp 3,3 lần so với năm 2000.

Đây là nhiệm vụ nặng nề đặt ra đối với ngành chè. Để đạt được những mục tiêu trên, ngành chè cần phải thực thi những giải pháp cụ thể nhằm đưa kế hoạch  của ngành chè trở thành thực tiễn.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, thời cơ đến với ngành chè rất nhiều, song thách thức cũng vô cùng lớn. Thách thức ở chỗ Việt Nam phải làm như thế nào để cạnh tranh thắng lợi với hơn 30 quốc gia khác có trồng - chế biến - xuất khẩu chè. Muốn vậy không có cách nào khác là phải đầu tư nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, xây dựng kênh phân phối và quảng bá trà Việt Nam trên toàn thế giới. Muốn làm được việc này, các doanh nghiệp chè Việt nam không thể làm ăn một cách manh mún và cạnh tranh như hiện nay, mà cần có sự phối hợp, tập hợp lại để tạo sức mạnh bảo vệ sản xuất, bảo vệ ngành chè Việt Nam trên toàn thế giới. Toàn ngành chè Việt Nam cần phải xoá đi ấn tượng chè Việt Nam không đảm bảo vệ sinh thực phẩm, mà phải xây dựng niềm tin cho khách hàng là chè Việt Nam đồng nghĩa với chất lượng cao, chè Việt Nam có giá cả hợp lý. Khi đạt được điều đó, chắc chắn ngành chè Việt Nam sẽ đạt được những hiệu quả cao hơn nữa. Để thực hiện được điều đó cần tiến hành đồng bộ những giải pháp sau:

3.3. Một số giải pháp cụ thể

3.3.1. Giải pháp đầu tư phát triển các vùng chè nguyên liệu

3.1.1.1. Quy hoạch đầu tư xây dựng các vùng chè mới

Nhà nước cần nghiên cứu, quy hoạch phát triển chè một cách hợp lý, lựa chọn những tỉnh, những địa phương có điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp nhất với cây chè để đầu tư phát triển thành vùng tập trung chuyên canh lớn, tạo điều kiện đưa tiến bộ khoa học vào sản xuất và quản lý nét cách thuận lợi

Đồng thời không nên cho phát triển chè phân tán ra quá nhiều tỉnh như hiện nay, làm như vậy sẽ dẫn đến tình trạng chè phát triển nhiều mà chất lượng kém hoặc sản lượng tăng quá lớn làm cung lớn hơn cầu như cây cà phê.

Ngành chè Việt Nam đề ra chủ trương trong những năm tới tập trung phát triển sản xuất chè tại các đơn vị ở các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên và Phú Thọ và một số đơn vị ở một số huyện thuộc các tỉnh trên, kế hoach cụ thể như sau:

( Đối với vùng chè có độ cao dưới 500 m gồm các đơn vị ở các tỉnh Thái nguyên, Phú thọ và một số đơn  vị khác. Thực hiện thâm canh cao, bón phân hữu cơ kết hợp, phòng trừ sâu bệnh, áp dụng các biện pháp kĩ thuật mới, trang bị công cụ hiện đại, áp dụng biện pháp tưới tiêu, giữ ẩm cho  chè, trồng giâm cành đủ mật độ 18.000 cây/ha, trồng cây bóng mát 100 cây/ha để đưa năng suất hiện tại từ 8,2 tấn/ha và đến năm 2003 là hơn 8,8 tấn/ ha. Quỹ đất có khả năng sản xuất chè tại hai tỉnh Thái nguyên và Phú thọ là 24.000 ha, đến năm 2003  sẽ trồng mới thêm 2000 ha bằng các giống chè PH1, Bát tiên, Kim huyền, Yabukita... Trồng mới kết hợp với các cây họ đậu, cây tinh dầu, cây ăn quả, cây lâm nghiệp nhằm tăng thu nhập cho người làm chè.

( Đối với các vùng chè có độ cao trên 500 m của các đơn vị Thuộc các tỉnh Sơn La, Hà Giang, Lai Châu, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai. Với diện tích chè hiện có 23.320 ha, cần phải phân loại vườn chè theo mật độ, tuổi trồng kết hợp với điều kiện tự nhiên và năng suất để lựa chọn các vườn chè liền vùng liền khoảnh để thâm canh tập trung, bón phâm hữu cơ cho chè và trồng xen các cây họ đậu tăng độ mùn cho đất. Tổ chức để dân tự trồng mới 4000 ha bằng giống chè Shan thuần chủng và một số giống mới như Bát tiên, Văn xương, ¤ long, LDP1, LDP2.. .tổ chức trồng và thâm canh ngay từ đầu để đạt năng suất hơn 8 tấn/ ha.

( Đối với các vườn chè tập trung hiện có của các đơn vị thuộc các tỉnh Hà giang, Tuyên quang, Thái nguyên, Yên bái, Lào cai, Lai châu, Sơn la, Phú thọ với tổng diện tích hiện có22.950 ha thì tập trung thâm canh cao, đảm bảo mật độ cây chè là 18.000 cây/ha, trồng dặm và bổ sung 30% diện tích bằng các giống chè thơm Long tỉnh 43, Bát tiên, Yabukita, Ngọc thuý ... để nâng cao chất lượng và năng suất chè Việt Nam.

( Tiếp tục chương trình xây dựng hai vùng chè cao sản ở Mộc châu và Tam đường để sản xuất các loại chè chất lượng cao và chè  hữu  cơ cung cấp cho thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu.

3.3.1.2. Giải pháp cho đầu tư chăm sóc - thu hái - bảo quản chè.

( Thực hiện sử dụng phân khoáng cân đối, đa yếu tố (hỗn hợp, phức hợp) trên nền phân hữu cơ đầy đủ để vừa đảm bảo năng suất, chất lượng cao, an toàn thực phẩm và hiệu quả cao trên cơ sở hiệu suất sử dụng phân bón cao.

( Hướng dẫn các hộ gia đình làm tủ cỏ, tủ chè lá già cỗi vào gốc chè để tăng độ mùn cho đất và giữ ấm, giữ ẩm cho vụ chè đông.

( Trình Bộ NN & PTNT cho phép thành lập công ty chuyên sản xuất và cung ứng loại phân hữu cơ vi sinh tổng hợp đặc chủng cho chè. Phối hợp với Hiệp hội chè Việt Nam và các tỉnh trồng chè lớn để khảo sát nguồn phân bón, nhằm đầu tư xây dựng ở mỗi tỉnh một nhà máy sản xuất phân vi sinh. TCty Chè Việt Nam sẽ sử dụng nguồn tài chính tập trung cho công tác này để đến năm 2005 trở đi các vườn chè tập trung sẽ chỉ sử dụng loại phân bón này.

( Hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc trừ sâu, hoá học trên chè. Đẩy mạnh việc quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), áp dụng các chế phẩm thảo mộc. Tuyệt đối không sử dụng thuốc cấm, thuốc có tàn dư nhiều ngày, tuân thủ thật tốt thời gian cách ly cần thiết khi thu hái chè.Thuốc sâu sẽ do các công ty cung ứng, người trồng chè chỉ phun khi có sâu.

( Thu hái chè cần đảm bảo đúng cấp, đúng trật tự, đúng số lá chứa, sửa bằng mặt tán để vừa tăng năng suất chè 10 -15%, vừa có chất lượng nguyên liệu đúng. Đây cũng là cơ sở cho chế biến công nghệ tiết kiệm hiệu quả.

( Thực hiện quyết định 80/2002/QĐ-TTG ngày 4/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ hàng nông sản thông qua hợp đồng, bằng các hình thức ứng trước vốn, vật tư, hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ và mua lại nguyên liệu, hoặc liên kết sản xuất, các doanh nghiệp cần chú trọng phối hợp với các doanh nghiệp sở tại, tổ chức và có kinh phí cho địa phương, có từ 1 đến 2 người chuyên trách duy trì thực hiện hợp đồng.

( Thiết lập và phục hồi hệ thống thu mua và bảo quản nguyên liệu, cần thiết có cam kết đầy đủ giữa nhà máy với người bán nguyên liệu về đảm bảo chất lượng, không để tồn trữ thuốc bảo vệ thực vật. Nguyên liệu chè hái được đựng vào sọt thưa, bao túi thoáng, vận chuyển bằng xe chuyên dùng và được bảo quản đúng quy cách, không để bị ôi ngốt, dập nát.
3.3.1.3. Tăng cường đầu tư thâm canh, cải tạo chè xuống cấp.

Trong đầu thập kỷ 80 và những năm đầu thập kỷ 90, việc mở rộng diện tích ồ ạt. Cùng một lúc, ta vừa phải mở rộng diện tích, vừa phải lo đầu tư thâm canh trong điều kiện vốn hạn chế, vì thế trình độ thâm canh còn thấp, dẫn đến mức năng suất chè nước ta chưa cao. Do đó, việc đầu tư mạnh cho thâm canh là rất cần thiết và cần tập trung vào một số vấn đề cơ bản sau:

( Đảm bảo đồng đều trên diện tích thâm canh. Đối với những vườn chè già cỗi không có khả năng phục hồi thì phải phá bỏ để trồng mới hoặc chuyển sang cây khác có hiệu quả hơn. Những diện tích có khả năng phục hồi thì đốn, trồng dặm và tập trung chăm sóc, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật để đảm bảo năng suất trên diện tích thâm canh phải đạt từ 8 - 9 tấn/ha.

( Đối với diện tích trồng mới, cần đầu tư giống mới có năng suất, chất lượng cao, đã được tuyển chọn; ứng dụng các biện pháp tiên tiến như  trồng chè bằng giâm cành và những kỹ thuật chăm sóc tiến bộ để đảm bảo năng suất phải trên 10 tấn/ha.

( Tập trung nỗ lực vào việc đáp ứng nhu cầu vốn cho thâm canh bởi yêu cầu đầu tư cho cây chè thì cao (10 - 20 triệu/ha) trong khi mới đáp ứng được khoảng 35% (khoảng 6 -7 triệu/ha).

( Tập trung đầu tư giải quyết nhu cầu về phân bón cho thâm canh. Tăng cường bón phân hữu cơ vi sinh tổng hợp, kiên quyết chỉ đạo và hướng dẫn các hộ gia đình làm tủ cỏ, tủ chè lá già cỗi vào gốc chè để tăng độ mùn cho đất và giữ ẩm, giữ ấm cho chè vụ đông. Trình Bộ cho phép thành lập công ty chuyên sản xuất và cung ứng loại phân hữu cơ vi sinh tổng hợp đặc chủng cho chè. Phối hợp với Hiệp hội chè Việt Nam và cac tỉnh làm chè lớn để khảo sát nguồn phân, nhằm  xây dựng ở mỗi tỉnh có một nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh tổng hợp, Tổng công ty sẽ sử dụng nguồn tài chính tập trung cho công tác này để đến năm 2005 trở đi các vườn chè tập trung sẽ chỉ sử dụng loại phân bón này.

( Đối với công tác phòng trừ sâu bệnh cho cây chè theo phương châm “phòng là chính, trừ phải kịp thời nhanh gọn, liên tục, toàn diện, triệt để”. Kết hợp phòng trừ tổng hợp bằng 5 phương pháp nông nghiệp, cơ giới, sinh vật, hoá học và kiểm dịch. Không được nặng về hoá học, làm cho sâu quen thuốc và phải bảo đảm lượng tồn tại trong búp chè theo tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm cho phép, áp dụng thời gian cách ly hái búp an toàn. Phương pháp phòng trừ là: Làm thay đổi quần thể sinh vật, giảm loại có hại, tăng loại có ích. Tạo điều kiện không thuận lợi cho sự phát triển của sâu bệnh chè. Nâng cao tính chống chịu của cây chè bằng việc chọn giống và các biện pháp kĩ thuật canh tác thích hợp. Trực tiếp tiêu diệt các loại sâu bệnh bằng các biện pháp sau:

( Biện pháp nông nghiệp: cày bừa, làm xốp đất, bón phân cân đối, tăng lượng kali. Trồng cây bóng mát, áp dụng các biện pháp thâm canh cây chè, chọn giống trống chịu.

( Biện pháp sinh vật: dùng côn trùng, vi sinh vật thiên địch, động vất có ích.

( Biện pháp vật lý cơ giới: bắt bằng tay, bẫy đèn, xử lý hạt giống, dùng thanh tre cạo rong rêu địa y.

( Biện pháp hoá học: dùng các loại thuốc có hiệu quả trừ sâu và phân huỷ nhanh, ít độc hại, dùng đúng lúc, đúng đối tượng, liều lượng và phương pháp.

( Biện pháp kiểm dịch: để ngăn chặn và hạn chế lây lan của sâu bệnh và cỏ dại.

 Giải quyết tốt vấn đề sâu bệnh và cỏ dại cho cây chè là góp phần to lớn trong việc tăng năng suất và chất lượng chè nguyên liệu.

3.3.1.4 . Giải pháp đầu tư cho các dịch vụ nông nghiệp có liên quan.

( Đối với công tác giống chè. 

Là việc tuyển chọn và nhân giống, là điều kiện tiên quyết ảnh hưởng tới năng suất và chất lượng chè và là biện pháp quan trọng để cung cấp nguyên liệu cho các mặt hàng chè đặc sản và xuất khẩu của ta.

( Hiệp hội Chè Việt Nam phối hợp với các địa phương như Sơn La, Lai Châu, Lâm Đồng, Bắc Cạn đã và đang đầu tư hệ thống mạng lưới các vườn ươm giống mới, giống có chất lượng cao, tại các vùng đang mở rộng diện tích trồng chè tập trung quy mô lớn. Mặt khác, cần tránh thực trạng làm chè theo phong trào, các cơ sở được chỉ định  làm giống, cố gắng đáp ứng cho các đơn vị làm chè những giống nhất định, và chủ động cho xây dựng mặt hàng chất lượng cao. Hơn nữa, cấm tuyệt đối nhân giống bằng chè hạt, bằng các giống cũ, lẫn tạp. Phối hợp với các Liên doanh nước ngoài như Nhật, Đài Loan, Bỉ.. . để đầu tư vườn chè với giống mới, giống tốt cùng thiết bị công nghệ mới, góp phần phát triển ngành chè VN. Vườn nguyên liệu chè cung cấp cho nhà máy nên bố trí sản xuất từ 4 - 5 giống để tạo chất lượng đặc biệt cho mình.

( Bình tuyển ngay các giống chè hiện có ở tất cả các khu vực, loại bỏ những giống không tốt.

( Nhân nhanh các giống có năng suất cao và chất lượng tốt như: 777, LDP1, LDP2, TR1777, Shan... Trong công tác nhân giống, mặc dù trồng chè bằng cành có chi phí đầu tư cao gấp 4 lần so với trồng chè bằng hạt nhưng cần đầu tư được áp dụng. Do điều kiện khí hậu, đất đai của nước ta rất phù hợp cho việc trồng các giống chè cành bằng biện pháp giâm cành sẽ cho giống tốt, cây sinh trưởng khoẻ, đồng đều, phân cành thấp mặt tán rộng, giữ được tính di truyền của cây mẹ.

( Phân vùng phát triển với các bộ giống thích hợp với các vùng trên cơ sở nghiên cứu thổ nhưỡng khí hậu và tập quán của từng địa phương, từng vùng.

· Vùng thấp có độ cao dưới 100 m so với mực nước biển là  vùng sản xuất chè chủ yếu có tiềm năng cho năng suất cao

· Vùng núi có độ cao 100 - 500 m, nên phát triển các giống vừa có năng suất cao, vừa có chất lượng tốt giành cho chế biến mặt hàng chè đen cao cấp phục vụ xuất khẩu.

· Vùng núi cao: có độ cao lớn hơn 1000 m, phát triển các giống chè shan núi cao để chế biến các mặt hàng cao cấp.

( Tiếp tục nhập nội các giống chè đen của các nước có điều kiện sinh thái gần giống với Việt Nam ( như Trung Quốc, Đài Loan, ấn Độ, Nhật Bản...). Nhưng cũng cần chú ý đến đặc điểm sinh thái của từng loại giống để bố trí trồng tại những vùng có điều kiện thổ nhưỡng thích hợp, nhằm mang lại hiệu quả cao nhất như:

· Giống Yabukita của Nhật Bản nên trồng ở những vùng ẩm, có độ cao dưới 800 m.

· Giống Ôlong, Kim huyền, Ngọc thuý, Văn xương của Đài Loan có thể trồng đại trà, nhưng thích hợp nhất vẫn là những vùng cao.

· Giống Bát tiên của Trung Quốc, rất thích hợp với vùng đất  ẩm và cao nhưng vẫn phát huy hiệu quả khả ở vùng trung du.

· Bốn giống chè mới của vùng Assam, Dajijing - ấn Độ có thể trồng đại trà ở các vùng khác nhau.

( Có thể chọn bằng các biện pháp thông thường từ giống tốt cây tốt, nương chè tốt. Cần chú trọng việc chọn giống tại chè theo vùng để có hiệu quả cao và phổ biến nhanh. Tiến hành các đồng thời các phương pháp chọn lọc hỗn hợp, chọn tập đoàn nhưng ưu tiên chủ yếu cho việc chọn lọc cá thể, chọn lọc theo dòng trên cơ sở áp dụng chọn và nhân giống vô tính nhằm bảo đảm tính di truyền ổn định, tạo nương chè đồng đều. Tiếp tục lai tạo và đột biến để tạo ra các giống mới, đồng thời tạo điều kiện tiếp cận dần với công nghệ sinh học cho việc tạo giống chè. áp dụng các biện pháp nhân giống vô tính, giâm   cành là chủ yếu tại các trung tâm giống vùng để đáp ứng nghiên cứu nhanh, giảm chi phí vận chuyển và đảm   bảo chất lượng tốt.

( Nâng cao và tăng cường đầu tư trang thiết bị cho Viện nghiên cứu chè để có đủ năng lực phục vụ nghiên cứu cho sản xuất nhất là công tác giống. Đầu tư thành lập trung tâm nhân giống chè theo từng vùng để cung cấp giống tốt, phù hợp với từng vùng sinh thái và để quản lý tốt công tác giống chè. ( hiện nay cả nước có hai đơn vị thực hiện nhiệm vụ trên là Viện nghiên cứu chè và Trung tâm chè Bảo Lộc), và mỗi công ty chè phải có một vườn ươm sản xuất giống mới trên địa bàn của mình.

( Ngoài ra, Tổng công ty còn yêu cầu các đơn vị sản xuất chè phải đầu tư khôi phục và xây dựng hệ thống các vườn ươm giống đạt tiêu chuẩn kĩ thuật, sử dụng các loại giống mới có chất lượng cao nhằm cung cấp giống cho việc trồng dặm, trồng mới của dân và đơn vị. Tổng công ty đề ra mục tiêu, đến năm 2005 phải có được 30% số diện tích chè được trồng bằng giống có chất lượng cao để cải tiến chất lượng chè xuất khẩu của Việt Nam. Quy mô các vườn chè ươm này vào khoảng 25 -30 triệu hom giống/ năm (tổng diện tích các vườn ươm khoảng 80- 100ha), đảm bảo đủ giống tốt cho phát triển trồng chè hàng năm khoảng 5000 ha.

( Cần tăng cường đầu tư, tổ chức chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống. Phối hợp với Viện nghiên cứu chè và các trung tâm có liên quan, vừa nghiên cứu, vừa tuyển chọn, vừa xây dựng quy trình canh tác thích hợp cho từng vùng, một mặt cung cấp giống mới, mặt khác xây dựng những mô hình về vườn chè thâm canh cao.

(Đối với hoạt động nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học.

( Hiện nay, công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KHKT là một trong những giải pháp quan trọng cho các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu nhằm tạo ra sản phẩm có khả năng cạnh tranh với các sản phẩm khác. Hiệp hội chè VN đã đề ra được định hướng cụ thể cho Viện nghiên cứu Chè và Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật Chè của TCty chè VN là phải gắn nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KHKT, đẩy mạnh nghiên cứu thực nghiệm để phục vụ đắc lực cho sản xuất; cụ thể:

( Sản xuất nguyên liệu: Tăng cường đầu tư vốn, trang bị cho các cơ sở nghiên cứu mô hình thực nghiệm, các vườn ươm giống, các trung tâm đo lường dư lượng hoá chất trong chè. Đồng thời, trang bị các hộp thử nhanh hàm lượng N, P, K trong đất. Chuyển giao KHKT tiên tiến của nước ngoài vào VN. Nghiên cứu thực nghiệm phương pháp bón phân trên lá chè; nghiên cứu cơ giới hoá trong canh tác chè; các biện pháp tưới, chống hạn cho chè

( Chế biến công nghiệp: Tập trung nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới, sản xuất ra sản phẩm mới có giá trị cao cung cấp cho thị trường. Xây dựng, bổ sung và hoàn chỉnh quy trình công nghệ sản xuất ra sản phẩm. Nghiên cứu quy trình bảo quản để không làm giảm chất lượng chè và tăng độ ẩm trong quá trình lưu thông. Nghiên cứu các công cụ, thiết bị cho chế biến và chăm sóc chè theo hướng giảm chi phí và đảm bảo chất lượng chè nguyên liệu và chè thành phẩm. Nghiên cứu công nghệ làm chè mảnh với tỷ lệ cao và thiết bị lọc xơ cẫng chè có công suất đủ lớn, để sản xuất ra loại chè mà thị trường đang có nhu cầu.

Làm tốt công tác khoa học kỹ thuật sẽ góp phần đắc lực cho việc nâng cao uy tín ngành chè VN trên thị trường quốc tế. Qua đó, nâng cao giá trị xuất khẩu. Đây cũng là mục tiêu ngành chè VN đang muốn hướng tới.

3.3.2. Giải pháp đầu tư cho công nghệ chế biến

3.3.2.1. Quy hoạch đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến chè.

Hiệp hội Chè Việt Nam - trực tiếp là Trung tâm Công nghệ cao và thiết bị tiên tiến, phải cùng các đơn vị hữu quan hoàn thành sớm nhất quy định tiêu chuẩn việc đầu tư xây dựng một nhà máy chế biến chè. Trong đó, coi trọng các tiêu chí cứng như : về con người quản lý, cán bộ kỹ thuật; về chất lượng thiết bị, quy trình công nghệ; về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo môi trường, cũng như quy mô, cự ly thích hợp trong vùng nguyên liệu. Ngoài ra còn có các tiêu chí mềm như : trong các mối quan hệ thị trường khi chưa kiểm soát được hoàn toàn, như sự chuyển đổi mặt hàng, cơ chế giá thu mua đầu vào, bán sản phẩm đầu ra, hướng tới sản phẩm riêng của từng vùng, từng nhà máy.

( Bố trí đầu tư xây dựng nhà máy gắn với vùng nguyên liệu theo quy mô thuận lợi. Đối với những doanh nghiệp sản xuất chè đặc sản chất lượng cao với quy mô từ 800 - 1000 ha, đầu tư xây dựng 1 nhà máy có công suất chế biến 30 tấn tươi/ngày. Từ đó sẽ thúc đẩy quá trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho vùng nguyên liệu.

( Không khuyến khích sản xuất và chế biến ở quy mô quá nhỏ và công nghệ lạc hậu, tiêu chuẩn vệ sinh kém. Với qui mô công suất dưới 1 tấn/ngàyphải có các biện pháp: kiểm tra, kiểm soát các tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp, vệ sinh thực phẩm và hạn chế tín dụng cho vay với các loại hình này.

( Khuyến khích đầu tư xây dựng các cơ sở chế biến vừa và nhỏ với công nghệ chế biến tiên tiến, hiện đại tạo ra sản phẩm đa dạng với chất lượng cao, tạo điều kiện áp giá cho thuê đất, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng ở mức thấp nhất, thuận lợi cho nhà đầu tư xây dựng cơ sở chế biến gần vùng nguyên liệu.

3.3.2.2. Giải pháp đầu tư vào công nghệ.

Với các nhà máy được trang bị của Liên Xô cũ, phải bổ sung dàn héo tự nhiên để tiết kiệm năng lượng và giữ được hương thơm của chè. Hiện đại hoá bộ phận ép của máy vò, cải tiến hộp số, thay đổi động cơ làm giảm tốc độ của máy vò và làm mát chè theo kiểu Nhật, thay bộ phận phun ẩm bằng phun sương.

( Nhanh chóng đầu tư một tỷ lệ thích đáng các nhà máy chè sản xuất theo công nghệ CTC nhằm có nhiều loại sản phẩm cung cấp cho nhu cầu tiêu dùng của khách hàng từ nhiều nước khác nhau trên thế giới. Tuy nhiên, để đầu tư xây dựng một nhà máy chè công nghệ CTC phải mất từ 2 đến 3 năm và yêu cầu vốn đầu tư lớn. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng một nhà máy CTC là chưa có khả năng và hiệu quả kinh tế thấp, vì chưa có vùng nguyên liệu đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu kỹ thuật. Do đó, trong thời gian trước mắt, TCty Chè cần đưa thiết bị CTC vào thay thế dây chuyền sản xuất chè theo công nghệ OTD ở trong số các nhà máy chính của ngành, để trong thời gian ngắn có thể đưa vào sản xuất được ngay, nhanh chóng có sản phẩm xuất khẩu, rút ngắn thời gian thu hồi vốn đầu tư và kinh doanh mang lại hiệu quả cao.

( Chuyển các dây chuyền OTD từ các nhà máy cũ này sang xây dựng, lắp đặt thành các xưởng chế biến có công suất vừa và nhỏ, tại các đơn vị khác có nhu cầu sản xuất chế biến phù hợp với thiết bị trên.

Làm như vậy, ngành chè sẽ vừa đổi mới được thiết bị, nhanh chóng có sản phẩm xuất khẩu, sớm thu hồi vốn đầu tư, lại tận dụng được các thiết bị hiện có.

3.3.2.3. Giải pháp đầu tư hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng.

Xây dựng và mở rộng áp dụng các hệ thống tiêu chuẩn về quản lý chất lượng (ISO 9001:2000), về phân tích rủi ro bằng phân tích tới hạn (HACCP) và về quản lý môi trường (ISO 14001) để bán chè có xuất xứ, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Đầu tư xây dựng hệ thống kiểm nghiệm chất lượng, đặc biệt dư lượng hoá lý trong hàng hoá chè tại các vùng, trên phạm vi cả nước, bằng hình thức các trạm cố định và lưu động, cả nội địa và cửa khẩu, vừa kiểm soát định kỳ vừa kiểm soát theo lô mẫu, lô hàng, không để lọt sản phẩm không đủ tiêu chuẩn chất lượng ra thị trường.

3.3.3. Giải pháp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

3.3.3.1. Giải pháp đầu tư cho thuỷ lợi.

( Ngành chè cần đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các hồ, đập giữ ẩm cho vườn chè ở các đơn vị trong cả nước. Trước mắt, tập trung đầu tư cho các nương chè đang thu hái, để nâng cao độ ẩm cho cây chè phát triển, đưa năng suất lên cao bằng cách lợi dụng địa hình có các hộp thuỷ, khe rãnh, dòng suối để đắp đập tạo thành các hồ chứa nước lớn, vừa và nhỏ, tạo ra các hồ treo trên đồi, đảm bảo 200 ha chè cần 1 hồ nước.

( Để hạn chế khó khăn do điều kiện khí hậu không ổn định, cần có kế hoạch trang bị dàn tưới, máy bơm để có thể chủ động tưới cho chè, đảm bảo độ ẩm, nâng cao năng suất toàn ngành.

( Đối với nương chè, đầu tư xây dựng mới cần làm động bộ; không được chỉ  chú ý, mở rộng diện tích mà còn phải xây dựng các công trình cho chăm sóc trước mắt và lâu dài nữa.

3.3.3.2. Giải pháp đầu tư cho hệ thống giao thông.

( Nhà nước và các tỉnh cần tập trung đầu tư thích đáng cho hệ thống giao thông, tu sửa lại các tuyến đường mới, xây dựng cầu cống, đập tràn hoàn chỉnh, giúp cho việc đi lại, vận chuyển được thuận lợi dễ dàng. Có như vậy mới thúc đẩy sản xuất phát triển, tăng sức hấp dẫn với các tổ chức cá nhân và tập thể nước ngoài đầu tư cho sản xuất, tạo điều kiện cải thiện đời sống của nhân dân nói chung, trong đó có ngành chè.

( Đối với các tuyến đường giao thông nội bộ trong các xí nghiệp chè, ngành chè cần có kế hoạch huy động các nguồn vốn đầu tư tổng hợp để đầu tư thích đáng, đảm bảo chất lượng đường tốt, có cầu cống hoàn chỉnh, chống xói mòn, phá đường. Mỗi 1 ha chè cần tối thiểu 50 m đường chính, để giúp cho việc chuyên chở chè giống, phân bón, thuốc trừ sâu tới trồng và chăm sóc, đồng thời chở nguyên liệu chè đã được thu hái về nơi chế biến nhanh chóng, tránh bị ôi ngốt do để quá lâu.

( Các nhà máy cần có biện pháp với địa phương tu bổ, sửa chữa đường vào các bản làng và các khu dân cư có sản xuất chè, để hỗ trợ cho việc thu mua vận chuyên nguyên liệu thuận lợi.

3.3.3.3. Giải pháp đầu tư cho điện năng.

( Đối với vùng quá xa nguồn điện năng, đề nghị Nhà nước đầu tư đưa mạng lưới điện cao thế vào để cung cấp điện cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

( Những đơn vị gần các tuyến đường điện đi qua, Nhà nước tạo điều kiện cho các công ty được vay vốn để đầu tư xây dựng các tuyến điện và trạm biến thế, đưa điện về sản xuất và sinh hoạt.

( ở các đội sản xuất chè xa trung tâm công nghiệp, trong điều kiện vốn ít, các nhà máy cần tạo điều kiện họ tận dụng các dòng suối đầu tư xây dựng các trạm thuỷ điện nhỏ cung cấp điện cho sản xuất, sinh hoạt của các gia đình. Thực hiện phương châm “Cây chè + Chính quyền + Đội sản xuất + Thuỷ điện nhỏ” đem lại một cuộc sống mới cho các bản làng.

3.3.3.4. Giải pháp đầu tư cho các công trình phúc lợi.

Đặc trưng của các đơn vị sản xuất chế biến chè trong toàn ngành là hầu hết đang đóng tại địa bàn trung du, miền núi. Mỗi nhà máy chè nơi đây không đơn thuần chỉ là đơn vị sản xuất - kinh doanh mà còn phải tự xây dựng mình thành trung tâm kinh tế - văn hoá - xã hội ở các vùng đó. Nhà nước và ngành cần quan tâm giúp đỡ các đơn vị đầu tư xây dựng mới các công trình phúc lợi công cộng như trường học, bệnh viện, nhà trẻ, rạp chiếu phim, sân vận động.. . Làm tốt những việc này là góp phần làm thay đổi bộ mặt trung du-miền núi, không tạo ra sự chênh lệch quá lớn giữa thành thị và các bản làng hẻo lánh xa xôi.Tăng sức hút và tổ chức nhân dân ở lại yên tâm phát triển sản xuất, đồng bào các dân tộc tin tưởng định canh, định cư, ổn định cuộc sống xây dựng bản làng.

( Về y tế:nhà nước cần đầu tư hoàn chỉnh các bệnh viện ở trung tâm như bệnh viện Trần Phú,Thanh Ba ,Bãi Tranh, đồng thời, có kế hoạch đầu tư xây dựng các bệnh việ ở các vùng xa xôi hẻo lánh như Than Uyên, Mộc Châu, Việt Lâm..để các các bệnh viện này có thể cấp cứu nhiều ca hiểm nghèo, đó cũng là mong ước của những người làm chè nơi đây.

( Về giáo dục :để thực hiện chủ trương xoá bỏ mù chữ cho nhân dân vùng chè, nhà nước cần đầu tư cho mỗĩ đơn vị xa trung tâm, thị trấn, thị xã một trường cấp I và nhà trẻ. Yêu cầu bình quân cứ một ha chè được xây dựng 3 m2 trường cấp I và 2 m2 nhà trẻ . Từ cấp II trở lên, tuỳ theo điều kiện của từng vùng mà đầu tư xây dụng cho hợp lý.Về nguồn vốn nên thực hiện theo phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm”.Tuy nhiên những vùng xa xôi, nhà nước nên đầu tư 100%.

3.3.4. Giải pháp đầu tư cho hoạt động marketing

3.3.4.1. Giải pháp cho khâu nghiên cứu thị trường .

( Tổ chức hệ thống thông tin truy cập với tốc độ vi xử lý cao ,nối mạng Internet tất cả các phòng ban trong doanh nghiệp chè. Từ đó tiếp cận những thông tin về tình hình cung cầu; về sảnlượng; về chiến lược định vị khách hàng của các đối thủ thủ cạnh tranh; về khối lượng và những thông tin phản hồi từ khách hàng.  Sau đó sẽ tổng hợp và xây dựng chiến lược kế hoạch cụ thể để xây dựng thị trường trong những năm tiếp theo.

( Hiệp Hội Chè VN cần phối hợp nhanh chóng với Bộ NN và PTNN, Bộ Ngoại Giao, Bộ Thương Mại đặt các văn phòng đại diện tại những nước có nhu cầu tiêu thụ chè, cử các đoàn cán bộ đi khảo sát thị trường, tham gia hội chợ chè thế giới, để thông qua đó nhập khẩu, xuất khẩu vào thị trường này, tìm hiểu thông tin về sở thích, thị hiếu của họ, về những loại chè ưa dùng và đặc tính sản phẩm…
( Đầu tư đào tạo cán bộ Marketing, chuyên viên thị trường bằng cách tài trợ cho họ đi học hỏi kinh nghiệm từ các nước xuất khẩu lớn trên thế giới như Ân Độ, Trung Quốc, Srilanca, Kênya…
( Cung cấp thông tin thị trường, chuyển sức ép của thị trường khách hàng nước ngoài xuống tới các nhà máy cơ sở, để tạo điều kiện cho các nhà máy này trực tiếp tiếp cận thị trường, từ đó có những định hướng cụ thể hay khả năng sáng tạo của đơn vị mình .

3.3.4.2  Giải pháp cho khâu hoàn thiện sản phẩm .

Chất lượng sản phẩm là một khái niệm tổng hợp bao hàm rất nhiều nội dung, tuy nhiên, trong phạm vi nội dung hoạt động marketing, công tác đầu tư hoàn thiện chất lượng sản phẩm bao gồm các giải pháp sau:

( Mở rộng chủng loại sản phẩm

( Tiếp tục duy trì sãn xuất các mặt hàng thị trường đã có chất lượng cao, mẫu mã đẹp, hưong vị đặc trưng như chè Thanh Hương, chè Hồng Đào, chè hộp Phúc Lộc Thọ, chè xanh đặc biệt Thái Nguyên, chè Thảo Mộc.

( Nhanh chóng hoàn thiện và đưa ra thị trường các sản phẩm có chất lượng cao, mẫu mã đẹp để cạnh tranh với các sản phẩm khác. Doanh nghiệp phải mở rộng hợp tác với các Vịên nghiên cứu, các trung tâm nghiên cứu để bào chế ra các sản phẩm giầu Vitamin từ những đặc sản vùng chè, học tập kỹ nghệ ướp hương tự nhiên để tạo ra những sản phẩm vừa có hương vị độc đáo ,vừa có chất lượng và mẫu mã không thua gì chè ngoại.

( Coi trọng công tác đảm bảo chất lượng sản phẩm :

Bên cạnh công tác đầu tư vào các giống chè và đầu tư vào công nghệ sản xuất chế biến như ở trên,các doanh nghiệp chè cần đi sâu vào đầu tư hệ thống kiểm tra chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, đảm bảo chè hợp vệ sinh và an toàn thực phẩm.

( Thực hiện không thu mua và chế biến chè búp tươi  còn dư lượng thuốc trừ sâu, chè bị ôi ngột, dập nát.

( Tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo, giám sát quy trình kĩ thuật chế biến chè trên dây truyền sản xuất.Tại các tổ sản xuất, các bộ phận sản xuất tiến hành kẻ bảng nêu quy trình sản xuất và các thông số kĩ thuật phải đảm bảo, yêu cầu công nhân thực hiện nghiêm túc.

( Định hướng chè đen sản xuất năm 2004: mặt hàng chè OP và P dài hơn năm 2003, theo đúng tiêu chuẩn Việt Nam. Tỷ lệ ba mặt hàng (OP, FBOP, P)không quá 60%, thành phần nhập kho hàng không quá 70%,  không nhập kho chè bị lẫn loại.Trang bị đủ dụng cụ, thiết bị kiểm tra chất lượng cho bộ phận KCS. Không đấu trộn các mẻ chè sản xuất bị khuyết tật nặng với các sản phẩm đạt tiêu chuẩn.

( Cải tiến mẫu mã , bao bì sản phẩm.
 Khi thực hiện lựa chọn nguyên liệu để làm bao bì sản phẩm phải tuân theo nguyên tắc : lựa chọn những nguyên liệu có chức năng bảo vệ sản phẩm tốt, tránh mất hương hay ẩm mốc chè. Mặt khác, phải đảm bảo  thẩm  mĩ cao để thu hút thị giác người tiêu dùng

3.3.4.3.  Giải pháp tăng cường đầu tư cho các công cụ xúc tiến hỗn hợp 

( Để xây dựng thương hiệu sản phẩm ,nhà nước cần có chính sách coi việc đầu tư cho quảng cáo để xây dựng thương hiệu là một Dự án  Đầu tư dài hạn. Nhà nước hỗ trợ cho doanh nghiệp vay vốn dài hạn, có lãi xuất thấp và thu hồi vốn trong nhiều năm.

( Hoàn thiện giới thiệu thông tin về ngành chè Việt Nan trên Internet thông qua trang Web của Hiệp Hội Chè Việt Nam ( Vitas.gov.vn ) và Tổng công ty Chè Việt Nam (vinatea.com.vn ) thường xuyên công bố và phổ biến rộng rãi các công trình nghiên cứu khoa học của các học giả trong nước và thế giới, về giá trị dinh dưỡng, công năng sinh lý và tác dụng của sản phẩm chè đối với sức khỏe con người .

( Tăng cường tiếp thị qủang cáo để mở rộng thị trường chè xuất khẩu .Thông qua đại lý của người Việt Nam tại nước ngoài, qua việc tham gia các Hội chợ triển lãm về chè thế giới, để đưa sản phẩm của các doanh nghiệp chè Việt Nam giới thiệu cho người tiêu dùng ,tìm kiến bạn hàng và kí hợp đồng.

( Đẩy mạnh các hoạt động Văn hoá Trà và mời các đại diện của nước ngoài tham dự. Ngày hội Văn hoá trà ở Việt Nam đã được dư luận chú ý tới; song các chương trình, hình thức và nội dung hoạt động chưa phong phú hấp dẫn, chưa thể hiện khía cạnh văn hoá nghệ thuật và chưa trở thành nhu cầu rộng rãi với nhiều người uống trà. Có lẽ giờ đây, chúng ta phải suy nghĩ đến việc hình thành và tạo ra một nét Văn hoá Trà có đặc thù Việt Nam, của người Việt, tương tự như một số nước trên thế giới như Trung Quốc, Nhật Bản.. .

3.3.5. Giải pháp đầu tư phát triển nguồn nhân lực

      Để đáp ứng nhu cầu về nhân lực, giải pháp trước mắt là:

( Đào tạo chuyên môn về kinh tế, khoa học kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ trẻ, lấy từ thực tiễn sản xuất và từ các trường học.

( Tổ chức để cán bộ đi học ở các trường nghiệp vụ, kĩ thuật, ngoại ngữ, chính trị, hành chính quốc gia  nhằm nâng cao nghiệp vụ và xây dựng một đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu sãn xuất, hoạt động kinh doanh trong thời kì mới.

( Bồi dưỡng kiến thức, ngoại ngữ, tin học cho giám đốc các đơn vị và cán bộ nhân viên làm công tác Khoa học kỹ thuật và quản lý..

( Cử các cán bộ kinh doanh ra nước ngoài để vừa nắm bắt để nghiên cứu thị trường,  vừa học hỏi kinh nghiệm làm ăn, gây dựng mối quan hệ thương mại vững chắc.

( Mở các tập huấn kỹ thuật cho người trồng chè và chế biến chè theo chương trình khuyến nông và khuyến công .

( Đổi mới cơ cấu tổ chức quản lý và nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, nhân viên, đòi hỏi ngành chè Việt Nam phải bỏ ra một chi phí không nhỏ, song kết quả mà nó đem lại là rất lớn, chính nó là nhân tố quyết định mọi thành công của hoạt động đầu tư phát triển ngành chè Việt Nam. Đào tạo đội ngũ lao động có kiến thức, có tay nghề, đòi hỏi phải nâng cao kiến thức cho mọi lực lượng sản xuất trực tiếp; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học kĩ thuật đủ năng lực, tham gia vào các lĩnh vực sản xuất nghiên cứu, chế biến sản phẩm, tổ chức thị trường, theo hướng sử dụng có hiệu quả nhân lực hiện có và theo yêu cầu quy hoạch phát triển sản xuất.

( Tạo điều kiện thu hút đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật ngoài ngành tham gia sản xuất bằng những cơ chế thích hợp, thông qua các trung tâm nghiên cứu, các cán bộ giảng dậy ở các trường Đại học, các Vịên Nghiên cứu, đến các tổ chức khuyến nông, các tổ Bảo vệ thực vật .. .
3.3.6. Giải pháp huy động vốn đầu tư phát triển

Để đáp ứng nhu cầu về đầu tư trong thời gian tới, Chính phủ cho phép Hiệp hội Chè Việt Nam và TCty chè VN phải phối hợp, năng động với các cơ quan hữu quan của nhà nước, phát huy sức mạnh tự chủ, khai thác tận dụng và huy động triệt để nguồn vốn có thể có. Cụ thể là:

( Tận dụng đất đai và các ưu thế của hệ sinh thái  vùng đồi, nâng cao hiệu quả hoạt động tại các doanh nghiệp, bằng cách chuyển hoá hệ thống canh tác và công nghệ chế biến, nâng cao chất lượng, từ đó tăng lợi nhuận, và bổ sung nguồn vốn đầu tư từ lợi nhuận

( Có cơ chế mua bán với mức giá cả khuyến khích, mạnh dạn áp dụng cơ chế đầu tư qua giá hướng tới nông dân, để  họ yên tâm sản xuất, cải thiện cuộc sống, trên cơ sở đó tiếp tục tự giác đầu tư lại cho cây chè và vườn chè, thực hiện mở rộng diện tích .Việc giao đất cho người lao động là một hình thức huy động vốn trong dân một cách tự giác. Đây là một hình thức vốn có kết quả cao, cần được phát huy.

( Kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài, liên doanh - liên kết; thông qua đó, đưa giống kĩ thuật mới, thiết bị công nghệ hiện đại, trình độ quản lý tiên tiến vào sản xuất và giải quyết một phần vấn đề tài chính..

(Có thể vay vốn từ nguồn vốn nhà nước với lãi xuất ưu đãi. Huy động vốn tự có của các doanh nghiệp ( kể cả nguồn vốn nhàn rỗi của cán bộ công nhân viên )

(Vận động tài trợ, hỗ trợ phát triển khoa học của các tổ chức quốc tế. Huy động vốn  vay ưu đãi từ các tổ chức tiền tệ quốc tế như ADB, WB ,WTO , IMF….

(Huy động nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi đầu mối, nghiên cứư khoa học và công nghệ, khuyến khích và chuyển giao kĩ thuật mới về chè, thực hiện di dãn dân từ các chương trình định canh, định cư; di dân giải phóng lòng hồ, hỗ trợ việc chế tạo sãn xuất công cụ thiết bị phục vụ sãn xuất chè…
( Huy động vốn đã khó nhưng việc sử dụng vốn có hiệu quả còn khó hơn. Để huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, cần phải đầu tư có điều kiện.Chỉ đầu tư cho các công trình trọng điểm, có luận chứng kinh tế kĩ thuật, cũng như có tác dụng thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, đẩy mạnh  xuất khẩu.

Trên đây chỉ là một số trong hệ thống các giải pháp đầu tư phát triển ngành chè Việt Nam. Tuy chưa thật đầy đủ nhưng là những giải pháp thật sự rất cần thiết, để ngành chè Việt Nam nhanh chóng thực hiện, nâng cao hiệu quả đầu tư kinh doanh, đưa ngành chè thành một ngành sản xuất mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Việc thực hiện các giải pháp này, đòi hỏi ngành chè Việt Nam phải thực hiện một cách đồng bộ , nhất quán nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

Kết luận và kiến nghị

A.   Kết luận

Thực hiện đường lối CNH-HĐH đất nước, mà Đại hội Đảng toàn quốc đã đề ra, nền Nông nghiệp Việt Nam nói chung và ngành Chè nói riêng đều phải nỗ lực để đầu tư phát triển khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên sẵn có, bằng nội lực là chính, ngoại lực là quan trọng, để giảm bớt khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, giữa miền trung du, miền núi  với đồng bằng. Công cuộc đầu tư phát triển phải đảm bảo an toàn lương thực và chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, dịch vụ phi nông nghiệp, đa dạng hoá sản xuất và bảo vệ môi trường sinh thái, trong đó đầu tư phát triển chè là một định hướng chiến lược quan trọng, có ý nghĩa chính trị - kinh tế - xã hội to lớn cho vùng sâu, vùng xa, trung du, miền núi và cả nước ta.

 Chính sách mở cửa, đổi mới nền kinh tế, đã chuyển nền kinh tế Việt Nam từ tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường,  đã tạo điều kiện cho ngành chè Việt Nam có những bước tiến vượt bậc. Trong  gần 50 năm trưởng thành, kinh tế chè  từ chỗ là nền kinh tế tự cung, tự cấp, chế biến thủ công, nền công nghiệp chế biến chè nghèo nàn, lạc hậu, chĩ có một nhà máy chè chế biến công nghiệp theo công nghệ  OTD đầu tiên tại Thanh Ba, Vĩnh Phú ( 1957 ), đến nay ngành Chè Việt Nam đã có 615 doanh nghiệp chế biến với một số dây chuyền thiết bị hiện đại, tự động hoá; và hàng ngàn cơ sở chế biến thủ công rải rác trong cả nước. Sản phẩm chè VN đã có mặt trên khắp các châu lục trên thế giới và được  người tiêu dùng ưa thích và sử dụng. Thành tích đứng thứ 5 thế giới về diện tích và thứ 8 thế giới về sản lượng là một cố gắng không mệt mỏi của tập thể lao đông làm chè, của cán bộ, công nhân viên ngành chè Việt Nam, là sự chuyển biến tích cực trên tất cảc các lĩnh vực : đầu tư phát triển vùng nguyên liệu; đầu tư cho công nghiệp chế biến; đầu tư cho CSHT vùng chè; đầu tư cho hoạt động marketing; đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực và chiến lược thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài.

 Tuy nhiên đứng trước những cạnh tranh gay gắt trong bối cảnh toàn cầu hóa nền kinh tế, Ngành chè Việt Nam cũng  đã bộc lộ những nhược điểm của một ngành kinh tế - kĩ thuật còn yếu về quản lý, về khoa học công nghệ, về phương pháp đầu tư trong bối cảnh kinh doanh hiện đại. Ngành chè Việt Nam cần đưa ra những giả pháp đầu tư hữư hiệu nhất, tập trung nội lực để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, nhằm tạo đà cho sự phát triển trong thời gian tới.

 Cùng với sự quan tâm của nhà nước, chính phủ và các cấp bộ ngành liên quan, Ngành chè sẽ thực hiện được công cuộc đầu tư phát triển của mình trong một tương lai không xa, kinh tế kỹ thuật chè Việt Nam  sẽ hoà nhập nền kinh tế khu vực hoá và toàn cầu hoá.

B. Một số kiến nghị
 Để đạt được mục tiêu trước mắt, đề nghị Chính phủ cho phép Bộ NN và PTNN, Bộ Thương Mại, Bộ Tài Chính và các cơ quan hữu trách xây dựng một số chính sách nhằm hỗ trợ đầu tư phát triển ngành chè Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Về chính sách thuế :
( Chè là cây công nghiệp dài ngày, trồng ở vùng đất đồi dốc,  địa hình phức tạp, lại ở vùng sâu, vùng cao, nơi điều kiện cơ sở hạ tầng quá khó khăn. Do đó đề nghị cho được  áp dụng mức thuế sử dụng đất như đầu tư lâm nghiệp. 

( Tiến hành đánh giá lại các vườn chè để định mức thuế cho thích hợp. Nên miễn thuế 5 năm cho các nương chè phục hồi và trồng mới. Cho phép các liên doanh với nước ngoài được hưởng các mức thuế ưu đãi như các doanh nghiệp trong nước, nhất là thuế sử dụng đất đai cho trồng chè nguyên liệu. Nên miễn thuế 5 năm cho các sản phẩm thu từ việc tận dụng đất đai và chế biến các sản phẩm mới.
 2.   Chính sách đầu tư tín dụng :

Cây chè cần lượng vốn đầu tư lớn, hiện nayUBND các tỉnh chỉ trích một phần Ngân sách để bù phần chênh lệch lãi suất vay tại các Ngân hàng và trợ cấp cước vật tư. Nhưng  đây chỉ là một phần vốn rất nhỏ so với nhu cầu, không tạo ra thế đầu tư vững mạnh cho ngành chè. Bên cạnh đó, nguồn vốn hỗ trợ từ các chương trình đưa lại cho chè không đều; nguồn vốn 120 và 327 được đầu tư cho chè là rất ít. Vì vậy, để giải quyết tốt vốn đầu tư cho chè cần có các giải pháp sau 

( Ngân hàng NN và PTNT tăng mức cho vay vốn để cải tạo, thâm canh vườn chè. Trước mắt, mức cho vay chỉ là 1,5 - 2 triệu đồng/ha cần tăng thêm mức cho vay và trong thời gian là 15 năm, trong đó 7 năm đầu ân hạn ( không phải trả lãi và trả nợ gốc), người làm chè có nghĩa vụ hoàn trả vốn và lãi phát sinh trong 8 năm, bắt đầu từ năm thứ 8, lãi suất 0,81%/tháng

Cho các doanh nghiệp vay vốn đầu tư xây dựng và cải tạo nhà máy chế biến trong vòng 10 năm, trong đó ân hạn trong 3 năm đầu ( không phải trả lãi và trả nợ gốc), các doanh nghiệp có nghĩa vụ hoàn trả vốn và lãi phát sinh trong 7 năm , bắt đầu từ năm thứ 4 với lãi suất 0,81%/tháng.

( Tăng cường liên doanh, liên kết với nước ngoài để tranh thủ nguồn vốn; củng cố mối liên hệ đã có với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Canada (CECI) ; có kế hoạch triển khai nguồn vốn ODA có hiệu quả từ dự án Đầu tư phát triển chè giai đoạn 2005 - 2010.

( Có biện pháp khuyến khích các hộ nông dân sử dụng vốn nhàn rỗi trong dân cư để đầu tư phát triển trồng chè.

( Đề nghị Bộ NN và PTNN tiếp tục trao đổi với Bộ TÀI Chính cho các doanh nghiệp chè hưởng mức lãi suất ưu đãi tiền vay mua chè xuất khẩu và hỗ trợ chênh lệch lãi suất theo thông tư 150 /1999/TT/BTC ngày 21/12/1999 của Bộ Tài Chính để phục vụ công tác xuất khẩu chè.

3. Chính sách trồng mới vùng chè:

( Để có được vùng chè tập trung và các cơ cấu giống hợp lý, hình thành vùng nguyên liệu để chế biến công nghiệp, đề nghị Bộ NN và PTNT cho thành lập hai doanh nghiệp chuyên làm nhiệm vụ khai hoang, trồng mới, chăm sóc chè KTCB, các doanh nghiệp này đứng ra vay vốn theo dự án được phê duyệt để trồng chè tập trung , khi các vườn chè đi vào kinh doanh thì bán lại hoặc giao khoán lâu dài cho các hộ gia đình.

4.  Chính sách thị trường và giá cả.

( Những tháng chính vụ, do sản lượng chè nguyên liệu dồi dào,nên giá chè thấp và khó bán; cần có kế hoạch thu mua sản phẩm, tinh chế lại bán sản phẩm cuả các hộ gia đình, nhằm bình ổn giá chè.

( Tổ chức đánh giá đúng chất lượng sản phẩm của các hộ cung cấp nguyên liệu, để định giá thu mua cho phù hợp, không làm người sản xuất bị thiệt thòi về giá cả.

( Có mức giá cả về sản xuất chè sạch rõ ràng, bởi lẽ trên thực tế người tiêu dùng chưa phân biệt được thế nào là chè sạch; do đó, chè sạch lại phải bán với giá như chè thông thường, thấp hơn giá trị của nó, nên hiệu quả kinh tế thấp, không khuyến khích các hộ tích cực trồng chè sạch

( Cung cấp những thông tin về giá chè tại các chợ trung tâm mua bán chè một cách thường xuyên, để hạn chế sự ép giá của các nhà buôn với người sản xuất chè.

( Trợ giá cước vật tư cho trồng mới và cải tạo nương chè. Tăng cường hoạt động của Quỹ Bình ổn Giá cả cuả Chính Phủ để bảo trợ cho người sản xuất khi gặp rủi ro.

Xây dựng đồng bộ hệ thống các giải pháp trên, hy vọng trong một tương lai không xa, ngành chè Việt Nam sẽ có một bước phát triển mới, ổn định và vững chắc. 

Danh mục tài liệu tham khảo.
· Giáo trình

1. Giáo trình Kinh tế Đầu tư - Chủ biên : TS. Nguyễn Bạch Nguyệt - TS. Từ Quang Phương - NXB Thống kê, H. 2003.

2. Giáo trình cây chè - PGS. TS. Đỗ Ngọc Quỹ - NXB Nông nghiệp, H. 2000.

3. Cây chè Việt Nam : sản xuất - chế biến - tiêu thụ - PGS. TS.ĐỖ Ngọc Quỹ -NXB Nông nghiệp, H.  1998.

4. Kỷ yếu khoa học nghiên cứu nông nghiệp và phát triển nông thôn - Viện kinh tế nông nghiệp - NXB Nông nghiệp, H.  2003.

5. Giáo trình marketing trong nông nghiệp -NXB Thống kê, H.  2002.

6. Giáo trình kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn -NXB Thống kê, H.  2002.

7. Đầu tư trong nông nghiệp.Thực trạng và triển vọng - PGS. TS. Nguyễn Sinh Cúc - NXB Thống kê, H.  2002.

8. Đổi mới cơ chế quản lý trong ngành chè Việt Nam – TS. Nguyễn Kim Phong - NXB Nông nghiệp, H. 2000.

· Báo cáo, tổng kết
1. Quyết định số 43/1999/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch sản xuất chè và định hướng phát triển chè đến năm 2005-2010.

2. Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hợp đồng tiêu thụ nông sản phẩm.

3. Công văn số 910/BNN/CBNLB của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về kế hoạch sản xuất chè 1999-2000 và định hướng phát triển chè đến 2005-2010.

4. Báo cáo định hướng phát triển chè Việt Nam đến năm 2000-2010. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

5. Tình hình thực hiện năm 1998 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 1999-Tổng công ty chè Việt Nam.

6. Báo cáo dự kiến tình hình thực hiện kế hoạch năm 2003 và định hướng kế hoạch năm 2004-2005-Tổng công ty chè Việt Nam.

7. Báo cáo của Tổng công ty chè Việt Nam về chương trình phát triển chè 1996-2000 và 2010.

8. Báo cáo hiện trạng và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty chè Việt Nam 2001- 2005 .

9. Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh và phát triển chè năm 2003. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2004- Tổng công ty chè Việt Nam.

10.  Báo cáo điển hình của các tổ chức và cá nhân làm chè - Hiệp hội chè Việt Nam.

11.  Dự án trồng mới chè cổ thụ (không đốn )tỉnh Lai Châu năm 2000 - Thực hiện theo Quyết Định 43/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

12.  Báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2003 - Dự án trồng chè và phát triển cây ăn quả. VIE - 1781 (SF ).

13.  ảnh hưởng của tự do hoá thương mại đến một số nông sản của VIệt Nam : Lúa, gạo, cà phê, chè - Báo cáo chuyên đề. Chương trình hỗ trợ quốc tế (ISG).

14.  Hội thảo những giải pháp nâng cao chất lượng, tăng sức cạnh tranh chè Việt    Nam.

· Báo, tạp chí:
15. Tạp chí “ Người làm chè “ các số năm 2002, 2003 và các số 1,2,3 năm 2004.

16. Tạp chí “ Thương mại “ số tháng 5/2001, số 30/2001, số 10/2001, số 14/2000, số 12/1999, số 18/2003, số 48/2003.

17. Tạp chí “ Con số &sự kiện “ số tháng 6/2000, số 3/2002.

18. Tạp chí “ Thị trường giá cả “ số tháng 3/2001.

19. Tạp chí “ Kinh tế châu á Thái Bình Dương “ số 3/2001, số 5/2003.

20. Tạp chí “ Tài chính “ số 6/2001.

21. Tạp chí “ Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm “ số 3/2000.

22. Tạp chí “ Kinh tế phát triển “ số 42/2000.

23. Tạp chí “ Ngoại thương “ số 11/2002.

· Tài liệu trên mạng Interrnet :

http//www. vitas.org.vn.

http//www. vinatea.com.vn.

http//www. tintucvietnam.com.vn.

http//www. vnexpress.vnn.vn.

http//www. ttxvn.org.vn.

     http//www.vov.org.vn.

Phụ Lục

                        Phụ lục 1 : Đề tài nghiên cứu khoa học giai đoạn 1999 - 2003.

Đơn vị: 1000 đồng.

	Tên đề tài
	Kinh phí 
(năm 1999)
	Năm kết thúc

	I) Đề tài cấp công ty 
	 
	 

	Nghiên cứu sản xuất chè hoà tan
	9700
	2001

	Nghiên cứu sản xuất chè sâm - tam thất - linh chi
	5225
	2001

	Nghiên cứu quá trình sản xuất chè đen chất l​ợng cao để làm chè túi lọc
	5930
	2001

	Nghiên cứu quy trình sản xuất chè hư​ơng hoa quả 
	5640
	2001

	Nghiên cứu phư​ơng án sản xuất tối ​u cho một số giống chè mới 
	10000
	2000

	Nghiên cứu sản xuất chè bổ dư​ỡng tam thất
	10000
	2000

	Nghiên cứu thiết kế phòng men cho dây chuyền 12 tấn/ ngày 
	10000
	2000

	Nghiên cứu d​ư lư​ợng một số thuốc trừ sâu phổ biến sử dụng cho cây chè
	20000
	2000

	Soạn thảo sửa đổi quy trình kỹ thuật trồng chè 
	10000
	2000

	Nghiên cứu sử dụng phân bón gốc sinh hoá Komix
	100000
	2001

	Nghiên cứu kỹ thuật gieo trồng tập đoàn giống chè nhập nội vùng chè chính 
	120000
	2001

	Soạn thảo sửa đổi quy trình kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc chè 
	50000
	2001

	Nghiên cứu khả năng thích ứng của các giống chè nhập khẩu 
	200000
	2001

	Nghiên cứu bổ sung tính chất cây, hom giống chè 
	50000
	2001

	Nghiên cứu thực nghiệm chế độ và hiệu quả tư​ới n​ước cho chè các vùng chính 
	100000
	2001

	Thực nghiệm kỹ thuật chăm sóc đốn hái chè bằng dụng cụ cơ giới
	50000
	2001

	Nghiên cứu tương quan khí hậu thích ứng giống với sản xuất chè hiệu quả cao
	100000
	2001

	 Nghiên cứu sản xuất giống, kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc
	40000
	2001

	Tổng kinh phí
	896495
	

	II) Đề tài cấp bộ
	
	

	1. Đề tài nghiên cứu trọng điẻm 
	250000
	

	Thu thập quỹ gen và chọn tạo giống mới 
	120000
	2003

	Nghiên cứu kĩ thuật thâm canh cây chè 
	130000
	2003

	2. Đề tài nghiên cứu thư​ờng xuyên
	175000
	2002

	Nghiên cứu phòng trừ sâu bệnh cỏ dại
	30000
	2003

	Nghiên cứu cơ cấu cây trồng hợp lý trên đất đồi chè 
	20000
	2002

	Nghiên cứu sinh hoá nguyên liệu giống chè mới
	20000
	2002

	Nghiên cứu CB các mặt hàng chè mới
	20000
	2003

	Nghiên cứu khảo sát một số chỉ tiêu máy canh tác chè (tư​ới, đốn)
	20000
	2003

	Nghiên cứu kỹ thuật trồng và chế biến chè Shan núi cao
	20000
	2000

	Nghieên cứu thị trư​ờng xuất khẩu 1 số nông sản chủ yếu VN năm 2001
	20000
	2000

	Tiêu chuẩn hom chè giống
	12500
	2000

	Tiêu chuẩn quy trình sản xuất chè hoà tan.
	12500
	2000

	TỔNG KINH PHÍ
	425000
	


Nguồn: Viện Nghiên cứu chè - TCTy chè VN 

Phụ lục 2 : Tổng mức chi cho sự nghiệp y tế của VINATEA năm 2003

	SỐ TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Kế hoạch
	Thực hiện 
	% thực hiện 
so với kế hoạch

	I
	Bệnh viện
	 
	 
	 
	 

	 
	 Số biên chế
	Biên chế
	40
	40
	100.00

	 
	 Số cơ sở
	Đơn vị
	1
	1
	100.00

	 
	Số gi​ường bệnh
	Giường
	75
	80
	106.67

	 
	Mức chi
	Triệu đồng
	14
	14
	100.00

	 
	Tổng số chi
	Triệu đồng
	1.05
	1.12
	106.67

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Điều dư​ỡng
	 
	 
	 
	 

	 
	Số biên chế 
	Biên chế
	33
	33
	100.00

	 
	Số cơ sở
	Đơn vị
	1
	1
	100.00

	 
	Số gi​ường điều dư​ỡng
	Gi​êng
	140
	150
	107.14

	 
	Mức chi
	Triệu đồng
	4.7
	4.7
	100.00

	 
	Tổng số chi
	Triệu đồng
	658
	705
	107.14

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Phòng khám đa khoa
	 
	 
	 
	 

	 
	Số cơ sở
	Đơn vị
	1
	1
	100.00

	 
	Số gi​ờng
	Gi​êng
	30
	40
	133.33

	 
	Mức chi
	triệu đồng
	4
	4
	100.00

	 
	Tống số chi
	triệu đồng
	120
	160
	133.33

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Chi ngoài định mức
	 
	 
	 
	 

	 
	Chi nâng cấp CSVC
	Triệu đồng
	425
	500
	117.65

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	Tổng số chi
	 
	2253
	2465
	109.41


Nguồn : Phòng kế hoạch - Tài  chính. VINATEA. H.2004

Phụ lục 3 : Một số công cụ xúc tiến hỗn hợp mà ngành chè đã Đầu tư

	Quảng cáo
	Khuyến mãi
	Quan hệ

công chúng
	Bán hàng

cá nhân
	Marketing

trực tiếp

	Báo chí và truyền thanh, truyền hình
	Thưởng,

quà tặng
	Họp báo
	Hội nghị

bán hàng
	Qua catalog thư(xuất khẩu)

	Bao bì bên ngoàI
	Mẫu

chào hàng
	Hội thảo
	Chương trình khen thưởng
	Marketing qua điện thoại

(xúc tiến)

	Sách mỏng và tờ gấp
	Hội chợ

triển lãm thương mại
	đóng góp từ thiện
	Mẫu chào hàng
	Marketing qua Internet

(đang xúc tiến)

	Ap phích

tờ rơi
	Trưng bầy

Trình diễn
	Bảo trợ
	Hội chợ triễn lãm thương mại
	

	Sách

niên giám
	Phiếu

mua hàng
	Ra tạp chí

“Người làm Chè”
	
	

	Biểu tượng  Lôgô
	Bán kèm phiếu giảm giá
	Tuyên truyền
	
	


Phụ lục 4

[image: image23.wmf]

Phụ lục 5

  Sơ đồ các phương pháp chế biến chè xanh
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Phụ lục 6
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Mục lục.

Mở đầu.

A  Mục tiêu nghiên cứu.

B  Phương pháp nghiên cứu.

C  Phạm vi nghiên cứu.

D  Nội dung nghiên cứu.

Chương I : Một số vấn đề lý luận chung về đầu tư phát triển ngành chè Việt Nam.

1.1. Khái niệm, vai trò của đầu tư phát triển.

1.1.1. Khái niệm đầu tư phát triển.

1.1.2. Vai trò đầu tư phát triển.

1.2. Nội dung hoạt động đầu tư phát triển ngành chè Việt Nam.

1.2.1. Đầu tư phát triển chè nguyên liệu.

1.2.2. Đầu tư cho công nghiệp chế biến. 

1.2.3. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

1.2.4. Đầu tư cho công tác marketing sản phẩm.

1.2.5. Đầu tư phát triển nguồn nhân lực.

1.3. Đặc điểm đầu tư phát triển ngành chè Việt Nam. 

1.4. Nguồn vốn đầu tư phát triển ngành chè Việt Nam

1.5. Hiệu quả và kết quả đầu tư

Chương II : Thực trạng đầu tư phát triển ngành chè Việt Nam trong thời gian qua.

2.1. Tổng quan tình hình phát triển  ngành chè Việt Nam

2.2. Tình hình đầu tư phát triển chè nguyên liệu

2.2.1. Đầu tư cho công tác trồng mới.

2.2.2. Đầu tư cho chăm sóc - thu hái chè. 

2.2.3. Đầu tư thâm canh cải tạo chè xuống cấp.

2.2.4. Đầu tư cho các dịch vụ khác.

2.2.4.1. Đầu tư cho công tác giống chè.

2.2.4.2. Đầu tư cho công tác nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học.

2.3. Tình hình đầu tư cho công nghiệp chế biến chè.

2.3.1. Đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến chè.

2.3.2. Đầu tư cho công nghệ chế biến.

2.3.2.1. Đầu tư chế biến chè đen

2.3.2.2. Đầu tư chế biến chè xanh.

2.3.2. Đầu tư cho hệ thống kiểm tra chất lượng sản phẩm.

2.4. Tình hình đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng

2.4.1. Đầu tư cho thuỷ lợi.

2.4.2. Đầu tư cho hệ thống giao thông vận tải.

2.4.3. Đầu tư cho điện năng.

2.4.4. Đầu tư cho các công trình phúc lợi.

2.5. Tình hình đầu tư đầu tư cho công tác marketing sản phẩm.

2.5.1. Đầu tư cho công tác nghiên cứu và phát triển thị trường.

2.5.2. Đầu tư cho công tác hoàn  thiện sản phẩm.

2.5.3. Đầu tư cho công cụ xúc tiến hỗn hợp.

2.6. Tình hình đầu tư phát triển nguồn nhân lực.

2.7. Nguồn vốn đầu tư phát triển ngành chè.

2.7.1. Nguồn vốn trong nước.

2.7.2. Nguồn vốn nước ngoài.

2.8. Hiệu quả và kết quả đầu tư phát triển ngành chè.

2.8.1. Kết quả và hiệu quả tài chính.

2.8.2. Hiệu quả kinh tế - xã hội

2.9. Những tồn tại trong hoạt động đầu tư phát triển ngành chè Việt Nam. 

2.9.1. Về hoạt động đầu tư phát triển chè nguyên liệu.

2.9.2. Về đầu tư cho công nghiệp chế biến chè.

2.9.3. Về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

2.9.4. Về đầu tư cho hoạt động marketing sản phẩm

2.9.5. Về đầu tư phát triển nguồn nhân lực

2.9.6. Về nguồn vốn đầu tư phát triển

2.10. Kết luận chung.

Chương III : Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển ngành chè Việt Nam.

3.1. Quan điểm đầu tư phát triển ngành chè Việt Nam

3.2. Phương hướng, mục tiêu phát triển ngành chè giai đoạn 2005 - 2010.

3.3. Một số giải pháp cụ thể.

3.3.1. Giải pháp đầu tư phát triển các vùng chè nguyên liệu

3.3.1.1. Quy hoạch đầu tư xây dựng các vùng chè trồng mới

3.3.1.2. Giải pháp đầu tư chăm sóc - thu hái - bảo quản chè

3.3.1.3. Tăng cường đầu tư thâm canh cải tạo chè xuống cấp

3.3.1.4. Giải pháp đầu tư cho các dịch vụ nông nghiệp khác

3.3.2. Giải pháp đầu tư cho công nghệ chế biến

3.3.2.1. Quy hoạch đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến chè

3.3.2.2. Giải pháp đầu tư vào công nghệ

3.3.2.3. Giải pháp đầu tư  cho hệ thống kiểm tra chất lượng sản phẩm

3.3.3. Giải pháp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

3.3.3.1. Giải pháp đầu tư cho thuỷ lợi

3.3.3.2. Giải pháp đầu tư cho hệ thống giao thông

3.3.3.3. Giải pháp đầu tư cho điện năng

3.3.3.4. Giải pháp đầu tư cho các công trình phúc lợi công cộng

3.3.4. Giải pháp đầu tư cho hoạt động marketing

3.3.4.1. Giải pháp cho khâu nghiên cứu thị trường

3.3.4.2. Giải pháp cho khâu hoàn thiện sản phẩm

3.3.4.3. Giải pháp tăng cường đầu tư cho các công cụ xúc tiến hỗn hợp

3.3.5. Giải pháp đầu tư phát triển nguồn nhân  lực

3.3.6. Giải pháp huy động vốn đầu tư phát triển

Kết luận và kiến nghị.

A  Kết luận.

B  Kiến nghị.

Danh mục tài liệu tham khảo .

Phụ lục.

Danh sách các biểu bảng, phụ lục.

· Danh sách các biểu bảng

Bảng 2.1: Quá trình phát triển chè nguyên liệu của Việt Nam thời kỳ 1996 - 2003.

Bảng 2.2: Diện tích, năng suất, sản lượng chè nguyên liệu qua hai năm 2000-2003 .

Bảng 2.3: Diện tích và vốn đầu tư trồng mới chè từ 2000 - 2003.

Bảng 2.4: Suất đầu tư trồng 1 ha chè giâm cành.

Bảng 2.5: Suất đầu tư chăm sóc cho 1 ha chè giâm cành.

Bảng 2.6: Tình hình thực hiện đầu tư cải tạo chè xuống cấp ở 3 tỉnh Thái Nguyên, Sơn La , Vĩnh Phú.

Bảng 2.7: Hiện trạng giống chè qua các giai đoạn.

Bảng 2.8: Dự án đầu tư xây dựng các nhà máy chế  biến chè

Bảng 2.9: Đầu tư cho hệ thống KCS ở một số công ty chè Việt Nam

Bảng 2.10: Vốn đầu tư cho thuỷ lợi giai đoạn 2000 - 2003. 

Bảng 2.11: Chi phí đầu tư khảo sát thị trường của VINATEA giai đoạn 2000 - 2003

Bảng 2.12: Chi phí đầu tư cho quảng cáo của VINATEA giai đoạn 2000 - 2003

Bảng 2.13: Cơ cấu diện tích đất chè của các hình thức khoán năm 2000.

Bảng 2.14: Đánh giá hiệu quả tài chính của các hình thức khoán ( 2000 ) tính trên 1 ha.

Bảng 2.15: Tính toán hiệu quả tài chính trên 1 ha chè.theo số kế hoạch.

Bảng 2.16: Thu nhập bình quân trên 1 ha của một số cây trống chủ yếu năm 2000.    

Bảng 2.17: Tính toán hiệu quả tài chính cho 1 ha chè( không tính chi phí nhân công ).

Bảng 2.18 : Bảng phân tích độ nhạy.

Bảng 2.19 : Hiệu quả tài chính từ khâu chế biến công nghiệp

Bảng 3.1:  Dự tính diện tích, năng suất, sản lượng và kim ngạch xuất 2010 chè năm 2005 và 2010

( Danh sách các phụ lục :

Phụ lục 1 : Đề tài nghiên cứu khoa học giai đoạn 1999 - 2003.

Phụ lục 2: Tổng mức chi cho sự nghiệp y tế của VINATEA trong năm 2003.

Phụ lục 3: Một số công cụ xúc tiến hỗn hợp mà ngành chè đã đầu tư. 

Phụ lục 4: Sơ đồ các phương pháp chế biến chè đen.

Phụ lục 5: Sơ dồ các phương pháp chế biến chè xanh.

Phụ lục 6: Sơ đồ các hình thức khoán. 

Danh sách các biểu bảng, phụ lục.

· Danh sách các biểu bảng
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	Dự án đầu tư​ xây dựng các nhà máy chế biến chè

	Bảng2.9 : 
	Đầu t​ư cho hệ thống KCS ở một số công ty chè

	Bảng2.10:
	Vốn đầu tư​ cho thuỷ lợi giai đoạn 2000 - 2003 ở một số công ty chè

	Bảng2.11:
	Chi phí đầu t​ư khảo sát thị tr​ờng của VINATEA giai đoạn 2000 - 2003

	Bảng2.12:
	Chi phí đầu tư​ cho quảng cáo của VINATEA giai đoạn 2000 - 2003

	Bảng2.13:
	Cơ cấu diện tích đất chè của các hình thức khoán năm 2000

	Bảng2.14:
	Đánh giá hiệu quả kinh tế của các hình thức khoán năm 2000 

( tính trên 1 ha)

	Bảng2.15:
	Tính toán hiệu quả tài chính trên 1 ha chè theo số liệu kế hoạch

	Bảng2.16:
	Thu nhập bình quân trên 1 ha chè so với một số cây trồng chủ yếu

 năm 2000

	Bảng2.17:
	Tính toán hiệu quả tài chính trên 1 ha chè theo số liệu kế hoạch

( không tính chi phí nhân công)

	Bảng2.18:
	Bảng phân tích độ nhạy

	Bảng2.19:
	Kết quả đầu t​ từ khâu chế  biến

	Bảng3.1 :
	Dự kiến diện tích, năng suất, sản l​ượng và kim ngạch xuất khẩu trong 

năm 2005-2010


· Danh sách các phụ lục :

	Phụ lục 1:
	Đề tài nghiên cứu khoa học giai đoạn 1999 - 2003

	Phụ lục 2:
	Tổng mức chi cho sự nghiệp y tế của VINATEA trong năm 2003

	Phụ lục 3:
	Một số công cụ xúc tiến hỗn hợp mà ngành chè đã đầu t​

	Phụ lục 4:
	Sơ dồ chế biến chè đen

	Phụ lục 5:
	Sơ đồ chế biến chè xanh

	Phụ lục 6:
	Sơ đồ các hình thức khoán


Các chữ viết tắt trong Luận văn
	§TPT                     :
	Đầu t​ư phát triển

	§T                         :
	Đầu tư​

	CtyCP                    :
	Công ty cổ phần

	Tcty chÌ                :
	Tổng công ty chè

	KH                        :
	Kế hoạch

	BỘ NN & PTNT    :
	Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

	VN                        :
	Việt Nam

	HHCVN                :
	Hiệp hội chè Việt Nam

	NXB                      :
	Nhà xuất bản

	§TXD                   :
	Đầu t​ư xây dựng

	CNH -H§H           : 
	Công nghiệp hoá -  Hiện đại hoá

	OTD                      :
	Công nghệ orthodox

	CTC                       :
	Công nghệ Crushing - Tearing - Curling

	KCS                       :
	Kiểm  tra chất l​ợng sản phẩm

	KHKT                   : 
	Khoa học kỹ thuật

	TSC§                     :
	Tài sản cố định

	VT                         : 
	Vật t​ư

	KT                         : 
	Kỹ thuật

	KTCB                    :
	Kiến thiết cơ bản

	XDCB                    :
	Xây dựng cơ bản

	CNCB                    :
	Công nghiệp chế biến

	D.¸n                      :
	Dự án

	Cty
	Công ty

	VSCN
	Vệ sinh công nghiệp​

	Cty LD
	Công ty liên doanh
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Sơ đồ các phương pháp chế biến chè đen





Phân loại








Sấy 


20 phút


Độ ẩm 4%








Lên men ( 2h )








Vò 5 – 12 giờ





Héo 


4 – 14 giờ 


Giảm 45% độ ẩm 








Chè búp tươi








ChÌ Orthodox (OTD)





Phân loại





Sấy 


20 phút


Độ ẩm 4%








Lên men ( 2h )





Nghiền








Héo 


6 – 10 giờ 


Giảm 55% độ ẩm 





Chè búp tươi








ChÌ CTC








Phân loại








Lên men 1 h 








Héo  


6-8 giờ 


Độ ẩm  55- 60%





Phơi nắng 


1/2 giờ


Độ ẩm 70- 80%





Búp tươi








ChÌ Pouchong





Phân loại








Lên men 1 h





Héo 


6-8 giờ 


Độ ẩm 55-60% 








Phơi nắng 


1/2 giờ


Độ ẩm 70-80%








Búp tươi








ChÌ ¤ Long








Phân loại








Sao 


40 phút 80-90 độ C


Độ ẩm 6%





Sấy vò 


50 phút 100 độ 


Tiếp tục trong 15’





Hấp 


100 độ C


40-60 giây








Búp tươi








Chè Nhật





Phân loại








Sao 


150 độ C


Độ ẩm 5-6%








Vò 


15 phút








Sấy bằng Chảo


240 - 300 độ C


7 – 10 phút








Búp tươi





ChÌ TQ
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Khoán cho tổ 





Khoán theo NĐ 01





Khoán cho hộ công nhân





Khoán cho đội.





XN sản xuất





Giao khoán.





Diện tích chè 


Kinh doanh. 


KTCB.
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		Bảng 14:DDt cho hệ thống KCS ở một số Cty chè VN

		Số TT		Tên Công ty chè		Hạng mục đầu tư		Năm 
§T		Chi phÝ §T 
( triệu đồng)

		1		Cty CP chè Kim Anh		Thiết bị sấy nhanh		1994		50

		2		Cty ĐTPT chè Nghệ An		Máy đo thuỷ phần		1996		35

		3		Cty LD Phú Bền		TbịKT nhanh dư
 lượng thuốc TS		1999		50

		4		Cty chè Sông Cầu		Tbi ktra dư lượng
thuốc BVTV		1999		50

		5		Cty chè Mộc Châu		Tbi đo nhiệt  độ
ở khâu sấy chè		2000		25

		6		Cty LD Phú Đa		Máy đo thuỷ phần		2000		35

		7		Cty CP chè Kim Anh		Tbi phân tích hoá chất		2000		4500

														Bảng 15: Vốn đầu tư cho thuỷ lợi 2000-2003

														Số TT		Danh mục công ty chè 
đầu tư thuỷ lợi cho chè		Năm
2000		Năm
2001		Năm
2002		Năm
2003		Tổng
cộng

														1		Cty chè Mộc Châu		3000		2000		3000				8000

														2		Cty chÌ Long Phó		1815		1000		2000				4850

														3		Cty chè Trần Phú		1450								1450

														4		Cty chè Liên Sơn		1350								1350

														5		Cty chè Sông Cầu		1250		1500		2500				5250

														6		Cty chè Hà Tĩnh		1450						1000		2450

														7		Cty chè Âu Lâu						1000		1000		2000

														8		Dự án thuỷ lợi Vịên Chè						1000		2000		3000

																tổng kinh phí		10350		4500		9500		4000		28350				Bảng 16: Tổng mức chi cho y tế của VINATEA năm 2003

																														Số TT		Nội dung		Đơn vị		Kế hoạch		Thực hiện		% thực hiện 
so với kế hoạch

																														I		Bệnh viện

																																Số biên chế		Biên chế		40		40		100.00

																																Số cơ sở		Đơn vị		1		1		100.00

																																Số giường bệnh		Giường		75		80		106.67

																																Mức chi		Triệu đồng		14		14		100.00

																																Tổng số chi		Triệu đồng		1.05		1.12		106.67

																														II		Điều dưỡng

																																Số biên chế		Biên chế		33		33		100.00

																																Số cơ sở		Đơn vị		1		1		100.00

																																Số giường điều dưỡng		Giường		140		150		107.14

																																Mức chi		Triệu đồng		4.7		4.7		100.00

																																Tổng số chi		Triệu đồng		658		705		107.14

																														III		Phòng khám đa khoa

																																Số cơ sở		Đơn vị		1		1		100.00

																																Số giường		Giường		30		40		133.33

																																Mức chi		triệu đồng		4		4		100.00

																																Tống số chi		triệu đồng		120		160		133.33

																														IV		Chi ngoài định mức

																																Chi nâng cấp CSVC		Triệu đồng		425		500		117.65

																														V		Tổng số chi				2253		2465		109.41		Bảng 17: chi phí khảo sát thị trườg

																																										Năm		Chi phí đầu tư khảo sát thị trường( Triệu đồng)		Doanh thu		CPĐT/doanh thu

																																										2000		386.931

																																										2001		751.936

																																										2002		862.354

																																										2003		912.431

																																										Tổng chi phí		2.913.652
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Sheet6

		TT		Tên dự án		Cộng		Chia theo nguồn vốn

								N/s¸ch		N/hµng		ODA		Tù cã		V.kh¸c

		1		ĐT Cty xây lắp		8000								8000

		2		Mở rộng nm chè Cổ Loa		30000		5000		15000				5000		5000

		3		Đtxd nm chè Liên Sơn		10380				10000				380

		4		Đt xưởng chè H.Phòng		2000								1000		1000

		5		Đtxd nm chè Vân Hán		150000						120000		30000

		6		Đt nm chè Hà Tĩnh		10000				5000				2000		3000

		7		§t nnm chÌ hương T.Nguyªn		8000		4000						3000		1000

		8		Đtxd nm chè Văn Tiên		3000				1800				1200

		9		Đtxd nm chè Bắc Sơn		9000		1000		3000				3000		2000

		10		Đtxd nm chè Sông Cầu		6000						3000		3000

		11		Đtxd nm chè đặc sản S.Gòn		7500				2500				5000

		12		Đtxd nm chè đặc sản T/Nguyên		15000		5000		1000				7000		2000

		13		Đt DA xưởng lắp ráp tbi chè		130								130

		14		D. án xưởng chè thuộc ViệnChè		2500		1000						1500

		15		D.án ĐTXD chè Mộc Châu		4000				2000				2000

		16		Đtxd tường bao nm chè N. An		2000								2000

				Tổng cộng		267510		16000		40300		123000		77210		14000
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		Số TT		Tên Công ty chè		Hạng mục đầu tư		Năm 
§T		Chi phÝ §T 
( triệu đồng)

		1		Cty CP chè Kim Anh		Thiết bị sấy nhanh		1994		50

		2		Cty ĐTPT chè Nghệ An		Máy đo thuỷ phần		1996		35

		3		Cty LD Phú Bền		TbịKT nhanh dư
 lượng thuốc TS		1999		50

		4		Cty chè Sông Cầu		Tbi ktra dư lượng
thuốc BVTV		1999		50

		5		Cty chè Mộc Châu		Tbi đo nhiệt  độ
ở khâu sấy chè		2000		25

		6		Cty LD Phú Đa		Máy đo thuỷ phần		2000		35

		7		Cty CP chè Kim Anh		Tbi phân tích hoá chất		2000		4500
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								Năm 2000		Năm 2005		Năm 2010

		Tổng diện tích chè cả nước (ha)						81,692		104,000		104,000

		Diện tích chè kinh doanh (ha)						70,192		92,500		104,000

		Diện tích chè trồng mới (ha)						4,550		2,800		0

		Năng suất bình quân (tấn tươi/ha)						4,23		6,1		7,5

		Sản lượng búp tươi ( tấn)						297,600		490,000		665,000

		Sản lượng chè khô ( tấn)						66,000		108,000		147,000

		Sản lượng xuất khẩu (tấn)						42,000		78,000		110,000

		Kim ngạch xuất khẩu (Triệu USD)						60		120		200
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		Bảng 14:DDt cho hệ thống KCS ở một số Cty chè VN

		Số TT		Tên Công ty chè		Hạng mục đầu tư		Năm 
§T		Chi phÝ §T 
( triệu đồng)

		1		Cty CP chè Kim Anh		Thiết bị sấy nhanh		1994		50

		2		Cty ĐTPT chè Nghệ An		Máy đo thuỷ phần		1996		35

		3		Cty LD Phú Bền		TbịKT nhanh dư
 lượng thuốc TS		1999		50

		4		Cty chè Sông Cầu		Tbi ktra dư lượng
thuốc BVTV		1999		50

		5		Cty chè Mộc Châu		Tbi đo nhiệt  độ
ở khâu sấy chè		2000		25

		6		Cty LD Phú Đa		Máy đo thuỷ phần		2000		35

		7		Cty CP chè Kim Anh		Tbi phân tích hoá chất		2000		4500

														Bảng 15: Vốn đầu tư cho thuỷ lợi 2000-2003

														Số TT		Danh mục công ty chè 
đầu tư thuỷ lợi cho chè		Năm
2000		Năm
2001		Năm
2002		Năm
2003		Tổng
cộng

														1		Cty chè Mộc Châu		3000		2000		3000				8000

														2		Cty chÌ Long Phó		1815		1000		2000				4850

														3		Cty chè Trần Phú		1450								1450

														4		Cty chè Liên Sơn		1350								1350

														5		Cty chè Sông Cầu		1250		1500		2500				5250

														6		Cty chè Hà Tĩnh		1450						1000		2450

														7		Cty chè Âu Lâu						1000		1000		2000

														8		Dự án thuỷ lợi Vịên Chè						1000		2000		3000

																tổng kinh phí		10350		4500		9500		4000		28350				Bảng 16: Tổng mức chi cho y tế của VINATEA năm 2003

																														Số TT		Nội dung		Đơn vị		Kế hoạch		Thực hiện		% thực hiện 
so với kế hoạch

																														I		Bệnh viện

																																Số biên chế		Biên chế		40		40		100.00

																																Số cơ sở		Đơn vị		1		1		100.00

																																Số giường bệnh		Giường		75		80		106.67

																																Mức chi		Triệu đồng		14		14		100.00

																																Tổng số chi		Triệu đồng		1.05		1.12		106.67

																														II		Điều dưỡng

																																Số biên chế		Biên chế		33		33		100.00

																																Số cơ sở		Đơn vị		1		1		100.00

																																Số giường điều dưỡng		Giường		140		150		107.14

																																Mức chi		Triệu đồng		4.7		4.7		100.00

																																Tổng số chi		Triệu đồng		658		705		107.14

																														III		Phòng khám đa khoa

																																Số cơ sở		Đơn vị		1		1		100.00

																																Số giường		Giường		30		40		133.33

																																Mức chi		triệu đồng		4		4		100.00

																																Tống số chi		triệu đồng		120		160		133.33

																														IV		Chi ngoài định mức

																																Chi nâng cấp CSVC		Triệu đồng		425		500		117.65

																														V		Tổng số chi				2253		2465		109.41		Bảng 17: chi phí khảo sát thị trườg

																																										Năm		Chi phí đầu tư khảo sát thị trường( Triệu đồng)		Doanh thu		CPĐT/doanh thu

																																										2000		386.931

																																										2001		751.936

																																										2002		862.354

																																										2003		912.431
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		Bang 21: Đánh giá HQKT của các hình thức khoán

		TT		Chỉ tiêu		Đơn vị		Các hình thức khoán						So sánh ( % )

								K.hé		K. thầu		K. theo
 N§ 01		ThÇu/hé		K.theo N§
01/ hé

		1		Năng suất		Tấn		8		12.17		4.4		152.12		55

		2		GT sản lượng		1000 ®		17.25		18.25		6.6		105.83		36.15

		3		Chi phÝ SX		1000 ®		5.44		5.45		5		100.02		91.88

		4		Thu nhËp(TN)		1000®		8.4		9.18		2.5		109.29		27.23

		5		GTSL/1000 ®		1000®		3.17		3.35		1.32		105.68		39.4

		6		GTSL/ ng.ng­êi		1000 ®		20.3		18.7		10.7		92.12		57.22

		7		TNBQ/ng.ng­êi		1000®		8.85		8.5		6.65		96.05		7.59
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		TT		Tên dự án		Cộng		Chia theo nguồn vốn

								N/s¸ch		N/hµng		ODA		Tù cã		V.kh¸c

		1		ĐT Cty xây lắp		8000								8000

		2		Mở rộng nm chè Cổ Loa		30000		5000		15000				5000		5000

		3		Đtxd nm chè Liên Sơn		10380				10000				380

		4		Đt xưởng chè H.Phòng		2000								1000		1000

		5		Đtxd nm chè Vân Hán		150000						120000		30000

		6		Đt nm chè Hà Tĩnh		10000				5000				2000		3000

		7		§t nnm chÌ hương T.Nguyªn		8000		4000						3000		1000

		8		Đtxd nm chè Văn Tiên		3000				1800				1200

		9		Đtxd nm chè Bắc Sơn		9000		1000		3000				3000		2000

		10		Đtxd nm chè Sông Cầu		6000						3000		3000

		11		Đtxd nm chè đặc sản S.Gòn		7500				2500				5000

		12		Đtxd nm chè đặc sản T/Nguyên		15000		5000		1000				7000		2000

		13		Đt DA xưởng lắp ráp tbi chè		130								130

		14		D. án xưởng chè thuộc ViệnChè		2500		1000						1500

		15		D.án ĐTXD chè Mộc Châu		4000				2000				2000

		16		Đtxd tường bao nm chè N. An		2000								2000

				Tổng cộng		267510		16000		40300		123000		77210		14000
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